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Phần I : kiến trúc 

 

 

Nhiệm vụ : 

 Thiết kế kiến trúc công trình  

 Gồm mặt bằng, tầng 1 và 2 đến 8, mặt cắt và các bản vẽ kiến trúc 
khác có liên quan.  

  

    Giáo viên hướng dẫn                      :   th.s lại văn thành 

     sinh viên thực hiện             :   hà xuân triều 

     Lớp                                      :   xd1202d 
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Chương 1: kiến trúc 

1.1 Giới thiệu công trình: 

 Tên công trình:  

                           Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH 

        Quy mô : 

        -Tổng diện tích khu đất khoảng : 2 ha  

        -Tổng diện tích xây dựng khoảng trên 75 % 

        -Công trình gồm 8 tầng  

 Địa điểm xây dựng : 

         - Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An ,thành phố 

Hải Phòng 

 -Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng  sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm 

phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng . 

 -Đặc điểm về sử dụng: Toà nhà có sân bãi rông là nơi để ôtô, xe máy và xe 

đạp của người dân và cán bộ công nhân viên hoặc khách đến liên hệ công tác.  

1.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội :  

                  Thành phố Hải Phòng ngày nay có 125km bờ biển chạy dài theo hướng 

theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, từ cửa sông Thái Bình đến cửa Lạch Huyện, 

luôn mở rộng đón gió vịnh Bắc bộ và từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các 

nhà hàng hải quốc tế, với địa danh Cảng Hải Phòng nổi tiếng lâu. Với vị trí đặc 

biệt Hải Phòng giáp vựa lúa Thái Bình, giáp vùng văn hóa lâu đời Hải Dương và 

đất mỏ Quảng Ninh. Các tuyến đường Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 như 

những huyết mạch giúp giao thương các vùng trong khu vực vô cùng thuận tiện. 

Về đường hàng không, bây giờ ít ai nghĩ, ngoài sân bay Cát Bi – một kiểu “Nội 

Bài 2”, Hải Phòng từng có 2 sân bay khác ở Kiến An và Đồ Sơn (chưa kể sân bay 

Kinh Dao – một trong những sân bay đầu tiên của toàn xứ Đông Dương nay đã 

thành quá vãng). Những lợi thế này có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào, khiến cho 

Hải Phòng có thể đón khách ở bất cứ nơi nào, với bất cứ phương tiện gì. Đặc biệt, 

đô thị Hải Phòng rộng 36.299,14ha, chiếm 24% đất tự nhiên toàn thành phố nhưng 

tập trung tới 45% tổng số dân toàn thành phố, mật độ bình quân 3.865 người/km2 

(gần 2 triệu dân), có thể là nguồn lực mạnh mẽ để thực hiện bất cứ kế hoạch lớn 

nào cho phát triển tương lai!                
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                Trong giai đoạn 2006-20010, thành phố Hải Phòng huy động gần 119 

nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội; thu hút 297 dự án FDI (còn hiệu lực) với 

tổng  

vốn đăng ký 4,4 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 21.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; cơ 

sở vật chất kỹ thuật và quy mô kinh tế thành phố tiếp tục phát triển rõ nét.  

                Và đi kèm với sự phát triển của thành phố cũng đặt ra nhiều vấn đề cần 

giải quyết. Hải Phòng là nơi thu hút các nguồn nhân lực từ khắp nơi đổ về do đó 

nhu cầu giải quyết các vấn đề như giá cả, việc làm, nhà ở… đặc biệt là nhà cho 

người có thu nhập thấp. Vì vậy nhà chung cư cao tầng cho người có thu nhập thấp 

hứa hẹn một biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề đó. 

1.3 Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình: 

- Mỗi nhà cao tầng được thiết kế theo dạng kiểu đơn nguyên với các yếu tố chính 

phục vụ nhu cầu sử dụng của công trình. Cụ thể là: 

 Có ít nhất một mặt tiếp xúc với môi trường bên ngoài ( Nhận được ánh 

sáng tự nhiên) 

 Được thông gió tốt 

 Các căn hộ có kích thước đủ tạo nên cảm giác rộng rãi, tiện nghi cho 

các hộ gia đinh sinh sống.   

 Khu vực WC phải đảm bảo đủ cho số lượng . 

 Có chỗ lắp đặt điều hoà nhiệt độ : Sử dụng điều hòa trung tâm cho 

toàn bộ các khu vực làm việc của tòa nhà. 

 Thông tin liên lạc : đường dây telephone được đặt sẫn trong các căn hộ 

và các phòng . 

1.3.1 Giải pháp mặt bằng: 

 Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng 

và chỉ giới đường đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập. 

 Toà nhà 8 tầng cao 30m bao gồm: 

Tầng 1 được bố trí: 

 - Khu sảnh chính là khoảng không gian với 2 lối vào. Chức năng chủ yếu là 

để xe và khu dịch vụ. 

  Tầng 2-8 được bố trí: 

 - Đó là các căn hộ gồm 2 phòng ngủ + 1 phòng sinh hoạt + vệ sinh và bếp . 

Trên cùng là mái tôn mạ màu chống nóng cao 1,2 m . 
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1.3.2. Giải pháp cấu tạo và mặt cắt: 

 Cao trình của tầng 1 là 3,9m, tầng mái tum là 2,0m và các tầng còn lại có cao  

trình 3,3m, các tầng đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi đều lưu thông và nhận gió, 

ánh sáng. Có một thang bộ và hai thang máy phục vụ thuận lợi cho việc di chuyển 

theo phương đứng của mọi người trong toà nhà, bên ngoài nhà là thang thoát hiểm 

bằng thép.Mặt đứng các tầng được thiết kế giống nhau từ tầng 2 lên tầng 8 . Toàn 

bộ tường nhà xây gạch đặc #75 với vữa XM #50, trát trong và ngoài bằng vữa XM 

#50. Nền nhà lát đá Granit vữa XM #50 dày 15; khu vệ sinh ốp gạch men kính cao 

1800 kể từ mặt sàn. Cửa gỗ dùng gỗ nhóm 3 sơn màu vàng kem, hoa sắt cửa sổ sơn 

một nước chống gỉ sau đó sơn 2 nước màu vàng kem.Mái bêtông cốt thép #250 có 

độ dốc là 1% . Sàn BTCT #250 đổ tại chỗ dày 10cm, trát trần vữa XM #50 dày 15, 

các tầng đều được làm hệ khung xương thép trần giả và tấm trần nhựa Lambris đài 

loan. Xung quanh nhà bố trí hệ thống rãnh thoát nước rộng 300 sâu 250 láng vữa 

XM #75 dày 20, lòng rãnh đánh dốc về phía ga thu nước. Tường tầng 1 và 2 ốp đá 

granit màu đỏ, các tầng trên quét sơn màu vàng nhạt. 

1.3.3.Giải pháp thiết kế mặt đứng, hình khối không gian của công trình:. 

 Mặt đứng của công trình đối xứng tạo được sự hài hoà phong nhã, phía mặt 

đứng công trình ốp kính panel hộp dày 10 ly màu xanh tạo vẻ đẹp hài hoà với đất 

trời và vẻ bề thế của công trình. Hình khối của công trình thay đổi theo chiều cao 

tạo ra vẻ đẹp, sự phong phú của công trình, làm công trình không đơn điệu. Ta có 

thể thấy mặt đứng của công trình là hợp lý và hài hoà kiến trúc với tổng thể kiến 

trúc quy hoạch của các công trình xung quanh. 

1.3.4 Các giải pháp kỹ thuật tương ứng của công trình: 

1.3.4.1Giải pháp thông gió chiếu sáng: 

Mỗi phòng trong toà nhà đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi, phía mặt đứng là cửa 

kính nên việc thông gió và chiếu sáng đều được đảm bảo. Các phòng đều được 

thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ, cửa đi, ban 

công,logia, hành lang  và các sảnh tầng kết hợp với thông gió và chiếu sáng nhân 

tạo. 

1.3.4.2 Giải pháp bố trí giao thông: 

Giao thông theo phương ngang trên mặt bằng có đặc điểm là cửa đi của các phòng 

đều mở ra sảnh của các tầng, từ đây có thể ra thang bộ và  thang máy để lên xuống 

tuỳ ý, đây là nút giao thông theo phương đứng (cầu thang). 
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 Giao thông theo phương đứng gồm  thang bộ (mỗi vế thang rộng 2,3m) và  

thang máy thuận tiện cho việc đi lại và đủ kích thước để vận chuyển đồ đạc cho 

các phòng, đáp ứng được yêu cầu đi lại và các sự cố có thể xảy ra. 

1.3.4.3 Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin: 

Hệ thống cấp nước: Nước cấp được lấy từ mạng cấp nước bên ngoài khu vực qua 

đồng hồ đo lưu lượng nước vào bể nước ngầm của công trình có dung tích 88,56m3 

(kể cả dự trữ cho chữa cháylà 54m3 trong 3 giờ). Bố trí 2 máy bơm nước sinh hoạt 

(1 làm việc + 1 dự phòng) bơm nước từ trạm bơm nước ở tầng hầm lên bể chứa 

nước trên mái (có thiết bị điều khiển tự động). Nước từ bể chứa nước trên mái sẽ 

được phân phối qua ống chính, ống nhánh đến tất cả các thiết bị dùng nước trong 

công trình. Nước nóng sẽ được cung cấp bởi các bình đun nước nóng đặt độc lập 

tại mỗi khu vệ sinh của từng tầng.  Đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm 

có đường kính từ 15 đến 65. Đường ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm tường và 

đi trong hộp kỹ thuật. Đường ống sau khi lắp đặt xong đều phải được thử áp lực và 

khử trùng trước khi sử dụng, điều này đảm bảo yêu cầu lắp đặt và yêu cầu vệ sinh. 

Hệ thống thoát nước và thông hơi: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế 

cho tất cả các khu vệ sinh trong khu nhà. Có hai hệ thống thoát nước bẩn và hệ 

thống thoát phân. Nước thải sinh hoạt từ các xí tiểu vệ sinh được thu vào hệ thống 

ống dẫn, qua xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, sau đó được đưa vào hệ thống cống 

thoát nước bên ngoài của khu vực. Hệ thống ống đứng thông hơi 60 được bố trí 

đưa lên mái và cao vượt khỏi mái một khoảng 700mm. Toàn bộ ống thông hơi và 

ống thoát nước dùng ống nhựa PVC của Việt nam, riêng ống đứng thoát phân bằng 

gang. Các đường ống đi ngầm trong tường, trong hộp kỹ thuật, trong trần hoặc 

ngầm sàn. 

Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện của công trình là điện 3 pha 4 dây 380V/ 

220V. Cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho toàn công trình được lấy từ trạm 

biến thế đã xây dựng cạnh công trình. Phân phối điện từ tủ điện tổng đến các bảng 

phân phối điện của các phòng bằng các tuyến dây đi trong hộp kỹ thuật điện. Dây 

dẫn từ bảng phân phối điện đến công tắc, ổ cắm điện và từ công tắc đến đèn, được 

luồn trong ống nhựa đi trên trần giả hoặc chôn ngầm trần, tường. Tại tủ điện tổng 

đặt các đồng hồ đo điện năng tiêu thụ cho toàn nhà, thang máy, bơm nước và chiếu 

sáng công cộng. Mỗi phòng đều có 1 đồng hồ đo điện năng riêng đặt tại hộp công 

tơ tập trung ở phòng kỹ thuật của từng tầng.  

Hệ thống thông tin tín hiệu: Dây điện thoại dùng loại 4 lõi được luồn trong ống 

PVC và chôn ngầm trong tường, trần. Dây tín hiệu angten dùng cáp đồng, luồn 
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trong ống PVC chôn ngầm trong tường. Tín hiệu thu phát được lấy từ trên mái 

xuống, qua bộ chia tín hiệu và đi đến từng phòng. Trong mỗi phòng có đặt bộ chia 

tín hiệu loại hai đường, tín hiệu sau bộ chia được dẫn đến các ổ cắm điện. Trong 

mỗi căn hộ trước mắt sẽ lắp 2 ổ cắm máy tính, 2 ổ cắm điện thoại, trong quá trình 

sử dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế khi sử dụng mà ta có thể lắp đặt thêm các ổ cắm 

điện và điện thoại. 

1.3.4.4 Giải pháp phòng hoả: 

 Bố trí hộp vòi chữa cháy ở mỗi sảnh cầu thang của từng tầng. Vị trí của hộp 

vòi chữa cháy được bố trí sao cho người đứng thao tác được dễ dàng. Các hộp vòi 

chữa cháy đảm bảo cung cấp nước chữa cháy cho toàn công trình khi có cháy xảy 

ra. Mỗi hộp vòi chữa cháy được trang bị 1 cuộn vòi chữa cháy đường kính 50mm, 

dài 30m, vòi phun đường kính 13mm có van góc. Bố trí một bơm chữa cháy đặt 

trong phòng bơm (được tăng cường thêm bởi bơm nước sinh hoạt) bơm nước qua 

ống chính, ống nhánh đến tất cả các họng chữa cháy ở các tầng trong toàn công 

trình. Bố trí một máy bơm chạy động cơ điezel để cấp nước chữa cháy khi mất 

điện. Bơm cấp nước chữa cháy và bơm cấp nước sinh hoạt được đấu nối kết hợp để 

có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Bể chứa nước chữa cháy được dùng kết hợp với 

bể chứa nước sinh hoạt có dung tích hữu ích tổng cộng là 88,56m3, trong đó có 

54m3 dành cho cấp nước chữa cháy và luôn đảm bảo dự trữ đủ lượng nước cứu hoả 

yêu cầu, trong bể có lắp bộ điều khiển khống chế mức hút của bơm sinh hoạt. Bố 

trí hai họng chờ bên ngoài công trình. Họng chờ này được lắp đặt để nối hệ thống 

đường ống chữa cháy bên trong với nguồn cấp nước chữa cháy từ bên ngoài. Trong 

trường hợp nguồn nước chữa cháy ban đầu không đủ khả năng cung cấp, xe chữa 

cháy sẽ bơm nước qua họng chờ này để tăng cường thêm nguồn nước chữa cháy, 

cũng như trường hợp bơm cứu hoả bị sự cố hoặc nguồn nước chữa cháy ban đầu đã 

cạn kiệt. 
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 Phần II: Kết cấu 

 

 

Nhiệm vụ : 

 Tính khung trục 7 . 

 Vẽ mặt bằng kết cấu tầng điển hình. 

 Tính toán sàn toàn khối tầng điển hình . 

 Tính toán thang bộ tầng điển hình . 

 Tính móng khung trục 7. 

 

 

 

                 Giáo viên hướng dẫn               :   th.s lại văn thành 

                 sinh viên thực hiện       :   hà xuân triều 

                 Lớp                                  :   xd1202d 
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Chương 2: lựa chọn giảI pháp kết cấu 

 

2.1. Sơ bộ phương án kết cấu : 

 Công trình có chiều rộng 16.4m và dài 289m,chiều cao các tầng là 3,3m. 

Dựa vào mặt bằng kiến trúc ta bố trí hệ kết cấu chịu lực cho công trình. Khung 

chịu lực chính gồm cột, dầm. Chọn lưới cột vuông, nhịp của dầm lớn nhất là 5,2 m. 

2.1.1 Phân tích các dạng kết cấu khung : 

2.1.1.1. Các dạng kết cấu khung : 

Căn cứ theo thiết kế ta chia ra các giải pháp kết cấu chính ra như sau: 

a)  Hệ tường chịu lực. 

Trong hệ kết cấu này thì các cấu kiện thẳng đứng chịu lực của nhà là các tường 
phẳng. Tải trọng ngang truyền đến các tấm tường thông qua các bản sàn được xem 
là cứng tuyệt đối. Trong mặt phẳng của chúng các vách cứng (chính là tấm tường) 
làm việc như thanh công xôn có chiều cao tiết diện lớn.Với hệ kết cấu này thì 
khoảng không bên trong công trình còn phải phân chia thích hợp đảm bảo yêu cầu 
về kết cấu. 

Hệ kết cấu này có thể cấu tạo cho nhà khá cao tầng, tuy nhiên theo điều kiện 
kiến trúc của công trình khó có thể bố trí vị trí các tường cứng cho hợp . 

b)  Hệ khung chịu lực. 

Hệ được tạo bởi các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ khung 
không gian của nhà. Hệ kết cấu này tạo ra được không gian kiến trúc khá linh hoạt. 
Tuy nhiên nó tỏ ra kém hiệu quả khi tải trọng ngang công trình lớn vì kết cấu 
khung có độ cứng chống cắt và chống xoắn không cao. Nếu muốn sử dụng hệ kết 
cấu này cho công trình thì tiết diện cấu kiện sẽ khá lớn, làm ảnh hưởng đến tải 
trọng bản thân công trình và chiều cao thông tầng của công trình. 

c)  Hệ lõi chịu lực. 

Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận toàn 

bộ tải trọng tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có hiệu 

quả với công trình có độ cao tương đối lớn, do có độ cứng chống xoắn và chống cắt 

lớn, tuy nhiên nó phải kết hợp được với giải pháp kiến trúc. 

d)  Hệ kết cấu hỗn hợp. 

* Sơ đồ giằng. 

Sơ đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tương ứng với 

diện tích truyền tải đến nó còn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do các 

kết cấu chịu tải cơ bản khác như lõi, tường chịu lực. Trong sơ đồ này thì tất cả các 

nút khung đều có cấu tạo khớp hoặc các cột chỉ chịu nén. 

* Sơ đồ khung - giằng. 

Hệ kết cấu khung - giằng (khung và vách cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp 

giữa khung và vách cứng. Hai hệ thống khung và vách được lên kết qua hệ kết cấu 

sàn dầm tạo độ cứng không gian lớn, từ đó sẽ giảm kích thước tiết diện, tăng tính 
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kinh tế  và phù hợp cói thiết kế kiến trúc. Sơ đồ này khung có liên kết cứng tại các 

nút (khung cứng).  

2.1.1.2. Giải pháp móng cho công trình. 

Vì công trình là nhà cao tầng nên tải trọng đứng truyền xuống móng nhân theo 

số tầng là rất lớn. Mặt khác vì chiều cao lớn nên tải trọng ngang (gió, động đất) 

tác dụng là rất lớn, đòi hỏi móng có độ ổn định cao. Do đó phương án móng sâu là 

hợp lý nhất để chịu được tải trọng từ công trình truyền xuống. 

Móng cọc đóng: Ưu điểm là kiểm soát được chất lượng cọc từ khâu chế tạo đến 

khâu thi công nhanh. Nhưng hạn chế của nó là tiết diện nhỏ, khó xuyên qua ổ cát, 

thi công gây ồn và rung ảnh hưởng đến công trình thi công bên cạnh đặc biệt là 

khu vực thành phố. Hệ móng cọc đóng không dùng được cho các công trình có tải 

trọng quá lớn do không đủ chỗ bố trí các cọc. 

Móng cọc ép: Loại cọc này chất lượng cao, độ tin cậy cao, thi công êm dịu. 

Hạn chế của nó là khó xuyên qua lớp cát chặt dày, tiết diện cọc và chiều dài cọc bị 

hạn chế. Điều này dẫn đến khả năng chịu tải của cọc chưa cao. 

Móng cọc khoan nhồi: Là loại cọc đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp. Tuy nhiên 

nó vẫn được dùng nhiều trong kết cấu nhà cao tầng vì nó có tiết diện và chiều sâu 

lớn do đó nó có thể tựa được vào lớp đất tốt nằm ở sâu vì vậy khả năng chịu tải của 

cọc sẽ rất lớn. 

2.1.1.3 Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn. 

Trong công trình hệ sàn có ảnh hưởng rất lớn tới sự  làm việc không gian của kết 

cấu. Việc lựa chọn phương án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Do vậy, cần phải 

có sự phân tích đúng  để lựa chọn ra phương án phù hợp với kết cấu của công trình. 

Ta xét các phương án kết cấu sau: 

a) Sàn sườn toàn khối: 

Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn. 

Ưu điểm: Tính toán đơn giản, được sở dụng phổ biến ở nước ta với công nghệ 

thi công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. 

Nhược điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vượt khẩu độ 

lớn, dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công 

trình khi chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu. 

Không tiết kiệm không gian sử dụng. 

b) Sàn ô cờ: 
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Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phương, chia bản sàn 

thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các 

dầm không quá 2m. 

Ưu điểm: Tránh được có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm được không 

gian sử dụng và có kiến trúc đẹp , thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ 

cao và không gian sử dụng lớn như hội trường, câu lạc bộ. 

Nhược điểm: Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bằng sàn 

quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh được 

những hạn chế do chiều cao dầm chính phải cao để giảm độ võng. 

c) Sàn không dầm (sàn nấm):  

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột làm mũ cột để đảm bảo 

liên kết chắc chắn và tránh hiện tượng đâm thủng bản sàn. 

Ưu điểm: 

 Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm được chiều cao công trình 

 Tiết kiệm được không gian sử dụng 

 Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6 8 m) và rất kinh tế với 

những loại sàn chịu tải trọng  >1000 (kG/m2). 

Nhược điểm: 

 Tính toán phức tạp 

 Thi công khó vì nó không được sử dụng phổ biến ở nước ta hiện nay, 

nhưng với hướng xây dựng nhiều nhà cao tầng, trong tương lai loại sàn này sẽ được 

sử dụng rất phổ biến trong việc thiết kế nhà cao tầng. 

2.1.2.Phương án lựa chọn : 

Căn cứ vào: 

 Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu của công trình  

 Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên 

 Tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn và được sự đồng ý của thầy 

giáo hướng dẫn 

Sơ đồ kết cấu tổng thể và vật liệu sử dụng:  

-Kết cấu tổng thể của công trình là kết cấu hệ khung bêtông cốt thép (cột dầm sàn 

đổ tại chỗ) kết hợp với vách thang máy chịu tải trọng thẳng đứng theo diện tích 

truyền tải và tải trọng ngang (tường ngăn che không chịu lực). 

-Lựa chọn phương án sàn sườn toàn khối để thiết kế cho công trình. 

-Thông qua tài liệu khảo sát địa chất, căn cứ vào tải trọng công trình có thể thấy 

rằng phương án móng nông không có tính khả thi nên dự kiến dùng phương án 
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móng sâu (móng cọc).Thép móng dùng loại AI và AII, thi công móng đổ bêtông 

toàn khối tại chỗ. 

Tuy nhiên còn một số phương án khác tối ưu hơn nhưng vì thời gian hạn chế 

và tài liệu tham khảo không đầy đủ nên em không đưa vào phân tích lựa chọn. 

2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu: 

2.1.3.1. Chọn sơ đồ kết cấu, bản vẽ mặt bằng kết cấu:  

2.1.3.1.1 Sàn: 

Công thức xác định chiều dày của sàn :  l
m

D
hb .   

¤ bản loại 1 (l1 xl2 = 4,8 x 4,5 m) 

 Xét tỉ số 1

2

4,8

4,5

l

l
=1,07 <2 

 

Vậy ô bản làm việc theo 2 phương  tính bản theo sơ đồ bản kê 4 cạnh . 
 

Chiều dày bản sàn đượcxác định theo công thức : 

   l
m

D
hb .  ( l: cạnh ngắn theo phương chịu lực) 

Với bản kê 4 cạnh có m=40  45 chọn m=45 

       D= 0,8 1,4 chọn D=0,9 
 

Vậy ta có hb = 0,9*4500/45 = 90 mm = 9 cm 
  KL: Vậy ta chọn chiều dày chung cho các ô sàn toàn nhà là 10 cm > min 6h cmvới 

nhà dân dụng 
2.1.3.1.2 Dầm:  

Chiều cao tiết diện :  d

d

l
h

m
 

md =  8-12 với dầm chính 

  12-20 với dầm phụ        

ld – nhịp dầm 

Dầm chính có nhịp = 4,8 m 
4800

10
h  =480mm  h = 50cm  b=22cm  

Dầm chính có nhịp = 5,2 m 
5200

473
11

h mm     h = 50cm  b=22cm 

Vậy chọn chung kích thước dầm chính là 220x500 

Dầm phụ có nhịp = 4,5 m 
4500

15
h  =300mm  h = 35cm  b=22cm 

Dầm conson  chọn   h = 30cm  b=22cm 

 Trong đó: b = (0,3 0,5)h 
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2.1.3.1.3  Cột khung K7:  

Diện chịu tải của cột khung K7 

4
8
0
0

5
2
0
0

b

c

d

6 7 8

3600 3600

2
4
0
0

3600

        

b

c

d

 

                                Hình 2.1- Diện chịu tải của cột 

Diện tích tiết diện cột sơ bộ xác định theo công thức: 
b

c
R

sqn
F

..
 

n: Số sàn trên mặt cắt 

q: Tổng tải trọng 800 1.200(kG/m2) 

Rb: Cường độ chịu nén của bê tông với bê tông # 250, Rb = 110  (kG/cm2) 

22

121 l
x

aa
S  (đối với cột biên); 

22

2121 ll
x

aa
S  (đối với cột giữa). 

+ Với cột biên: 

2 21 2 1 3,6 3,6 4,8
. . 8,64 86400

2 2 2 2

a a l
S m cm  

 
8.0,12.86400

921,6
110

cF  

Kết hợp yêu cầu kiến trúc chọn sơ bộ tiết diện các cột như sau : 

Chọn    bxh = 30x35 cm = 1050 cm2  

Kiểm tra ổn định của cột : 31
b

l
0

0  

Cột coi như ngàm vào sàn, chiều dài làm việc của cột l0 =0,7 H 

Tầng 1 : l = 390cm l0 = 273cm   = 273/30 = 9,1< 0 

Tầng 2-8 : l = 330cm l0 = 231cm   = 231/30 = 8,8< 0 

+ Với cột giữa: 
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2 21 2 1 3,6 3,6 4,8 5,2
. . 18 180000

2 2 2 2

a a l
S m cm  

 
8.0,12.180000

1920
110

cF cm2 

Kết hợp yêu cầu kiến trúc chọn sơ bộ tiết diện các cột như sau: 

Chọn    bxh = 40x55 cm = 2200 cm2 

Kiểm tra ổn định của cột: 31
b

l
0

0  

Cột coi như ngàm vào sàn, chiều dài làm việc của cột l0 =0,7 H 

Tầng 1 : l = 390cm l0 = 273cm   = 273/40 = 6,825< 0 

Tầng 2-8 : l = 330cm l0 = 231cm   = 231/40 = 5,775< 0 

2.1.3.2. Vật liệu: 

 -Vật liệu sử dụng cho công trình: toàn bộ các loại kết cấu dùng bêtông mác 250 

(Rn=110 kg/cm2), cốt thép AI cường độ tính toán 2100 kg/cm2, cốt thép AII 

cường độ tính toán 2800 kg/cm2. 
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3
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sơ đồ khung k7

a b c d
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Hình 2.2- Sơ đồ khung K7 
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2.2. tính toán tảI trọng : 

2.2.1. Tĩnh tải  

2.2.1.1 Cấu tạo sàn các tầng và sàn mái: 

- Sàn mái: 

Trọng lượng các lớp mái được tính toán và lập thành bảng sau: 

 

Bảng 2-1: Bảng trọng lượng các lớp mái  

TT Tên các lớp cấu tạo 
 

(kG/m3) 
 (m) 

T¶iträng 
tiêu chuẩn 
(kG/m2) 

Hệ số 
tin cậy 

Tải trọng 
tính toán 
(kG/m2) 

1 Vữa chống thấm 1800 0,025 45 1,3 58,5 

2 Lớp BT xỉ tạo dốc 1800 0,010 180 1,1 198 

3 BT cốt thép 2500 0,10 250 1,1 275 

4 Lớp vữa trát trần 1800 0,015 27 1,3 35,1 

 Tổng   322  566,6 

- Sàn các tầng: 

Lớp gạch lát dày 10mm ;   = 2T/m3 

Lớp vữa lót  dày 20mm ;   = 1,8T/m3 

Lớp BTCT dày 100mm ;   = 2,5T/m3 

Lớp  trần trang trí dày 15mm ;   = 1,8T/m3 

Trọng lượng các lớp sàn được tính toán và lập thành bảng sau : 

Bảng 2-2: Bảng trọng lượng các lớp sàn dày 10 cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 
 

(kG/m3) 
 (m) 

Tải trọng 
tiêu chuẩn 
(kG/m2) 

Hệ số 
tin cậy 

Tải trọng 
tính toán 
(kG/m2) 

1 Gạch LD 2000 0,01 20 1,1 22 

2 Vữa lót 1800 0,02 36 1,3 46,8 

3 BT cốt thép 2500 0,10 300 1,1 330 

4 Trần trang trí 1800 0,015 27 1,3 35,1 

 Tổng   383  434 

  

 - Sàn WC: 

Bảng 2-3. Bảng trọng lượng các lớp sàn WC dày 10cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 

 

(kG/m3) 
 (m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

Hệ số 

tin cậy 

Tải trọng 

tính toán 
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(kG/m2) (kG/m2) 

 2 3 4 5 = 3 4 6 7 = 5 6 

1 Gạch chống trơn 2000 0,01 20 1,1 22 

2 Vữa lót 1800 0,02 36 1,3 46,8 

3 BT chống thấm 2500 0,04 100 1,1 110 

4 Bản BT cốt thép 2500 0,10 300 1,1 330 

5 Vữa trát trần 1800 0,015 27 1,3 35,1 

6 Đường ống KT   30 1,3 39 

 Tổng   383,0  582,9 

 

2.2.1.2 Tường bao che: 

 +Tính trọng lượng cho 1m2 tường 220; gồm: 

  Trọng lưọng khối xây gạch:   

                                     g1= 1800.0,22.1,1 = 435,6 (kG/m2) 

  Trọng lượng lớp vữa trát dày1,5 mm:  

                                    g2 = 1800x0,015x1,3x2 = 70,2 (kG/m2)      

  Trọng lượng 1 m2 tường g/c 220 là:  

                                   gt­êng = 435,6 + 70,2 = 505,8 = 506 (kG/m2) 

  Trọng lượng bản thân của các cấu kiện.  

 +Tính trọng lượng cho 1m2 tường 110; gồm: 

           Trọng lưọng khối xây gạch:   

                                   g1= 1800.0,11.1,1 = 217,8 (kG/m2) 

           Trọng lượng lớp vữa trát dày1,5 mm:   

                                   g2 = 1800x0,015x1,3x2 = 70,2 (kG/m2)      

           Trọng lượng 1 m2 tường g/c 110 là:  

                                  gt­êng = 217,8 + 70,2 =288 (kG/m2) 

  

 

 

2.2.1.3 Trọng lượng bản thân của các cấu kiện.  

- Tính trọng lượng cho 1 m dầm: 

 + Với dầm kích thước 22x50: g = 0,25x0,5x2500x1,1 = 343,8 (kG/m) 

          + Với dầm kích thước 22x30: g = 0,25x0,30x2500x1,1 = 181,5 (kG/m) 
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          + Với dầm kích thước 22x35: g = 0,25x0,35x2500x1,1 = 240,6 (kG/m) 

2.2.2 Hoạt tải sàn: 

Theo TCVN  2737-95 hoạt tải tiêu chuẩn tác dụng lên sàn là: 

Đối với phòng làm viÖc,ë : q = 200 (kG/m2)  qtt = 200x1,2 = 240 (kG/m2) 

Đối với WC   : q = 200 (kG/m2)  qtt = 200x1,2 = 240 (kG/m2) 

Đối với tầng áp mái: qm¸i = 75 (kG/m2)  qm¸i tt = 75x1,3 = 97,5  (kG/m2) 

2.2.3. Tải trọng gió: 

Theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95 với nhà dân dụng có chiều cao nhỏ hơn 40 

m thì chỉ cần tính với áp lực gió tĩnh  

áp lực tiêu chuẩn gió tĩnh tác dụng lên công trình được xác định theo công 

thức của TCVN 2737-95 

W = n.Wo. k.c.B 

Wo: Giá trị của áp lực gió đối với khu vực Hải Phòng ; Wo = 155 (kG/m2) 

n: hệ số độ tin cậy;  = 1,2 

k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và 

dạng địa hình; hệ số này tra bảng của tiêu chuẩn 

 c: Hệ số khí động lấy theo bảng của quy phạm. Với công trình có mặt bằng 

hình chữ nhật thì:  Phía đón gió: c = 0,8 

   Phía hút gió: c = - 0,6 

  Phía đón gió : Wđ = 1,2. 155. k. 0,8 = 148,8 . k 

      Phía gió hút :  Wh = 1,2. 155. k. (- 0,6) = - 111,6 . k 

Như vậy biểu đồ áp lực gió  thay đổi liên tục theo chiều cao  mỗi tầng . 

Thiên về an toàn ta coi tải trọng gió phân bố đều trong các tầng : 

Tầng 1 hệ số k lấy ở cao trình +3,9m  nội suy ta có k = 0,862 

Tầng 2 hệ số k lấy ở  cao trình +7,2m  nội suy ta có k = 0,933 

Tầng 3 hệ số k lấy ở  cao trình +10.5m  nội suy ta có k = 1.008 

Tầng 4 hệ số k lấy ở  cao trình +13,8m  nội suy ta có k = 1,061 

Tầng 5 hệ số k lấy ở  cao trình +17,1m  nội suy ta có k = 1,101 

Tầng 6 hệ số k lấy ở cao trình +20,4m nội suy ta có k = 1,134 

Tầng 7 hệ số k lấy ở cao trình +23,7m nội suy ta có k = 1,163 

Tầng 8 hệ số k lấy ở cao trình +27,0m nội suy ta có k = 1,193 

Với bước cột là 3,6 m ta có: 
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Bảng 2-4: Bảng tải trọng gió tác dụng lên công trình (kG/m2) 

Tầng 
Cao 
trình 

Hệ số 
K 

W®= 148,8. 
K (kG/m2) 

Wh=111,6.K 
(kG/m2) 

q® = W® . 3,6 
(kG/m) 

qh=Wh3,6 
(kG/m) 

1 +3.9 0.836 124.4 93.3 447.8 335.9 

2 +7.2 0.933 138.84 104.1 499.82 374.9 

3 +10.5 1.008 150 112.5 540 405 

4 +13.8 1.061 157.88 118.4 568.4 426.3 

5 +17.1 1.101 163.83 122.9 589.8 442.4 

6 +20.4 1.134 168.74 126.6 607.5 455.6 

7 +23,7 1.163 173.06 129.8 623 467.3 

8 +27 1.193 177.52 133.1 639.1 479.3 

 

Để thiên về an toàn trong quá trình thi công ta bỏ qua lực tập trung do tải trọng gió 

tác dụng tại mép của khung . 

Vậy tải trọng gió tác dụng lên khung chỉ bao gồm tải trọng phân bố q theo từng 

tầng. 

2.3 Tính toán tải trọng tác dụng lên công trình : Dồn tải trọng lên khung K7: 

Tải trọng tác dụng lên khung K7sẽ bao gồm: 

2.3.1.Tải trọng gió : 

 Tải trọng do gió truyền vào cột dưới dạng lực phân bố  

Bảng 2-5: Bảng phân phối tải trọng gió tác dụng lên công trình  

Tầng Cao trình q® = W® . 3,6 (kG/m) qh = Wh . 3,6 (kG/m) 

1 +3,9 447.84 335.9 

2 +7,2 499.82 374.9 

3 +10,5 540 405 

4 +13,8 568.37 426.3 

5 +17,1 589.79 442.4 

6 +20,4 607.46 455.6 

7 +23,7 623.02 467.3 

8 +27 639.07 479.3 

*Tải trọng tập trung đặt tại nút: 

W=n q0 k C a Cihi 
h=0,6m chiều cao của tường chắn mái 

W®=1,2.95.1,158.0,8.0,6.4,8 = 436,097(kG/m) 
   Wh=1,2.95.1,158.0,6.0,6.4,8=327,073(kG/m) 
2.3.2. Các lực phân bố q do tĩnh tải (sàn, tường, dầm) và hoạt tải sàn truyền vào 

dưới dạng lực phân bố. 

Cách xác định: dồn tải về dầm theo hình thang hay hình tam giác tuỳ theo 

kích thước của từng ô sàn. 
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Các lực tập trung tại các nút do tĩnh tải (sàn, dầm, tường) và hoạt tải tác dụng 

lên các dầm vuông góc với khung. 

Các lực tập trung này được xác định bằng cách: sau khi tải trọng được dồn về 

các dầm  vuông góc với khung theo hình tam giác hay hình thang dưới dạng lực 

phân bố q, ta nhân lực q với 1/2 khoảng cách chiều dài cạnh tác dụng. 

Các lực tập trung và phân bố đã nói ở trên được ký hiệu và xác định theo 

hình vẽ và các bảng tính dưới đây: 

2.3.2.1. Tĩnh tải: 

 Tầng 2-8: 

- Tải tam giác  : qtđ = 
8

5
  q  l1   

- Tải hình thang : qt® = k  q  l1                         

- Tải hình chữ nhật : qtđ = q  l1   

Trong đó:    

   qs: tải phân bố trên diện tích sàn.   

   k: hệ số truyền tải. (k = 1 - 2β2 + β
3
; β = 

2

1

2l

l
) 

Đê thuận lợi cho việc dồn tải ta tính các hệ số ,k và lập thành bảng tra sau cho 

các loại ô sàn với diện chịu tải hình thang 
Bảng 2-6: Bảng hệ số giảm tải ô sàn  

 
 

 

 

 

 

 

 

   TT Tên «        L1       L2 β = 
22

1

l

l
 K=1-2β2+ β3 

1 O2 3,6 4,8 0,375 0,772 

2 O3 2,8 3,6 0,778 0,261 

3 O4 2 3,6 0,556 0,554 

4 O7 3,4 3,6 0,944 0,06 
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2.3.2.1.1 .Tính cho sàn tầng 2-7 

o2

o1

o5

o7
o4

o6

o5

o4

o3

o1

o2 o2

o1

o4

o4

 

                                    Hình 2.3- Sơ đồ tải trọng truyền vào khung K7 

 

2.3.2.1.1.1 Tải phân bố 

 g1 gồm :  

                  Do tường 220: 506x(3,3-0,5) = 1416,8 (kG/m) 

 g2 gồm:  

- Do tải hình thangO2 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x0,772  434  3,6 = 603,1 (kG/m) 

- Do sàn O3 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  = 1/2x 5/8  434  2,8= 379,75 (kG/m) 

- Do bản thân tường 110 

g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

=> g2 = 603,1+379,75+806,4 = 1707,88 (kG/m) 

 g3 gồm: 
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- Do tải hình thang O2 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x0,772  434  3,6 = 603,1 (kG/m) 

- Do sàn O4 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x5/8  434  2 = 271,25 (kG/m) 

- Do bản thân tường 110 

g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

=> g3 = 603,1+271,25+806,4 = 1680,75 (kG/m) 

   
g4  gồm: 

- Do bản thân tường 110 

g4 = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

 
g5  gồm: 

- Do bản thân tường 110 

g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

- Do sàn O7 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x5/8  434  1,4 = 189,88 (kG/m) 

=> g5 = 806,4+189,88 = 996,28 (kG/m) 

g6 gồm: 
- Do bản thân tường 110 

g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

- Do sàn O7 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x5/8  434  2 = 271,25 (kG/m) 

- Do sàn O4 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x5/8  434  2 = 271,25 (kG/m) 

=> g6 = 806,4+271,25+271,25 = 1348,9 (kG/m) 

g7  gồm: 
- Do bản thân tường 110 

g = 288x(3,3-0,5) = 806,4 (kG/m) 

- Do tải hình thang O2 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  0,772  434  3,6 = 1206,2 (kG/m) 

=> q7 = 806,4+1206,2 = 2012,6 (kG/m) 

g8  gồm: 
- Do bản thân tường 220 

g = 506x(3,3-0,5) = 1416,8 (kG/m) 

=> g8  = 1416,8 (kG/m) 
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2.3.2.1.1.2. Tải tập trung:  

G1 gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x300 

181,5x(3,6/2+3,6/2) = 653,4 (kG/m) 

- Tải hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 546,84 (kG/m) 

 G1 = 653,4+546,84 = 1200,24 (kG/m) 

G2 gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x350 

240,6x(3,6/2+3,6/2) = 866,16 (kG/m) 

- Tải hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 546,84 (kG/m) 

- Hình thang O3 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl = 1/2x0,261x434x2,8x3,6/2 = 285,3 (kG/m) 

- Tải tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x434x 3,6x3,6/2 = 878,85 (kG/m 

 G2 = 866,16+546,84+285,3+878,85 = 2577,3 (kG/m) 

G3 gồm: 

- Hình thang O3 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl = 1/2x0,261x434x2,8x3,6/2 = 285,3 (kG/m) 

- Hình thang O4 hình thang 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl = 1/2x0,554x434x2x3,6/2 = 432,78 (kG/m) 

- Tải tường 110: 

288x(3,3-0,3)3,6/2 = 1555,2 (kG/m) 

 G3 = 285,3+432,78+1555,2 = 2273,43 (kG/m) 

G4 gồm: 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl = 1/2x0,554x434x2x3,6/2 = 432,78  (kG/m) 

- Hình chữ nhật O5 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl = 1/2x0,5x434x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 703,08  (kG/m) 

- Hình tam giác O2 1 phía: 

1/2x5/8x434x3,6x3,6/2 = 878,85  (kG/m) 

- Tải tường 220: 

0,7x506x(3,3-0,35)(3,6/2+3,6/2) = 3761,6 (kG/m) 

- Trọng lượng dầm 220x350 
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240,6x(3,6/2+3,6/2) = 866,16 (kG/m) 

 G4 = 432,78+703,08+878,85+3761,16+866,16 = 6642,03 (kG/m) 

G5 gồm: 

- Tải do O5 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 703,08 (kG/m) 

- Tải do O6 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,4x3,6/2= 195,3 (kG/m) 

- Hình thang O7 1 phía: 

1/2x0,06x434x3,4x3,6/2 = 79,68 (kG/m) 

- Trọng lượng dầm 220x350 

240,6x3,6/2= 432 (kG/m) 

- Tường 110 

288x(3,3-0,35)x(3,6/2+3,6/2) = 3058,56 (kG/m) 

 G5 = 703,08+195,3+79,68+432+3058,56 = 4468,62 (kG/m) 

G6 gồm: 

- Tải do O6 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,4x3,6/2= 273,42 (kG/m) 

- Tường 110 

288x(3,3-0,35)x3,6/2 = 1529,28 (kG/m) 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2x0,554x434x2x3,6/2 = 432,78 (kG/m) 

 G6  = 273,42+1529,28+432,78 = 2235,48 (kG/m) 

G7 gồm: 

- Hình thang O7 1 phía: 

1/2x0,06x434x3,6x3,6/2 = 84,37 (kG/m) 

- Do O2 tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x434x3,6x3,6/2x2 = 1757,7 (kG/m) 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2x0,554x434x2x3,6/2 = 432,78 (kG/m) 

- Tường 110 

288x(3,3-0,35)x3,6/2 = 1529,28 (kG/m) 

 G7  = 84,37+1757,7+432,78+1529,28 = 3804,13 (kG/m) 

G8 gồm: 

- Do O2 tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x434x3,6x3,6/2x2 = 1757,7 (kG/m) 
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- Tải do O1 hình chữ nhật 1 phía: 

0,5x434x1,4x3,6/2= 546,84 (kG/m) 

- Tường 220 

506x(3,3-0,35)x(3,6/2) = 2686,86 (kG/m) 

 G8  = 1757,7+546,84+2686,86 = 4991,4 (kG/m) 

G9  gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x300 

181,5x3,6/2= 326,7 (kG/m) 

- Tải do sàn hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x434x1,4x3,6/2= 273,42 (kG/m) 

 G9  = 326,7+273,42 = 600,12 (kG/m) 

2.3.2.1.2. Tầng mái: 

 - Tải tam giác : qtđ = 
8

5
  q  l1   

- Tải hình thang : qt® = k  q  l1                         

- Tải hình chữ nhật : qtđ = q  l1   

Trong đó:    

   qs: tải phân bố trên diện tích sàn.   

   k: hệ số truyền tải. (k = 1 - 2β2 + β
3
; β = 

2

1

2l

l
) 

q = 566,6 kg/m
2
 

2.3.2.1.2.1 Tải phân bố: 

 g2 gồm:  

- Do tải hình thangO2 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x0,772  566,6  3,6 = 787,35 (kG/m) 

- Do sàn O3 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g=  k  qs  l1  =  5/16  566,6  2,8= 495,78  (kG/m) 

=> g2 = 787,35+495,75= 1283,13 (kG/m) 

 g3 gồm: 

- Do tải hình thang O2 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  1/2x0,772  566,6  3,6 = 787,35 (kG/m) 

- Do sàn O4 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  5/16  566,6  2 = 354,13 (kG/m) 

=> g3 = 787,35+354,13= 1141,5 (kG/m) 

 g4  gồm: 
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- Do sàn O7 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  5/16  566,6  1,4 = 247,89 (kG/m) 

=> g4 = 247,89 (kG/m) 

g5 gồm: 
- Do sàn O7 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  5/16 566,6  2 = 354,13 (kG/m) 

- Do sàn O4 dạng tam giác 1 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  5/16  566,6  2 = 354,13 (kG/m) 

=> g5 = 354,13+354,13= 726,25 (kG/m) 

g6  gồm: 
- Do tải hình thang2 phía truyền vào: 

g =  k  qs  l1  =  0,772  566,6  3,6 = 1574,7 (kG/m) 

=> g5 = 1574,7 (kG/m) 

2.3.2.1.2.2.Tải tập trung:  

G1 gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x300 

181,5x(3,6/2+3,6/2) = 653,4 (kG) 

- Tải hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 713,92 (kG) 

 G1 = 653,4+713,92= 1367,32 (kG) 

G2 gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x350 

240,6x(3,6/2+3,6/2) = 866,16 (kG) 

- Tải hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 713,92 (kG) 

- Hình thang O3 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl/2 = 1/2x0,261x566,6x2,8x3,6/2 = 372,66 (kG) 

- Tải tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x566,6x 3,6x3,6/2 = 1147,37 (kG) 

 G2 = 866,16+713,93+372,66+1147,37 = 3100,12 (kG) 

G3 gồm: 

- Hình thang O3 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl/2 = 1/2x0,261x566,6x2,8x3,6/2 = 372,66 (kG) 

- Hình thang O4 hình thang 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl/2 = 1/2x0,554x566,6x2x3,6/2 = 565,01 (kG) 
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 G3 = 372,66+565,01= 937,67 (kG) 

G4 gồm: 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl/2 = 1/2x0,554x566,6x2x3,6/2 = 565,01(kG) 

- Hình chữ nhật O5 1 phía: 

1/2xkxqs xl1xl/2 = 1/2x0,5x566,6x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 917,89  (kG) 

- Hình tam giác O2 1 phía: 

1/2x5/8x566,6x3,6x3,6/2 = 1147,37  (kG) 

- Trọng lượng dầm 220x350 

240,6x(3,6/2+3,6/2) = 866,16 (kG) 

 G4 = 565,01+917,89+1147,37+866,16 = 3496,48 (kG) 

G5 gồm: 

- Tải do O5 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 917,89 (kG) 

- Tải do O6 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,4x3,6/2= 356,96 (kG) 

- Hình thang O7 1 phía: 

1/2x0,06x566,6x3,4x3,6/2 = 104,03 (kG) 

- Trọng lượng dầm 220x350 

240,6x3,6/2= 432 (kG) 

 G5 = 917,89+356,96+104,03+432 = 1810,88 (kG) 

G6 gồm: 

- Tải do O6 hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,4x3,6/2= 356,96 (kG) 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2x0,554x566,6x2x3,6/2 = 565,01 (kG) 

 G6  = 356,96+565,01 = 1549,98 (kG) 

G7 gồm: 

- Hình thang O7 1 phía: 

1/2x0,06x566,6x3,6x3,6/2 = 110,15 (kG) 

- Do O2 tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x566,6x3,6x3,6/2x2 = 2294,73 (kG) 

- Hình thang O4 1 phía: 

1/2x0,554x566,6x2x3,6/2 = 565,01 (kG) 

 G7  = 110,15+2294,73+565,01 = 2969,89 (kG) 
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G8 gồm: 

- Do O2 tam giác 1 phía: 

1/2x5/8x566,6x3,6x3,6/2x2 = 2294,73 (kG) 

- Tải do O1 hình chữ nhật 1 phía: 

0,5x566,6x1,4x3,6/2= 713,92 (kG) 

 G8  = 2294,73+713,92 = 3008,65 (kG) 

G9  gồm: 

- Trọng lượng dầm 220x300 

181,5x3,6/2= 326,7 (kG) 

- Tải do sàn hình chữ nhật 1 phía: 

1/2x0,5x566,6x1,4x3,6/2= 356,96 (kG) 

 G9  = 326,7+356,96 = 683,66 (kG) 

2.3.2.2. Hoạt tải:  

2.3.2.2.1. Trường hợp hoạt tải 1(Tầng 2,4,6,mái) : 

2.3.2.2.1.1. Tải phân bố: 

q1 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 1 phía 

0,5xkxqsxl1 = 0,5x0,77x240x3,6 = 332,64(kG/m) 

- Tải do sàn O3 tam giác 1 phía 

1/2x5/8xqsxl1 = 1/2x5/8x240x2,8 = 210 (kG/m) 

 q1 = 332,64+210 = 542,64 (kG/m) 

q2 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 1 phía 

0,5xkxqsxl1 = 0,5x0,77x240x3,6 = 332,64 (kG/m) 

- Tải do sàn O3 tam giác 1 phía 

1/2x5/8xqsxl1 = 1/2x5/8x240x2= 150 (kG/m) 

 q2 = 332,64+150 = 482,64 (kG/m) 

q3 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 2 phía 

kxqsxl1 = 0,77x240x3,6 = 665,28 (kG/m) 

2.3.2.2.1.2. Tải tập trung: 

P1 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)x(l/2+l/2)= 1/2x0,5x240x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 302,4 (kG) 

 P1 = 302,4 (kG) 
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P2 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)x(l/2+l/2) = 1/2x0,5x240x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 302,4 (kG) 

- Do sàn O3 hình thang 1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,261x240x2,8x3,6/2 = 157,85 (kG) 

- Do sàn tam giác O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x240x3,6x3,6/2 = 486 (kG) 

 P2= 946,25(kG) 

P3 gồm: 

- Do sàn O3 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,261x240x2,8x3,6/2 =157,85 (kG) 

- Do sàn O4 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,554x240x2x3,6/2 = 239,33 (kG) 

 P3 = 397,9(kG) 

P4 gồm: 

- Do sàn O4 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,554x240x2x3,6/2 = 239,33 (kG) 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x240x3,6x3,6/2 = 486 (kG) 

 P4 = 725,33 (kG) 

P5 gồm: 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)x(l/2+l/2) = 1/2x5/8x240x3,6x(3,6/2+3,6/2) = 972 (kG) 

 P5 = 972 (kG) 

P6 gồm: 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)x(l/2+l/2) = 1/2x5/8x240x3,6x(3,6/2+3,6/2) = 972 (kG) 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1) xl/2= 1/2x0,5x240x1,4x3,6/2 = 151,2 (kG) 

 P6 = 1123,2 (kG) 

P7 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)xl/2 = 1/2x0,5x240x1,4x3,6/2 = 151,2 (kG) 

 P7 = 151,2 (kG) 

2.3.2.2.1.3.Tính cho tầng mái 
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a.1. Tải phân bố: 

q1 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 1 phía 

0,5xkxqsxl1 = 0,5x0,772x97,5x3,6 = 135,5 (kG/m) 

- Tải do sàn O3 tam giác 1 phía 

1/2x5/8xqsxl1 = 1/2x5/8x97,5x2,8 = 85,3 (kG/m) 

 q1 = 135,5+85,3 = 220,8 (kG/m) 

q2 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 1 phía 

0,5xkxqsxl1 = 0,5x0,772x97,5x3,6 = 135,5 (kG/m) 

- Tải do sàn O4 tam giác 1 phía 

1/2x5/8xqsxl1 = 1/2x5/8x97,5x2= 60,94 (kG/m) 

 q2 = 135,5+60,94 = 196,44 (kG/m) 

q3 gồm: 

- Tải do sàn O2 hình thang 2 phía 

kxqsxl1 = 0,772x97,5x3,6 = 270,97 (kG/m) 

a.2. Tải tập trung 

P1 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)x(l/2+l/2) = 1/2x0,5x97,5x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 122,85(kG) 

 P1 = 122,85 (kG) 

P2 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)x(l/2+l/2) = 1/2x0,5x97,5x1,4x(3,6/2+3,6/2) = 122,85 (kG) 

- Do sàn O3 hình thang 1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,261x97,5x2,8x3,6/2 = 64,13 (kG) 

- Do sàn tam giác O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x97,5x3,6x3,6/2 = 197,44 (kG) 

 P2 =384,42 (kG) 

P3 gồm: 

- Do sàn O3 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,261x97,5x2,8x3,6/2 = 64,13 (kG) 

- Do sàn O4 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2= 1/2x0,554x97,5x2x3,6/2 = 95,47 (kG) 

 P3 = 64,13+95,47= 159,6 (kG) 
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P4 gồm: 

- Do sàn O4 hình thang1 phía 

1/2x(kxqsxl1)xl/2 = 1/2x0,554x97,5x2x3,6/2 = 95,47 (kG) 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x97,5x3,6x3,6/2 = 197,44 (kG) 

 P4 = 95,47+197,44 = 292,91 (kG) 

P5 gồm: 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x97,5x3,6x3,6/2 = 197,44 (kG) 

 P5 = 197,44 (kG) 

P6 gồm: 

- Do sàn O2 tam giác 1 phía 

1/2x(5/8xqsxl1)xl/2 = 1/2x5/8x97,5x3,6x3,6/2 = 197,44 (kG) 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)xl/2 = 1/2x0,5x97,5x1,4x3,6/2 = 61,43 (kG) 

 P6 = 197,44+61,43 = 258,87 (kG) 

P7 gồm: 

- Do sàn O1 hình chữ nhật 1 phía 

1/2x(0,5xqsxl1)xl/2 = 1/2x0,5x97,5x1,4x3,6/2 = 61,43 (kG) 

 P7 = 61,43(kG/m) 

2.3.2.2.2. Trường hợp hoạt tải 2( Tầng 3,5,7,mái) : 

2.3.2.2.2.1 Tải phân bố: 

q1 gồm: 

- Tải hình tam giác O7 truyền vào 1 phía 

1/2.5/8.qs.l1 = 1/2x5/8x240x3,4 =255 (kG/m) 

2.3.2.2.2.2 Tải tập trung 

P1 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O5 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1 x(l/2+l/2) = 1/2x0,5x240x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 388,8 (kG) 

 P1 = 388,8 (kG) 

P2 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O5 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1x(l/2+l/2)  = 1/2x0,5x240x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 388,8 (kG) 

- Do sàn O6 hình chữ nhật 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1 xl/2 = 1/2x0,5x240x1,4x3,6/2 = 151,2 (kG) 
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- Do sàn O7 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1xl/2  = 1/2x0,06x240x3,4x3,6/2 = 44,06 (kG) 

 P2 = 388,8+151,2+44,06 = 584,06  (kG) 

P3 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O6 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1xl/2  = 1/2x0,5x240x1,4x3,6/2 = 151,2(kG) 

- Do sàn O4 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1xl/2  = 1/2x0,554x240x2x3,6/2 = 325,49(kG) 

 P3 = 151,2+325,49 = 476,69  (kG) 

P4 gồm: 

- Do sàn O4 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1 xl/2 = 1/2x0,554x240x2x3,6/2 = 325,49 (kG) 

- Do sàn O7 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1 xl/2 = 1/2x0,06x240x3,4x3,6/2 = 44,06 (kG) 

 P4 = 325,49+44,06 = 369,55  (kG) 

2.3.2.2.2.3  Tính cho tầng mái 

+ Tải phân bố 

q1 gồm: 

- Tải hình tam giác O7 truyền vào 1 phía 

1/2.5/8.qs.l1 = 1/2x5/8x97,5x3,4 = 103,59 (kG/m) 

+ Tải tập trung 

P1 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O5 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1 x(l/2+l/2) = 1/2x0,5x97,5x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 157,95 (kG) 

 P1 = 157,95 (kG) 

P2 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O5 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1  = 1/2x0,5x97,5x1,8x(3,6/2+3,6/2) = 157,95 (kG) 

- Do sàn O6 hình chữ nhật 1 phía truyền vào 

1/2. 0,5.qs.l1  xl/2= 1/2x0,5x97,5x1,4x3,6/2 = 61,43 (kG) 

- Do sàn O7 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1 xl/2 = 1/2x0,06x97,5x3,4x3,6/2 = 17,9 (kG) 

 P2 = 237,28  (kG) 

P3 gồm: 

- Do sàn hình chữ nhật O6 1 phía truyền vào 
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1/2. 0,5.qs.l1xl/2  = 1/2x0,5x97,5x1,4x3,6/2 = 61,43(kG) 

- Do sàn O4 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1  = 1/2x0,554x97,5x2x3,6/2 = 97,22 (kG) 

 P3 = 61,43+97,22 = 158,65  (kG) 

P4 gồm: 

- Do sàn O4 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1xl/2 = 1/2x0,554x97,5x2x3,6/2 = 97,22 (kG) 

- Do sàn O7 hình thang 1 phía truyền vào 

1/2. k.qs.l1 xl/2 = 1/2x0,06x97,5x3,4x3,6/2 = 17,9 (kG) 

 P4 = 97,22+17,9 = 115,12  (kG) 

2.3.3 Đưa số liệu vào chương trình tính toán kết cấu 

- Quá trình tính toán kết cấu cho công trình được thực hiện với sự trợ giúp 

của máy tính, bằng chương trình sap 2000. 

2.3.3.1. Chất tải cho công trình: 

Căn cứ vào tính toán tải trọng, ta tiến hành chất tải cho công trình theo các 

trường hợp sau: 

-Trường hợp 1: Tĩnh tải. 

-Trường hợp 2: Hoạt tải 1 

-Trường hợp 3: Hoạt tải 2 

-Trường hợp 4: Gió phải 

-Trường hợp 5: Gió trái 

Toàn bộ các trường hợp tải trên xem sơ đồ phụ lục 
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Hình 2.4-SƠ ĐỒ TĨNH TẢI 
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Hình 2.5- SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 1 
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Hình 2.6- SƠ ĐỒ HOẠT TẢI 2 
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Hình 2.7- SƠ ĐỒ GIÓ TRÁI 
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Hình 2.8- SƠ ĐỒ GIÓ PHẢI 
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2.3.3.2 Biểu đồ nội lực: 

- Việc tính toán nội lực thực hiện trên chương trình sap 2000 

- Nội lực trong cột lấy các giá trị P, M3,V2 

Kết quả tính toán được thể hiện qua các biểu đồ nội lực xem phụ lục 

 

Hình 2.9- TĨNH TẢI 
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H×nh 2.10- HOẠT TẢI 1 
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Hình 2.11- HOẠT TẢI 2 
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Hình 2.12- GIÓ TRÁI 
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Hình 2.13- GIÓ PHẢI 
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2.3.4. Tổ hợp nội lực 

- Tổ hợp nội lực để tìm ra những cặp nội lực nguy hiểm nhất có thể xuất hiện 

ở mỗi tiết diện. Tìm hai loại tổ hợp theo nguyên tắc sau đây: 

2.3.4.1.Tổ hợp cơ bản1: Tĩnh tải + một hoạt tải ( có lựa chọn) 

2.3.4.2.Tổ hợp cơ bán 2: Tĩnh tải +0,9x( ít nhất hai hoạt tải) có lựa chọn 

- Tại mỗi tiết diện, đối với mỗi loại tổ hợp cần tìm ra 3 cặp nội lực nguy 

hiểm: 

* Mô men dương lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmax và Ntư ) 

* Mô men âm lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmin và Ntư ) 

 * Lực dọc lớn nhất và mô men tương ứng ( Nmax và Mtư ) 

- Riêng đối với tiết diện chân cột còn phải tính thêm  lực cắt Q và chỉ lấy 

theo giá trị tuyệt đối  

- Căn cứ vào kết quả nội lực của từng trường hợp tải trọng, tiến hành tổ hợp 

tải trọng với hai tổ hợp cơ bản sau: 

+ Tổ hợp cơ bản 1: Bao gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sử dụng 

hoặc gió ) 

+ Tổ hợp cơ bản 2: Bao gồm tĩnh tải + 0,9xhai hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sự 

dụng hoặc gió) 

- Sau khi tiến hành tổ hợp cần chọn ra tổ hợp nguy hiểm nhất cho từng tiết 

diện để tính toán 
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Chương 3. Tính toán sàn 
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Hình 3.1- Mặt bằng ô sàn tầng điển hình 

3.1. Số liệu tính toán : 
Các thông số thiết kế 
   - Chọn mác bê tông và độ dày của bản cho phù hợp và thống nhất trên toàn bộ 
công trình .Ta chọn bê tông mác 200 có:             
                                  Rn=90 kg/cm2 
                                  Rk=7,5 kg/cm2 
                                  Eb= 2,4.105kg/cm2 
   - Chọn nhóm thép AI có :                          
                                  Ra=2100 kg/cm2 
                                  Ea=2,1.106 kg/cm2 

   - Chiều dày bản h = 10 (cm) , chọn a0 = 2 (cm) cho mọi tiết diện sàn  

     Chiều cao làm việc của sàn là : h0=10-2=8 (cm)  
   - Sơ đồ tính toán các ô sàn phụ thuộc vào tỷ số l2 / l1, và liên kết của ô bản. Với 
trường hợp sàn bêtông cốt thép toàn khối, xung quanh các ô bản đều có dầm thì sơ 
đồ liên kếtcủa các ô bản với các dầm xung quanh đều là liên kết ngàm . 
  - Do công trình có nhiều ô bản giống nhau nên ta tính toán cụ thể cốt thép cho 1 « 
sàn điển hình, sau đó bố trí cho toàn bộ nhà. 
  - Việc tính toán nội lực ô bản thực hiện theo sơ đồ khớp dẻo,sơ đồ này phản ánh 
sự làm việc chính xác hơn sự làm việc của kết cấu so với sơ đồ đàn hồi.Với sơ đồ 
khớp dẻo sẽ tận dụng hơn khả năng của cốt thép tại các tiết diện do lợi dụng sự 
phân phối lại nội lực của kết cấu. 
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3.2. Xác định nội lực và tính toán cốt thép: 

* Tính toán sàn tầng điển hình  
3.2.1 . Tính ô sàn (3,6x4,8)m 

3.2.1.1 . Xác định tải trọng 

a . Tĩnh tải sàn 
Bảng 3-1: Bảng trọng lượng các lớp sàn dày 10 cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 
 

(kG/m3) 
 (m) 

Tải trọng 
tiêu chuẩn 
(kG/m2) 

Hệ số 
tin cậy 

Tải trọng 
tính toán 
(kG/m2) 

1 Gạch LD 2000 0,01 20 1,1 22 

2 Vữa lót 1800 0,02 36 1,3 46,8 

3 BT cốt thép 2500 0,10 300 1,1 330 

4 Trần trang trí 1800 0,015 27 1,3 35,1 

 Tổng   383  434 

  
b . Hoạt tải sàn 

          Đối sàn phòng làm việc có P0=200kg/m2  Ptt=1,2x200=240kg/m2 

c .Tải trọng toàn phần 

 

          qb=Ptt+gtt=240+434=674 kg/m2 

   
3.2.1.2 .Xác định nội lực 

 

- Các giá trị mô men sau đây đều được tính cho mỗi đơn vị bề rộng bản b=1m 

Xét tỷ số giữa 2 cạnh của bản: 2

1

3,6
0,75 2

4,8

l
r

l
 

Vậy bản chịu uốn theo 2 phương,ta tính toán thép bản theo sơ đồ bản kê 4 cạnh. 
- Để tính toán ô bản bất kì trích ra từ các ô bản liên tục. Gọi các cạnh bản là A1 

B1, A2 B2 (Xem hình vẽ dưới). 
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b1mma1

a2
m

b
2

m

m1

2
m

m
b
2

m
2

m
a2

b1a1
1m

4
8
0
0

3600  
Hình 3.2- Sơ đồ tính bản kê 4 cạnh 

*Nhịp tính toán theo hai phương của ô bản: 
l01= 3,6- 0,22 = 3,38(m) 
l02= 4,8 - 0,22 = 4,58(m) 

 Xét tỉ số r= 02

01

4,58

3,38

l

l
=1,36 

- Theo hướng bảng 6-2 trang 37 sách “sàn BTCT toàn khối” dùng phương pháp 
nội suy ta có: 

                               = 0,67 
                             A1=B1= 1,22 
                             A2=B2= 0,84 
- Dùng phương án bố trí cốt thép đều trong mỗi phương có phương trình tính toán 

mô men 

qbl
2
01(3l02-l01)

12

1
=(2M1+MA1+MB1)l02+(2M2+MA2+MB2)l01 

               
  Để giải phương trình này ta lấy M1 làm ẩn số chính và qui định tỉ số 
 

        =
1

2

M

M
=0,67  M2=0,67M1 

       A1=B1=
1

1

M

M A =1,22  MA1=1,22M1 

            A2=B2=
1

2

M

MA =0,84  MA2=0,84M1 

     - phải của phương trình trở thành: 
 
       (2M1+1,22M1+1,22M1) 4,58+(2x0,67M1+0,84M1+0,84M1) 3,38=30,52M1 
 
-Vế trái của phương trình 
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qbl
2
01(3l02-l01)

12

1
=674x3,382(3x4,588-3,38) 

12

1
=6647,71kgm 

 

      M1= 217,82 kgm 
          M2= 145,1 kgm 
          MA2=MB2= 183 kgm 
          MA1=MB1 = 265,734 kgm 
 
* Tính toán và bố trí cốt thép 

 + Tiết diện chịu mô men âm MA1 và MB1 
 (cốt thép chịu mô men âm đặt phía trên vuông góc với dầm) 
-Chọn a0=2 cm, h0=10-2=8 cm 
- Tính giá trị: 

             A=M/(Rnbh0
2)=

2

26543,4

90 100 8x x
 =0,046<Ad=0,3 

Tra bảng: = 0,976 

             Fa=M/Ra h0=
26573,4

2100 0,978 8x x
=1,62 cm2 

- Dự kiến dùng thép 8 có fa=0,503 cm2 

- Khoảng cách giữa các cốt sẽ là : a=
100 0,503

1,62

x
=31,05cm 

  Ta chọn thép 8 , a=20cm, có Fa=2,51 cm 

+ Tiết diện chịu mômen âm MA2và MB2 

A=M/(Rnbh0
2)=

2

18300

90 100 8x x
= 0,032 

 

                     =0,5(1+ A21 )=0,983 
              

                     Fa=M/Ra h0=
18300

2100 0,983 8x x
=1,11 cm2 

- Dự kiến dùng thép 8 có fa=0,503 cm2 
 

- Khoảng cách giữa các cốt sẽ là : a=
0,503 100

1,11

x
=40,9 cm 

 Ta chọn thép 8 , a=20cm , Fa=2,51 cm2 
   
+ Tiết diện chịu mômen dương M1 

 
- Tính giá trị   

             A=M/(Rnbh0
2)=

2

21781,5

90 100 8x x
 =0,038 

            =0,5(1+ A21 )=0,981 

                          Fa=M/Ra h0=
21781,5

2100 0,978 8x x
=1,322 cm2 
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- Dự kiến dùng thép 8 có fa=0,503 cm2 

- Khoảng cách giữa các cốt sẽ là : a=
100 0,503

1,322

x
=38 cm 

  Ta chọn thép 8 , a=20cm, có Fa=2,51 cm 

+ Tiết diện chịu mômen dương M2           

       

                     A=M/(Rnbh0
2)=

2

14510

90 100 8x x
 =0,0252 

                     =0,5(1+ A21 )=0,987 

              

                     Fa=M/Ra h0=
14510

2100 0,995 8x x
=0,88 cm2 

    - Chọn cốt thép theo cấu tạo ta chọn thép 8 , a=20cm , Fa=2,51 cm2 

 

 

3.2.2 . Tính ô sàn O6(1,4x3,6)m 

             Sàn vệ sinh (1,4x3,6)m 
3.2.2.1 .Xác định tải trọng  

 - Sàn WC: 

Bảng 3-2. Bảng trọng lượng các lớp sàn WC dày 10cm 

TT 
Tên các lớp 

cấu tạo 

 

(kG/m3) 
 (m) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(kG/m2) 

Hệ số 

tin cậy 

Tải trọng 

tính toán 

(kG/m2) 

 2 3 4 5 = 3 4 6 7 = 5 6 

1 Gạch chống trơn 2000 0,01 20 1,1 22 

2 Vữa lót 1800 0,02 36 1,3 46,8 

3 BT chống thấm 2500 0,04 100 1,1 110 

4 Bản BT cốt thép 2500 0,10 300 1,1 330 

5 Vữa trát trần 1800 0,015 27 1,3 35,1 

6 Đường ống KT   30 1,3 39 

 Tổng   383,0  582,9 

a. Tĩnh tải 
             gb=582,9 kg/m2             

b. Hoạt tải 
           Với Ptt=1,2x200=240 Kg           

             qb =240+582,9=822,9   kg/m2      
3.2.2.2 .Xác định nội lực 
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- Xét tỷ số giữa 2 cạnh của bản: 26,2
4,1

6,3

1

2

l

l
r  

- Vậy bản chịu uốn theo 2 phương,ta tính toán thép bản theo sơ đồ bản kê 4 cạnh. 
Đối với sàn nhà WC thì để tránh nứt, tránh rò rỉ khi công trình đem vào sử dụng, 

đồng thời đảm bảo bản sàn không bị võng xuống gây đọng nước vì vậy đối với sàn 

khu WC thì ta tính toán theo trạng thái 1 tức là tính toán bản sàn theo sơ đồ đàn 

hồi.Do ô sàn 6chứa sàn WC nên ta tính nội lực theo sơ đồ đàn hồi. Nhịp tính toán là 

khoảng cách trong giữa hai mép dầm.Biểu dồ nội lực thể hiện trong hình :     

mi

m2

mii m'ii

mi

m1

m'i
m'i

mii m'ii

1400

3
6
0
0

 Hình 3.2- Sơ đồ tính bản kê 4 cạnh sàn vệ sinh 

 
-Các mô men được xác định thông qua các hệ số tra bảng nhân với tải trọng 

tácdụng lên bản, và được xácđịnh như sau: 

M1=m71.P 

M2=m72.P 

MI=k71.P 

MII=k72.P 

Trong đó: P=q.l1l2=822,9.1,4.3,6 =4147,416 kG  

M71, m72, k71, k72  _hệ số phụ thuộc tỉ số
1

2

l

l
:(Tra bảng_Sổ tay thực hành KCCT) 

Với tỉ số 
1

2

l

l
=2,6  tra bảng ra các hệ số và tính được mômen ; 

     M1=4147,416.0,0189=78,386 (kGm) 

     M2=4147,416. 0,004=16,6    (kGm) 
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     MI= MI'=4147,416. 0,0404=167,56   (kGm) 

     MII= MII'=4147,416. 0,0076=31,52  (kGm) 

Tính thép sàn:(Dùng thép AI Ra=2100 kG/cm2) 

-Thép chịu mô men dương: 

+Chịu m«men M1: 

 A=
on hbR

M

..

1 =
8.100.90

6,7838
 =0,11 

94,0)11,0.211.(5,0  

                  Fa=
oa hR

M
= 5,0

8.94,0.2100

6,7838
 cm2 

                         Chọn 8 a=200 có Fa= 2,51cm2 

                 Hàm lượng thép là %1,0%18,0
8100

41,1100100
min

0 x

x

bxh

xFa  

+Chịu m«men M2: 

A=
on hbR

M

..

2 =
8.100.90

6,16
 =0,0002 

999,0)0002,0.211.(5,0  

Fa=
oa hR

M
= 09,0

8.999,0.2100

6,16
 cm2 

                          Chọn 8 a=200 có Fa= 2,51cm2 (chọn theo cấu tạo) 
           

             Hàm lượng thép là min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
 

-Thép chịu mô men âm: 

+Chịu mômen MI: 

A=
on

I

hbR

M

..
= 002,0

8.100.90

56,167
 

999,0)002,0.211.(5,0  

Fa=
oa hR

M
= 1,0

8.999,0.2100

56,167
 cm2 

Chọn 8 a=200cã Fa= 2,51cm2 

Hàm lượng thép là %1,0%18,0
8100

41,1100100
min

0 x

x

bxh

xFa  

+Chịu m«men MII: 

A=
on

II

hbR

M

..
= 0004,0

8.100.90

52,31
 

999,0)0004,0.211.(5,0  
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Fa=
oa hR

M
= 02,0

8.999,0.2100

52,31
 cm2 

Chọn 8 a=200cã Fa = 2,51cm2 
 

Hàm lượng thép là min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
 

 

Các  ô sàn khác được tính toán theo bảng sau : 

Bảng 3.3- chọn thép cho sàn tầng điển hình 

 

Tên « 

sàn 

ho 

Nội lực 

M 

A Fa 
Thép 

chọn 

Diện 

tích 

chọn 
%

(cm) (kGm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«1 

8 M1 39.411 0.007 0.997 0.235 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 39.552 0.007 0.997 0.236 8 a200 2,51 0.31 

8 
MA1=MB1 

39.411 0.007 0.997 0.235 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
31.589 0.005 0.997 0.189 8 a200 2,51 0.31 

«3 

8 M1 120.270 0.021 0.989 0.724 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 87.005 0.015 0.992 0.522 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
149.732 0.026 0.987 0.903 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
107.031 0.019 0.991 0.643 8 a200 2,51 0.31 

«4 

8 M1 88.937 0.015 0.992 0.534 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 31.178 0.005 0.997 0.186 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
88.937 0.015 0.992 0.534 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
48.965 0.009 0.996 0.293 8 a200 2,51 0.31 

«5 

8 M1 62.542 0.011 0.995 0.374 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 62.305 0.011 0.995 0.373 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
62.542 0.011 0.995 0.374 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
49.932 0.009 0.996 0.299 8 a200 2,51 0.31 

«7 

8 M1 131.005 0.023 0.988 0.789 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 124.826 0.022 0.989 0.751 8 a200 2,51 0.31 

8 
MA1=MB1 

179.288 0.031 0.984 1.084 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
166.929 0.029 0.985 1.008 8 a200 2,51 0.31 

«8 

8 M1 34.936 0.006 0.997 0.209 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 15.366 0.003 0.999 0.092 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
37.719 0.007 0.997 0.225 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
22.353 0.004 0.998 0.133 8 a200 2,51 0.31 

«9 
8 M1 69.237 0.012 0.994 0.415 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 69.160 0.012 0.994 0.414 8 a200 2,51 0.31 
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8 MA1=MB1 
69.237 0.012 0.994 0.415 8 a200 2,51 0.31 

 

 

    8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
55.357 0.010 0.995 0.331 8 a200 2,51 0.31 

«10 

8 M1 239.989 0.042 0.979 1.460 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 227.373 0.039 0.980 1.381 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
327.574 0.057 0.971 2.009 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
302.342 0.052 0.973 1.850 8 a200 2,51 0.31 

«11 

8 M1 46.127 0.008 0.996 0.276 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 41.268 0.007 0.996 0.247 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
61.339 0.011 0.995 0.367 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
51.621 0.009 0.995 0.309 8 a200 2,51 0.31 

«12 

8 M1 30.939 0.005 0.997 0.185 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 17.169 0.003 0.999 0.102 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
33.771 0.006 0.997 0.202 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
23.073 0.004 0.998 0.138 8 a200 2,51 0.31 

«13 

8 M1 25.998 0.005 0.998 0.155 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 17.943 0.003 0.998 0.107 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
31.990 0.006 0.997 0.191 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
22.384 0.004 0.998 0.134 8 a200 2,51 0.31 

«14 

8 M1 38.494 0.007 0.997 0.230 8 a200 2,51 0.31 

8 M2 38.686 0.007 0.997 0.231 8 a200 2,51 0.31 

8 MA1=MB1 
38.494 0.007 0.997 0.230 8 a200 2,51 0.31 

8 MA2=MB2 
30.877 0.005 0.997 0.184 8 a200 2,51 0.31 
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Chương 4. Tính toán dầm khung trục 7 

Chọn vật liệu   
           -  Bê tông mác 250 # có   Rn= 110 kg/cm2    

                                                    Rk =8,8 kg/cm2 

                                                    Eb= 265.103 kg/cm2 

           -  Cốt thép nhóm AII có   Ra=R’
a= 2800 kg/cm2  

                                                    Ea=210.104 kg/cm2 

           -  Cốt thép nhóm  AI có   Ra=2200 kg/cm2  

                                                    Ra®=1700 kg/cm2  

4.1 cơ sở tính toán : 

Nội lực tính toán thép: Dùng mômen cực đại ở giữa nhịp, trên từng gối tựa làm 

giá trị tính toán. Dầm đổ toàn khối với bản nên xem một phần bản tham gia chịu 

lực với dầm như là cánh của tiết diện chữ T. Tuỳ theo mômen là dương hay âm 

mà có kể hay không kể cánh vào trong tính toán. Việc kể bản vào tiết diện 

bêtông chịu nén sẽ giúp tiết kiệm thép khi tính dầm chịu mômen dương. 
Tiết diện chịu mômen âm: 

Tính hệ số: 
2

n 0

M
A

R b h
    

Nếu A  A0 ( tức   0 ) thì từ A tính ra . Diện tích cốt thép được tính theo 

công thức:    a

a 0

M
F

R h
 

Chọn thép và kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

a
min

0

F
0,15%

b h
 

Kích thước tiết diện hợp lý khi hàm lượng cốt thép:  0,8%    1,5%. 

Nếu A  A0 thì trong trường hợp không thể tăng kích thước tiết diện thì phải 

tính toán đặt cốt thép vào vùng nén để giảm A ( tính cốt kép ). 
Với tiết diện chịu mômen dương: 

 Sàn nằm trong vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn, tính toàn theo tiết 

diện chữ T chiều rộng cánh đưa vào tính toán là bc: bc = b + 2C1 

Trong đó C1 không vượt quá trị số bé nhất trong ba trị số sau: 

+ Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm 

+ 1/6 nhịp tính toán của dầm. 

+ 9 × hc với hc = 10 cm  > 0,1 × h 

Trong đó hc là chiều dày của sàn. 

Xác định vị trí trục trung hoà bằng cách tính MC: 

 
C n c c 0  c M R b h h -0,5  h  

- Trường hợp 1: Nếu M  Mc trục trung hoà đi qua cánh, lúc này tính toán như 

tiết diện chữ nhật  bc x h. 

- Trường hợp 2: Nếu M > Mc trục trung hoà đi qua sườn, lúc này tính toán như 

tiết diện chữ nhật  b x h. 
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+ Tính hệ số: n c c 0 c

2

n 0

M R (b b) h (h 0,5 h )
A

R b h
 

+ Từ A tính ra , xác định Fa theo công thức: 

n
a 0 c c

a

R
F b h (b b) h

R
 

Tính toán cốt đai: 

Trước hết kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt, đảm bảo bêtông không bị phá 

hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:  

Q  k0 × Rn × b × h0  

+ Trong đó k0 = 0,35 với bêtông mác dưới 400   

Kiểm tra điều kiện khả năng chịu cắt của bêtông:  

Q  k1 × Rk × b × h0  

+ Trong đó k1 = 0,6 đối với dầm  

Nếu điều kiện này thoả mãn thì không cần tính toán chỉ cần đặt cốt đai, cốt 

xiên theo cấu tạo, nếu không thì cần tính toán cốt đai chịu cắt. 

Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên: 

+ Lực cốt đai phải chịu: 
2

d 2

k 0

Q
q

8 R b h
  

+ Chọn đường kính cốt đai có diện tích tiết diện là fd, số nhánh của cốt đai là 
n. 

Khoảng cách tính toán của cốt đai: ad d
tt

d

R n f
U

R
 

Khoảng cách cực đại của cốt đai: 
2

k 0
max

1,5 R b h
U

Q
  

Khoảng cách cấu tạo của cốt đai: 

 + Đầu dầm  ( Uct  h/2 ; 150 cm ) khi h  45 cm 

+ Giữa dầm ( Uct  3h/4 ; 50 cm ) khi h > 30 cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai chọn: Ud  ( Utt, Umax, Uct )  
 

4.2.Tính toán dầm điển hình : 

4.2.1. Tính toán cốt thép dầm D33 tầng 1 trục A-B(22x50) (cm) 

     Từ bảng tổ hợp nội lực ta được: 

Mặt cắt I-I     : M = -16,03 (Tm) 

Mặt cắt III-III : M = -18,22 (Tm) 

Cả 2 mặt cắt đều tính theo tiết diện chữ nhật,ta lấy M = -18,22 Tm để tính  

     Giả thiết a=4cm suy ra h0= h - a = 50 - 4 = 46 cm 

     Có A= 
2.. hobRn

M
 = 

5

2

18,22 10

110 22 46
 =0,356 <  Ao= 0,412 

     =0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2.0,356 )=0,77 
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 Fa=
hoR

M

a ..
=

518, 22 10

2800 0,77 46
=18,37 (cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
18,37

22 46
*100=1.84%  

 Chọn thép 3 25 2 22  có Fa = 22,3  cm2  

ta lấy M = -16,03 Tm để tính  

     Giả thiết a=4cm suy ra h0=46cm 

     Có A= 
2.. hobRn

M
 = 

5

2

16,03 10

110 22 46x x
 =0,313 <  Ao= 0.412 

     =0.5(1+ A21 )=0,5(1+ 1 2.0,313 )=0,805 

 Fa=
hoR

M

a ..
=

516,03 10

2800 0,805 46
=15,46 (cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
15,46

22 46
*100=1,58%  

 

 Chọn thép 3 22 2 20  có Fa = 22,33  cm2 

Mặt cắt II-II : M = 4,14 Tm 

    - Tiết diện giữa chịu mô men dương, ta tính toán theo tiết diện chữ T với 
cánh nằm trong vùng nén 
                                             bc = b + 2c1 
                 Trong đó: bc là bề rộng cánh chữ T 
                                  hc = 10cm chiều dày cánh  

- Để tính bề rộng cánh bc ta lấy c1 không vượt quá trị số bé nhất trong 3trị số sau                         
  + một nửa khoảng cách 2 mép trong của dầm: 0,5(4,8-0,22) =  2,29m 

  + một phần sáu nhịp tính toán của dầm:           
1 1

. 4,8
6 6

dl =0,8 m 

  +  9.hc =9x0,1=0,9 m  

        Vậy lấy  c1= 0,7 m =70 cm=> bc=22+2.70=162 (cm) 
Giả thiết lớp bê tông bảo vệ: abv=4(cm);ho= 50-4 = 46  (cm) 

Bê tông mác M 250, cốt thép  sử dụng AII có Ra= 2800(kg/cm2) 

Tính: Mc=Rn.bc.hc(h0-
2

hc
) 

          =110 x 162 x 10x (46-
2

10
) = 7306200(Kg.cm) = 73,062 (T.m) 

 Mc = 73,062(T.m)>M = 4,14 T.m 

   Trục trung hòa đi qua cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật bcxh. 

 A=
2.. hobRn

M

c

=
5

2

4,14 10

110 162 46
 = 0,011< A0=0.412 
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=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2.0,11 ) = 0,94 

Fa=
hoRn

M

..
=

54,14 10

2800 0,94 46
 = 3,42(cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
3,42

22 46x
x 100 = 0,34%  

 chọn :2 20 , có Fa=6,28 (cm2) 

 Tính toán cốt đai cho dầm D33 

-Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt đảm bảo bê tông không bị phá hoại trên tiết 

diện nghiêng theo ứng suất nén chính : Q < 0,35.Rn.b.h0 

Qmax=12,05 (T)  

0,35 x 110 x 22 x 46  = 38962(kg) = 38,962 (T) > Qmax = 12,05T 

 Vậy không phải tăng tiết diện và mác bê tông. 

-Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông (ĐKTT): Qmax<0,6.Rk.b.h0 

0,6 x 8,8 x 22 x 46 = 5343 Kg = 5,343 (T) < 12,05 (T)  

Như vậy bê tông không đủ khả năng chịu cắt dưới tác dụng của ứng suất tiếp do 

lực cắt Q gây ra 

 Phải tính cốt đai 

Q®= 2

2

..8 hobRk

Q
=

2 6

2

12,05 10

8 8,8 22 46
= 44,31 kg /cm 

Chọn đai 8 Fa = 0.503 cm2 

Hai nhánh n = 2 thép AI co Rađ = 1800 kg/cm2 

Khoảng cách tính toán Ut= 
d

d

Q

FnRad
=

1800 2 0,503

44,31
 = 40,87 cm  

Um·x=
Q

hobRk

25.1
=

21.5 8,8 22 46

12050
 = 51  cm 

Uct=min(50/3, 30) cm=15cm 

Vậy chọn U = min(Umax, Ut, Uct )= 15 cm  
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Hình 4.1- Bố trí thép trong dầm trục A-B 

4.2.2 Tính toán cốt thép dầm tầng 1 trục C-D (22x50) (cm) 

     Từ bảng tổ hợp nội lực ta được: 

Mặt cắt I-I     : M = -17,88 (Tm) 

Mặt cắt III-III : M = -12,72 (Tm) 

Cả 2 mặt cắt đều tính theo tiết diện chữ nhật,ta lấy M = -17,88 Tm để tính  

     Giả thiết a=4cm suy ra h0 = 46 cm 

     Có A= 
2.. hobRn

M
 = 

5

2

17,88 10

110 22 46
  = 0,35      

=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2 0,35 ) = 0,774 

 Fa=
hoR

M

a ..
=

517,88 10

2800 0,774 46
 = 17,94 (cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
17,88

22 46
*100 = 1,77%  

 Chọn thép 3 25 2 22 có Fa = 22,33  (cm2) 

Mặt cắt II-II :M = 3,54 Tm 

      - Tiết diện giữa chịu mô men dương, ta tính toán theo tiết diện chữ T với 
cánh nằm trong vùng nén 
                                             bc = b + 2c1 
                 Trong đó: bc là bề rộng cánh chữ T 
                                  hc = 10cm chiều dày cánh  

- Để tính bề rộng cánh bc ta lấy c1 không vượt quá trị số bé nhất trong 3trị số sau                         
  + một nửa khoảng cách 2 mép trong của dầm: 0,5(4,8 - 0,22) =  2,29m 

  + một phần sáu nhịp tính toán của dầm:           
1 1

. 4,8
6 6

dl =0,8 m 
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  +  9.hc =9x0,1=0,9 m  

        Vậy lấy  c1= 0,7 m =70 cm=> bc=22+2.70=162 (cm) 
Giả thiết lớp bê tông bảo vệ: abv=4(cm);ho=50 - 4 = 46  (cm) 

Bê tông mác M 250, cốt thép  sử dụng AII có Ra=2800(kg/cm2) 

Tính: Mc=Rn.bc.hc(h0-
2

hc
) 

       =110 x 162 x 10x (46-
2

10
) = 7306200 (Kg.cm) = 73,062 (T.m) 

 Mc = 73,062 (T.m)>M = 3,54 T.m 

   Trục trung hòa đi qua cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật bcxh. 

 A=
2.. hobRn

M

c

=
5

2

3,54 10

110 162 46
 = 0,01< A0=0.412 

=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2.0,01 ) = 0,99 

Fa=
hoRn

M

..
=

53,54 10

2800 0,99 46
 = 2,78(cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
2,78

22 46x
x 100=0,3%  

 chọn : 2 20  , có Fa = 6,28 (cm2) 

 Tính toán cốt đai cho dầm D50 

-Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt đảm bảo bê tông không bị phá hoại trên tiết 

diện nghiêng theo ứng suất nén chính : Q < 0,35.Rn.b.h0 

Qmax=11,83 (T)  

0,35 x 110 x 22 x 46  = 38962(kg) = 38,962 (T) > Qmax = 11,83T 

 Vậy không phải tăng tiết diện và mác bê tông. 

-Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông (ĐKTT): Qmax<0,6.Rk.b.h0 

0,6 x 8,8 x 22 x 46 = 5343 Kg = 5,343 (T) < 11,83 (T)  

Như vậy bê tông không đủ khả năng chịu cắt dưới tác dụng của ứng suất tiếp do 

lực cắt Q gây ra 

 Phải tính cốt đai 

Q®= 2

2

..8 hobRk

Q
=

2 6

2

11,83 10

8 8,8 22 46
 = 42,7 kg /cm 

Chọn đai 8 Fa = 0.503 cm2 

Hai nhánh n = 2 thép AI co Rađ = 1800 kg/cm2 

Khoảng cách tính toán Ut= 
d

d

Q

FnRad
=

1800 2 0,503

42,7
 = 42,41 cm  
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Um·x=
Q

hobRk

25.1
=

21.5 8,8 22 46

11830
= 51,94  cm 

Uct=min(50/3, 30) cm=15cm 

Vậy chọn U = min(Umax, Ut, Uct )= 15 cm  

                     

Hình 4.2- Bố trí thép trong dầm trục C-D 

4.2.3. Tính toán cốt thép dầm conson D58(22x30) (cm) 

     Từ bảng tổ hợp nội lực ta được: 

M = -3,65 (Tm) 

Giả thiết a=4cm suy ra h0 = h - a = 30-4 = 26cm 

     Có A= 
2.. hobRn

M
 = 

5

2

3,65 10

110 22 26
  = 0,223    

=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2 0,223 ) = 0,872 

 Fa=
hoR

M

a ..
=

53.65 10

2800 0,872 26
= 5,75 (cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
5,75

22 26
x100= 1,01%  

 Chọn thép 2 20 có Fa = 6,28  cm2  

 Tính toán cốt đai cho dầm D58 

-Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt đảm bảo bê tông không bị phá hoại trên 

tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính : Q < 0,35.Rn.b.h0 

Qmax=3,65 (T)  

0,35.110.22.26 = 22022 (kg) = 22,022 (T) > Q = 3,65T 

 Vậy không phải tăng tiết diện và mác bê tông. 

-Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông (ĐKTT): Q < 0,6.Rk.b.h0 
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0,6 .8,8.22.26 = 3020 Kg= 3,02(T) < 3,65 (T)  

 Phải tính cốt đai 

Q®= 2

2

..8 hobRk

Q
=

2 6

2

3,65 10

8 8,8 22 26
 = 12,72 kg /cm 

Chọn đai 8 Fa = 0,503 cm2 

Hai nhánh n = 2 thép AI co Rađ = 1800 kg/cm2 

Khoảng cách tính toán Ut= 
d

d

Q

FnRad
=

1800 2 0,503

12,72
 = 142,4 cm  

Um·x=
Q

hobRk

25.1
=

21.5 8,8 22 26

3650
= 53,78  cm 

Uct=min(30/3, 30) cm=10cm 

Vậy chọn U = min(Umax, Ut, Uct )= 10 cm  

Các cấu kiện còn lại thể hiện tính toán ở bảng  

 

Hình 4.3- Bố trí thép trong dầm congson 

4.2.4. Tính toán cốt thép dầm D41 tầng 1 trục B-C (22x50) (cm) 

     Từ bảng tổ hợp nội lực ta được: 

Mặt cắt I-I     : M = -20,72 (Tm) 

Mặt cắt III-III : M = -20,73 (Tm) 

Cả 2 mặt cắt đều tính theo tiết diện chữ nhật,ta lấy M = -20,72 Tm để tính  

     Giả thiết a=4cm suy ra h0 = 46 cm 

     Có A= 
2.. hobRn

M
 = 

5

2

20,73 10

110 22 46
 = 0,4      

=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 1 2 0,4 )= 0,724 

 Fa=
hoR

M

a ..
=

520,73 10

2800 0,724 46
= 22,23 (cm2) 
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- Tính hàm lượng cốt thép: t=
22,23

22 46
*100=2,196%  

 Chọn thép 3 25 +2 22 có Fa = 22,33  cm2  

Mặt cắt II-II :M = 5,31 Tm 

      - Tiết diện giữa chịu mô men dương, ta tính toán theo tiết diện chữ T với 
cánh nằm trong vùng nén 
                                             bc = b + 2c1 
                 Trong đó: bc là bề rộng cánh chữ T 
                                  hc = 10cm chiều dày cánh  

- Để tính bề rộng cánh bc ta lấy c1 không vượt quá trị số bé nhất trong 3trị số sau                         
  + một nửa khoảng cách 2 mép trong của dầm: 0,5(4,8-0,22) =  2.29m 

  + một phần sáu nhịp tính toán của dầm:           
1 1

. 4,8
6 6

dl =0,8 m 

  +  9.hc =9x0,1=0,9 m  

        Vậy lấy  c1= 0,7 m =70 cm=> bc=22+2.70=162 (cm) 
Giả thiết lớp bê tông bảo vệ: abv=4(cm);ho=50-4 = 46  (cm) 

Bê tông mác M 250, cốt thép  sử dụng AII có Ra=2800(kg/cm2) 

Tính: Mc=Rn.bc.hc(h0-
2

hc
) 

    =110 x 162 x 10x (46 -
2

10
)= 7306200 (Kg.cm) = 73,062 (T.m) 

 Mc= 73,062 (T.m)>M= 5,31 T.m 

   Trục trung hòa đi qua cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật bcxh. 

 A=
2.. hobRn

M

c

=
5

2

5,31 10

110 162 46
=0.02< A0=0.412 

=0.5(1+ A21 )=0.5(1+ 02,0.21 )=0.90 

Fa=
hoRn

M

..
=

55,31 10

2800 0,90 46
= 4,58 (cm2) 

- Tính hàm lượng cốt thép: t=
4,58

22 46x
x 100= 0,5%  

 chọn :2 20 , co Fa= 6,28(cm2) 

 Tính toán cốt đai cho dầm D41 

-Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt đảm bảo bê tông không bị phá hoại trên 

tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính : Q < 0,35.Rn.b.h0 

Qmax=13,84 (T)  

0,35 x 110 x 22 x 46 = 38962 (kg)= 38,962 (T) > Qmax= 13,84T 

 Vậy không phải tăng tiết diện và mác bê tông. 

-Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông (ĐKTT): Q<0,6.Rk.b.h0 
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0,6 x 8,8 x 22 x 46 = 5343 Kg= 5,343 (T) <12.03 (T)  

 Như vậy bê tông không đủ khả năng chịu cắt dưới tác dụng của ứng suất tiếp do 

lực cắt Q gây ra 

 Phải tính cốt đai 

Q®= 2

2

..8 hobRk

Q
=

2 6

2

13,84 10

8 8,8 22 46
 = 58,45 kg /cm 

Chọn đai 8 Fa = 0,503 cm2 

Hai nhánh n = 2 thép AI co Rađ = 1800 kg/cm2 

Khoảng cách tính toán Ut= 
d

d

Q

FnRad
=

1800 2 0,503

58,45
 = 30,98 cm  

Um·x=
Q

hobRk

25.1
=

21.5 8,8 22 46

13840
= 44,4  cm 

Uct=min(50/3, 30) cm=15cm 

Vậy chọn U = min(Umax, Ut, Uct )= 15 cm  

Các cấu kiện còn lại thể hiện tính toán ở bảng  

 

Hình 4.4- Bố trí thép trong dầm trục B-C 

4.2.5.Tính toán cốt treo: 

45

P

o

2200

3
5
0
0

5
0
0
0

 
Hình 4.5- Tính toán cốt treo 

4.2.5.1 Dầm tầng 1 trục AB:  
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+ ở tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để tăng cường khả năng chịu 
lực cho dầm chính. Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là:  
                    P1 = P + G2 = 8,144 + 2,98 = 11,124 ( T ) 

+ Cốt treo được đặt dưới dạng các cốt đai, diện tích cần thiết là: 

Ftr = 21 11124
6,18( )

1800a

P
cm

R
 

Dùng đai 8 hai nhánh ( có fd = 0,503; n = 2 ) thì số lượng đai cần thiết: 

m = 
6,18

6,14
2.0,503

   đai. ->Lấy 8 đai . Đặt mỗi bên dầm phụ 4 đai. 

Coi lực cắt xuất phát từ đáy dầm phụ nghiêng 1 góc 450 so với phương thẳng 
đứng. Như vậy chiều dài đoạn dầm chính cần đặt cốt treo về một phía là: 

h1 = hdc - hdp = 50 -  35 = 15 (cm)  
Khoảng cách giữa các đai là: 15/3 = 5 (cm) 

4.2.5.2 Dầm tầng 1 trục BC:  
+ ở tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để tăng cường khả năng chịu 
lực cho dầm chính. Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là:  
                    P1 = P + G2 = 7,23 + 4,1 = 11,33 ( T ) 

+ Cốt treo được đặt dưới dạng các cốt đai, diện tích cần thiết là: 

Ftr = 21 11330
6,3( )

1800a

P
cm

R
 

Dùng đai 8 hai nhánh ( có fd = 0,503; n = 2 ) thì số lượng đai cần thiết: 

m = 
6,3

6,26
2.0,503

   đai. ->Lấy 8 đai . Đặt mỗi bên dầm phụ 4 đai. 

Coi lực cắt xuất phát từ đáy dầm phụ nghiêng 1 góc 450 so với phương thẳng 

đứng. Như vậy chiều dài đoạn dầm chính cần đặt cốt treo về một phía là: 

h1 = hdc - hdp = 50 -  35 = 15 (cm)  

Khoảng cách giữa các đai là: 15/3 = 5 (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 5. Tính toán  cốt thép  cột khung trục 7 

Nhận xét. 

  - Từ bảng kết quả nội lực ta chọn ra các cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán. 

  - Ta đi tính cho cột trục A từ đó bố trí cho cả cột trục D 

  - Ta đi tính cho cột trục B từ đó bố trí cho cả cột trục C 

            -  Để tiện thi công tránh nhầm lẫn. 

  - Tăng độ an toàn cho kết cấu. 
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   - Giảm khối lượng tính toán 

 so sánh Mmax Mmin ta chọn cách tính cốt thép đối xứng Fa=Fa’. 

5.1. Cơ sở tính toán : 

 Công trình có khung đối xứng do vậy ta chọn tính toán cốt thép cột theo trường 
hợp bố trí cốt thép đối xứng cho tất cả các cột . 

 Cột có tiết diện chư nhật liên kết hai đầu cột là liên kết ngàm do vậy: chiều dài 

tính toán của cột lớn nhất là L0=h.  ,  là hệ số phụ thuộc vào liên kết giữa hai đầu 
cấu kiện   . 

 Độ lệch tâm của cột được xác định theo công thức : e0=e01+eng 
Trong đó: e0: Độ lệch tâm của lực dọc trong tính toán . 
e01: Độ lệch tâm ban đầu, e01=M/N. 
eng: Độ lệch tâm ngẫu nhiên (không lấy nhỏ hơn các trị số sau: 1/600 chiều dài cấu 
kiện, 1/30 chiều cao tiết diện, và 2cm với cột và tấm có chiều dày lớn hơn 25cm). 

 Độ lệch tâm giới hạn được xác định theo công thức: 

e0gh = 0,4.(1,25.h - 0.h0).  
Giá trị e và e’sẽ dùng trong các công thức sau được tính theo các công thức sau : e= 
e0+0.5.h-a;  e’= e-h0+a’. Trong công trình được sử dụng thép AII do vậy vùng nén 

được xác định theo công thức sau : x= 
bR

N

n

   

 Nếu 2a’  x 0h0, thì Fa =Fa được xác định theo công thức: 

                                          Fa=Fa’ 
)'.(

5,0.

0'

0

ahR

xheN

a

 

 Nếu x<2a’, thì Fa =Fa được xác định theo công thức:      

                                         Fa=Fa’ 
)'(

'

0' ahR

Ne

a

 

 Nếu x > 0h0 thì chúng ta so sánh e0gh  với giá trị e0 

 Nếu e0 > e0gh  thì .= 0h0 thì Fa=Fa’ được xác định theo công thức sau:        

                                           Fa=Fa’=
0'

2

00

)'( ahR

bhRANe

a

n  

 Nếu e0  e0gh  thì thì Fa =Fa’ được xác định theo công thức: 

                                        Fa=Fa’ =
0'

0

)'(

)5,0(

ahR

xhbxRN

a

n  

Với:  

 x=h-(
0

5,0

h

h
 +1,8-1,4. 0)xe0 khi e0    0,2.h0. 

 x =1,8.(e0gh –e0)+ 0.h0 khi .>0,2.h0 

 Sau khi tính ra diện tích cốt thép thì chúng ta tính hàm lượng cốt thép cho mỗi 

bên là:  tt=Fa/b.h0 

 So sánh hàm lượng cốt thép tính toán với hàm lượng cốt thép min. Trong trường 

hợp bài toán có    min thì Fa=Fa’= minbh0. 
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 Để tính cốt thép dọc trong cột ta chọn từ các giá trị BAO nội lực 3 cặp nội lực 

nguy hiểm nhất để tính cốt thép. Ba cặp nội lực được chọn ra là: 

  - Cặp nội lực có lực dọc lớn nhất. 

  - Cặp nội lực có mô men lớn nhất. 

  - Cặp nội lực có mômen và lực dọc đều lớn. 

5.2. Tính toán cột  

 5.2.1kiểm tra phần tử cột trục A 

* Tầng 1 (phần tử 1) 
- Kích thước tiết diện cột: bxh = 300x350mm 

- Chiều dài tính toán: l0 = xH = 0,7x3,90 = 2.73(m)    
  
- Giả thiết :  a =a' = 3(cm) 

   h0 = h - a = 35 - 3 = 32(cm)       
  

- Độ mảnh: 

   = l0/h = 273/35 = 7,8 => bỏ qua uốn dọc 1  

- Từ bảng tổ hợp chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán: 
Bảng 5-1. Bảng giá trị nội lực phần tử cột tầng 1 trục A 

 

Ký hiệu 
cặp nội 

lực  

Ký 
hiệu 
cặp 
nội 
lực 

M 
(T.m) 

N 
(T) 

e01=M/N 
(m) 

e0= e01+eng 

(m) 
Mdh 

(T.m) 
Ndh  
(T) 

1 I-11 -6,958 -123,204 0,0565 0,0765 -0,176 -101,626 

2 I-14 -6,356 -139,608 0,0455 0,0655 -0,176 -101,626 

 
 
1. Ta dùng cặp 2 để tính rồi kiểm tra cho cặp 1: 
 Eng là độ lệch tâm ngẫu nhiên lấy thoả mãn: 
  

Eng  (h/25 ; 2cm) = (1,5;2)cm=2,0cm 
          -   Chiều cao vùng chịu nén 

    x=
139608

. 110 30n

N

R b
 = 42,3> 0.h0 =0,58x32 =18,56 cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé  

- Tính lại  x theo công thức sau 

             .e0= 1x6,55> 0,2ho=0,2x32 = 6,4  
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              => x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0  

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25x35 - 0,58x32) = 10,076 cm 

 x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 24,91 

- Tính cốt thép   

 Fa = Fa’= 0

0

. . . ( 0,5. )

' ( ')

n

a

N e R b x h x

R h a
 

Trong đó:  

       Độ lệch tâm tính toán  e = .e0+0,5.h-a =1.6,55+ 0,5.35-3 = 21,05cm 

 Fa = Fa’=
139608 21,05 110 30 24,91(32 0,5 24,91)

2800(32 3)
= 16,4 cm2 

  Chọn 4  25 có Fa =19,64 cm2 

min

0

16,4
1,71%

. 30.32

aF

b h
 

2 . Kiểm tra với cặp nội lực 1 

-  Tính x =
123204

. 110.30n

N

R b
= 37,33 > 0xh0 =0,58x32 =18,56 cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé 

- Tính lại  x theo công thức sau 

             .e0= 1.7,65 = 7,65 > 0,2ho=0,2x32 = 6,4 

              x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25x35 - 0,58x32) = 10,076cm 

 

 x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 22,93 cm 

- Kiểm tra theo công thức 

Ne  Rn.b.x (h0-0,5x) +Ra’Fa’ (h0-a’) 

   e= .e0+0,5.h-a = 7,65 + 0,5.35-3 = 22,15cm 

Ta cã  Ne = 123204.22,15= 2728968,6 kgcm 

           VP= 110x30x22,93(32- 0,5x22,93)+2800x16,4x(32-3) = 2883509,95 kgcm 

 Ne = 2728968,6  kgcm < 2883509,95  kgcm   Đảm bảo khả năng chịu 

lực khi xét nội lực còn lại 

          Vậy ta bố trí thép cặp 1 cho cặp 2 là đảm bảo 

3. Tính cốt đai: 

+ Tính toán cốt đai: Qmax  = 3,579(T). 

Ta có đIều kiện hạn chế : Q K0Rnbh0 

K0Rnbh0 = 0,35.110.30.32 = 36960 (KG) = 36,96 (T) > Qmax = 3,579 (T). 

Ta có điều kiện tính toán : Q K1Rkbh0   

K1Rkbh0  = 0,6.8,8.30.32 = 5068,8 (KG) = 5,0688 (T) > Qmax = 3,579(T). 
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Do đó không cần tính cốt đai cho cột và đặt theo cấu tạo: 

+ Đường kính cốt đai: max > 1/4 max của cốt dọc và  đai 8mm. Ta chọn cốt 

đai là 

Khoảng cách giữa các cốt đai: u 15 min =15x20=300  

và u 1/2b=1/2*300=150(b h) 

    Trong đoạn nối buộc cốt thép dọc khoảng cách các cốt đai không vượt quá 

10 min cốt dọc chịu nén =10x20=200. 

    Như vậy ta chọn khoảng cách giữa các cốt đai là 150mm 

350

30 30

3
0

0

3
0

3
0

 

Hình 5.1- Bố trí thép cột tầng 1 trục A 

* Tầng 4 (phần tử 4) 

 -  Tiết diện b x h = 300x350 mm 

 -  Chiều dài tính toán l0 =0,7.H =0,7 x 3,3 = 2,31 m 

-  Từ bảng kết quả nội lực, ta chọn ra 2 cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán  

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên e’
0 lấy giá trị lớn nhất trong 2 giá trị sau.  

35
1,4

225 25

1,5 1,5
ng

h
cm

e cm

cm cm

 

                - Độ lệch tâm tính toán    eo=
N

M
+eng 

Bảng 5-2. Bảng giá trị nội lực phần tử cột tầng 4 trục A 

 

Ký hiệu 

cặp 

nội lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

M 

 

(Tm) 

N 

 

T 

eo1=M/N 

 

(m) 

e0=e01+eng 

 

(m) 

Mdh 

 

Tm 

Ndh 

 

T 

1 I-10 -4,48 -70,339 0,064 0,084 -0,214 -61,889 

2 I-14 -4,189 -80,385 0,052 0,072 -0,214 -61,889 

1. Tính cốt thép đối xứng với cặp 2 

- Giả thiết lớp bảo vệ cốt thép:  

a = a’=3 cm  h0 = h - h0 = 35-3= 32 (cm) 
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          = 0 231

35

l

h
= 6,6 < 8  theo “kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản” cho 

phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc => 1 

- Chiều cao vùng chịu nén 

    x=
80385

. 110.30n

N

R b
 = 24,36> 0.h0 =0,58.32 = 18,56cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé 

- Tính lại  x theo công thức sau 

             .e0= 1.8,4> 0,2ho=0,2.32= 6,4 

              x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.35 - 0,58.32) = 10,076cm 

 Vì  .e0= 7,2  > 0,2ho= 6,4  

Ta có x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 1,8.(10,076 - 1.7,2) + 0,58.32 = 23,73 cm 

- Tính cốt thép   

Fa = Fa’= 
)'('

).5,0(

0

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

Trong đó:  

       Độ lệch tâm tính toán  e = .e0+0,5.h-a =1.7,2 + 0,5.35 - 3 = 21,7cm 

 Fa = Fa’=
80385.21,7 110.30.23,73(32 0,5.23,73)

2800(32 3)
= 2,06 cm2 

  Chọn 3  22 có Fa = 11,4 cm2 

min

0

2,06
0,215%

. 30.32

aF

b h
 

2 . Kiểm tra với cặp nội lực 1 

- Tính x =
70339

. 110.30n

N

R b
= 21,31 cm > 0.h0 =0,58.32 = 18,56 cm  

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé 

- Tính lại  x 

          .e0= 1.7,2 = 7,2 > 0,2ho = 0,2.32= 6,4 cm 

              x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.35 - 0,58.32) = 10,076cm 

  Vì  .e0= 7,2 cm < e0gh = 10,076 cm nên ta lấy  

x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 23,74 

- Kiểm tra theo công thức 

Ne  Rn.b.x (h0- 0,5x) +Ra’Fa’ (h0-a’) 

   e= .e0+0,5(h-a) =1.7,2 + 0,5.35 - 3 = 21,7 cm 
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                  Ta cã :Ne = 70339.21,7 = 1526356,3 kgcm 

VP=110.32.23,74.(32 - 0,5.23,74) + 2800.7,63.(32 - 3) = 2301715,4 kgcm  

 Ne =1526356,3  kgcm < 2301715,4 kgcm  Đảm bảo khả năng 

chịu lực khi xét nội lực còn lại 

Vậy ta bố trí thép cặp 2 cho cặp 1 là đảm bảo 

3. Tính cốt đai: 

+ Tính toán cốt đai: Qmax  = 3,095(T). 

Ta có đIều kiện hạn chế : Q K0Rnbh0 

K0Rnbh0 = 0,35.110.30.32 = 36960 (KG) = 36,96 (T) > Qmax = 3,095 (T). 

Ta có điều kiện tính toán : Q K1Rkbh0   

K1Rkbh0  = 0,6.8,8.30.32 = 5068,8 (KG) = 5,0688 (T) > Qmax = 3,095 (T). 

Do đó không cần tính cốt đai cho cột và đặt theo cấu tạo. 

+ Đường kính cốt đai: max > 1/4 max của cốt dọc và  đai 8mm. Ta chọn cốt 

đai là 

Khoảng cách giữa các cốt đai: u 15 min =15.20=300  

và u 1/2b=1/2*300=150(b h) 

    Trong đoạn nối buộc cốt thép dọc khoảng cách các cốt đai không vượt quá 

10 min cốt dọc chịu nén =10x20=200. 

    Như vậy ta chọn khoảng cách giữa các cốt đai là 150mm 

Vậy ta chọn thép đai  8 a150 

     

Hình 5.2- Bố trí thép cột tầng 4 trục A 

5.2.2  Tính cốt thép cho cột trục B 

* Tầng 1 (phần tử 9 ) 

 -  Tiết diện b x h = 400 x 550 

 -  Chiều dài tính toán l0 =0,7.H = 0,7.3,9 = 2,73 m 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             70           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

-  Từ bảng kết quả nội lực, ta chọn ra 2 cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán           

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên e’
0 lấy giá trị lớn nhất trong 2 giá trị sau.  

55
2,2

2,225 25

1,5 1,5
ng

h
cm

e cm

cm cm

 

                - Độ lệch tâm tính toán    eo=
N

M
+eng 

Bảng 5-3. Bảng giá trị nội lực phần tử cột tầng 1 trục B 

 

Ký 

hiệu 

cặp 

nội lực 

Ký 

hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

M 

 

(Tm) 

N 

 

T 

eo1=M/N 

 

(m) 

e0=e01+eng 

 

(m) 

Mdh 

 

Tm 

Ndh 

 

T 

1 I-10 -27,356 -171,59 0,16 0,182 -0,436 -168,8 

2 I-14 -24,624 -195,566 0,126 0,148 -0,436 -168,8 

 

1. Tính cốt thép đối xứng với cặp 2 

- Giả thiết lớp bảo vệ cốt thép: a = a’=3 cm  

h0 = h - a = 55-3= 52(cm). 

 - Độ mảnh = 0 273

55

l

h
 5  < 8  theo “kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản” 

cho phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 1 

           -   Chiều cao vùng chịu nén 

    x=
195566

. 110.40n

N

R b
 = 44,45 > 0.h0 =0,58.52 = 30,16 cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé    

- Tính lại  x theo công thức sau 

             .e0= 1.14,8> 0,2ho=0,2.52= 10,4 cm 

              x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.55 - 0,58.52) = 15,44 cm 

 Vì  .e0= 14,8  > 0,2ho=  10,4  

Ta có x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 1,8.(15,44 - 1.14,8) + 0,58.52 = 31,312 cm 

- Tính cốt thép   

Fa = Fa’= 
)'('

).5,0(

0

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

Trong đó:  

       Độ lệch tâm tính toán  e = .e0+0,5.h-a =1.14,8 + 0,5.55 - 3 = 39,3cm 
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 Fa = Fa’=
195566.39,3 110.40.31,312(52 0,5.31,312)

2800(52 3)
= 19,5 cm2 

  Chọn 3  25 + 2  22 có Fa =22,33 cm2 

min

0

21,66
1,04%

. 40.52

aF

b h
 

2 . Kiểm tra với cặp nội lực 1 

-  Tính x =
171590

. 110.40n

N

R b
 39 > 0.h0 =0,58.52 = 30,16 cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm bé    

                    - Tính lại  x 

             .e0= 1.18,2 > 0,2ho=0,2.52 = 10,4 cm 

e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.55 - 0,58.52) = 15,44 cm 

 Vì  .e0= 18,3  > 0,2ho=  10,4  

Ta có x = 1,8(e0gh- .e0)+ 0.h0 = 1,8.(15,44 - 1.18,2) + 0,58.52 = 25,192 cm 

- Kiểm tra theo công thức 

Ne  Rn.b.x (h0-0,5x) +Ra’Fa’ (h0-a’) 

   e = .e0+0,5(h-a) =1.18,2 + 0,5.55 - 3 = 42,7 cm 

Ta cã  

        Ne =171590.42,7 = 7326893 kgcm 

           VP = 110.40.25,192.(52- 0,5.25,192)+2800.22,3.(52-3) = 7427288,5 kgcm 

 Ne = 7326893 kgcm < 7427288,5   kgcm  Đảm bảo khả năng chịu lực 

khi xét nội lực còn lại 

          Vậy ta bố trí thép cặp 2 cho cặp 1 là đảm bảo 

3. Tính cốt đai: 

+ Tính toán cốt đai: Qmax  = 10,345(T). 

Ta có đIều kiện hạn chế : Q K0Rnbh0 

K0Rnbh0 = 0,35.110.40.52 = 80080 (KG) = 80,08(T) > Qmax = 10,345 (T). 

Ta có điều kiện tính toán : Q K1Rkbh0   

K1Rkbh0  = 0,6.8,8.40.52 = 10982 (KG) = 10,982 (T) < Qmax = 10,345 (T). 

Do đó không cần tính cốt đai cho cột và đặt theo cấu tạo. 
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+ Đường kính cốt đai: max >1/4 max của cốt dọc và đai 8mm. 

Ta chọn cốt đai là 

Khoảng cách giữa các cốt đai: u 15 min =15.22=330  

                                                và u 1/2b = 1/2*400 =200(b h) 

    Trong đoạn nối buộc cốt thép dọc khoảng cách các cốt đai không vượt quá 

10 min cốt dọc chịu nén =10.22=220. 

    Như vậy ta chọn khoảng cách giữa các cốt đai là 150mm 
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Hình 5.3- Bố trí thép cột tầng 1 trục B 

* Tầng 4 (phần tử 12) 

 -  Tiết diện b x h = 40x55 cm 

 -  Chiều dài tính toán l0 =0,7.H =0,7 x 3,3 =2,31 m 

-  Từ bảng kết quả nội lực, ta chọn ra 2 cặp nội lực nguy hiểm nhất để tính toán  

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên e’
0 lấy giá trị lớn nhất trong 2 giá trị sau.  

55
2,2

2,225 25

1,5 1,5
ng

h
cm

e cm

cm cm

 

                - Độ lệch tâm tính toán    eo=
N

M
+eng 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5-4. Bảng giá trị nội lực phần tử cột tầng 4 trục B 
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Ký hiệu 

cặp 

nội lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

M 

 

(T.m) 

N 

 

T 

eo=M/N 

 

(m) 

e0=e01+eng 

 

(m) 

Mdh 

 

T.m 

Ndh 

 

T 

1 II-12 10,537 -109,074 0,097 0,119 -0,486 -100,284 

2 II-14 10,017 -116,537 0,086 0,108 -0,486 -100,284 

1. Tính cốt thép đối xứng với cặp 2 

- Giả thiết lớp bảo vệ cốt thép:  

a = a’=3 cm  h0 = h - h0 = 55-3= 52 (cm) 

          = 0 231

55

l

h
= 4,2 < 8  theo “kết cấu BTCT phần cấu kiện cơ bản” cho 

phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc  1 

- Chiều cao vùng chịu nén 

    x=
116537

. 110.40n

N

R b
 =26,5  < 0.h0 =0,58.52 = 30,16cm     

 rơi vào trường hợp lệch tâm lớn 

- Tính lại  x theo công thức sau 

             .e0= 1.10,8 >0,2ho=0,2.52= 10,4 

e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.55 - 0,58.52) = 15,44 cm 

e0 = 10,8 cm < e0gh = 15,44 cm 

- Tính cốt thép   

Fa = Fa’= 
)'('

).5,0(

0

0

ahR

xhbxRNe

a

n  

            Trong đó e = .e0+0,5(h-a) =1.10,8+ 0,5.55 - 3 = 35,3 cm 

 Fa = Fa’=
116537.35,3 110.40.26,5.(52 0,5.26,5)

2800(52 3)
= -2,94 cm2< min thì 

Fa=Fa’= minbh0 = 0,0015.40.52 = 3,12 cm2 

  Chọn 3  22 có Fa = 11,4 cm2 

2 . Kiểm tra với cặp nội lực 1 

- Tính x =
109074

. 110.40n

N

R b
 = 24,79 cm < 0.h0 =0,58.52 = 30,16 cm  

 rơi vào trường hợp lệch tâm lớn 

- Tính lại  x 

.e0= 1.11,9 >0,2ho = 0,2.52 = 10,4 

- Tính  e0gh=0,4 (1,25.h- 0.h0) =0,4(1,25.55 - 0,58.52) = 15,44 cm   

  Vì  .e0= 11,9 cm < e0gh =15,44 nên ta lấy  

x = 0.h0 = 30,16 
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- Kiểm tra theo công thức 

Ne  Rn.b.x (h0- 0,5x) +Ra’Fa’ (h0-a’) 

   e = .e0+0,5(h-a) =1.11,9 + 0,5.55 - 3 =  36,4cm 

                  Ta cã  Ne = 109074.36,4 = 3970293,6 kgcm 

VP= 110.40.30,16(52- 0,5.30,16)+2800.3,12(52 - 3) = 5327495,68 kgcm  

 Ne = 3970293,6  kgcm < 5327495,68 kgcm  Đảm bảo khả năng 

chịu lực khi xét nội lực còn lại 

Vậy ta bố trí thép cặp 2 cho cặp 1 là đảm bảo 

3. Tính cốt đai: 

- Khoảng cách của cốt đai được chọn không quá utt và umax đồng thời còn 

phải tuân theo yêu cầu về cấu tạo sau. 

 Khi h  45cm thì  Uct 
2

h
 và 15cm . Ta có h = 55cm cho nên Uct= 15cm 

Vậy ta chọn thép đai  8 a150    

          
Hình 5.4- Bố trí thép cột tầng 4 trục B 
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Chương 6. Tính toán cầu thang bộ 

 

       6.1. Chọn vật liệu và kích thước các cấu kiện 

     * Tính toán và thiết kế cầu thang tầng 3 

 *.Chọn vật liệu 
 -Dùng bê tông mác 200 # có Rn=90 kg/cm2, Rk=7,5 kg/cm2. 
 -Thép đai và thép bản dùng thép AI có Ra=Ra’=2100 kg/cm2. 
     -Thép dọc dùng thép AII có Ra=Ra’=2800 kg/cm2. 
 -Bậc xây bằng gạch có chiều rộng b=30 cm, chiều cao h=15cm. 
 *.Chọn kích thước các cấu kiện cầu thang 
     - Chiều cao tầng 3 là 3,3 m 
 - Chọn chiều dày bản thang hb=100mm, bản chiếu nghỉ hb=100mm. 
 - Chọn dầm Dt: 220x300mm. 
 -Lớp vữa lót dày 1,5cm, lớp gạch lát dày 2cm 

-Kích thước bậc thang : bố trí cầu thang 2 vế :  
* Vế 1 có 11 bậc : 300x150 

* Vế 2 có 11 bậc : 300x150 

     -Độ nghiêng của bản thang tg =
300

150
=0,5 =270  

    6. 2.Thiết kế các bộ phận của cầu thang 

 Xét tỉ số : l2/l1  < 2 bản làm việc 2 phương  

Để đơn giản cho việc tính toán ta coi các ô bản là các bản kê 4 cạnh 

Cắt bản ra dải rộng b=1m .Gọi M11 , M22  là mô men âm theo phương 

cạnh ngắn và cạnh dài .Còn M1, M2  là mômen dương theo phương 

cạnh ngắn  và dài.  

 Bản kê 4 cạnh .Tra bảng với sơ đồ 9. Bảng 1-19 trang 32 

Sổ tay thực hành kết cấu công trình, Ta được các hệ số để tính 

các mômen   : 

                 m1,                         k1 

       và       m2                         k2 

Giá trị mô men :                                    Hình 6.1- Sơ đồ tính bản làm việc theo 2 

phương 

             M1=m1.P1                             M2=m2.P1 

             M11=k1.P1                M22=k2.P1 

 P là lực tập trung đặt giữa bản có giá trị  :   

 P=q.L1.L2     : Trong đó     L1 là cạnh ngắn  

                                             L2  là cạnh dài  

     q = G + ptt 

 

a.Mặt bằng kết cấu cầu thang  (Hình vẽ ) 

l2

l1

sơ đồ 9
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+22,05

mbkc thang tầng 1 -tầng 2

54

+2,25

bt
d

+3,90

2
3
0
0

b

k4

c3

c2

c1

c2
b

2
3
0
0

cn
d

A

b

+12,15

+18,75

+15,45

+8,85
+5,55

 

cc

4
8
0
0

2
3
0
0k4

4

c3

5

A

bt
d

A

c4

a

2
3
0
0

d
cn

2
0
0

b

+20,40
+17,10
+13,80

mbkc thang tầng 2 - tầng 8

+10,50
+7,20

+23,70

 
 

cc
k4

2
3

0
0

mbkc thang tầng 8 - tầng mái

4

c3

5

A

bt
d

+22,35

a

c5

c5

A

c4

2
3

0
0

cn

+27,00

d

b

 
Hình 6.2- Mặt cắt kết cấu cầu thang 
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b. tính toán tải trọng tác dụng lên các cấu kiện cầu thang  

     *  Tải trọng tác dụng lên bản thang  

- Qui đồi tải trọng của các lớp ra tải trọng tương đương, phân bố theo chiều dài bản 

thang 

- Lớp granitô dày 1,5 cm 

            h1=
22 3015

305,15,15,1 xx
=2cm 

- Lớp vữa lót dày 1,5 cm 

            h2= 2 cm 

- Bậc xây gạch 

            h3=
22 30152

3015x
=6,7cm 

- Bản thang dày 10 cm 

            h4=10 cm 

-Lớp vữa trát dày 1,5 cm 

            h5= 1,5cm 

Bảng 6.1- Tải trọng tác dụng lên bản thang 

 

Stt    Lớp cấu tạo tcq 2/ mkg  
n ttq 2/ mkg  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Bậc cầu thang 

0,067 x 2000 

Bản thang 

0,10 x 2500 

Vữa trát bậc 

0,02x1800 

Vữa trát dưới 

0,015x1800 

Granit« 

0,02x2200 

Hoạt tải 

 

134 

 

250 

 

36 

 

27 

 

44 

300 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

1,2 

 

147,4 

 

275 

 

46.8 

 

35.1 

 

48,4 

360 
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 Tổng   912,7 

 

c.Tính bản thang B1,B2 

 Hình 6.3- Mặt cắt  bản thang 

 
Tải trọng Q có phương thẳng đứng, bản thang có phương nghiêng , tạo với phương 
ngang 1 góc  = 27o ta phân tích lực Q thành 2 lực thành phần q’ và t. 

 
- q’ = qxCos  =  912.7x 0.89 = 862.2 (kg/m) 
Q’ Vuông góc với mặt bản thang. 
  * Sơ đồ tính : nội lực 
+ Chiều dài tính toán của bản thang :  
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l1= 
)27cos(

3,3

cos 0

ngl
= 3,7m  

   + Chiều rộng tính toán của bản thang : l2= 2,3m   

 Bản có tỉ số 1

2

3,7
1,6

2,3

l

l
<2  Bản chịu lực theo 2 phương 

 Bản kê 4 cạnh .Tra bảng với sơ đồ 9. Bảng 1-19 trang 32 Sổ tay thực hành 

kết cấu công trình, Ta được các hệ số để tính các mômen   : 

                 m1, = 0,0205                       k1 = 0,0452 

       và       m2 = 0,008                        k2 = 0,0177 

Giá trị mô men : 

             M1=m91.P1 = 0,0205.7337,3 = 150,4 kg.m                            

                     M2=m92.P1 = 0,008.7337,3 = 58,7 kg.m 

             MI=k91.P1 =0,0452.7337,3 = 331,65 kg.m 

             MII=k92.P1 = 0,0177.7337,3 = 129,9 kg.m 

 P là lực tập trung đặt giữa bản có giá trị  :   

 P=q.L1.L2 = 862,2.2,3,3,7 = 7337,3 kg     

  Trong đó     L1 là cạnh ngắn  

                      L2  là cạnh dài  

-Thép chịu mô men dương: 

+Chịu m«men M1: 

 A=
on hbR

M

..

1 =
15040

110.100.8
 = 0,17 

0,5.(1 1 2.0,17) 0,91 

                  Fa=
oa hR

M
=

15040
0,984

2100.0,91.8
 cm2 

                         Chọn 8 a=200 có Fa= 2,51cm2 

                 Hàm lượng thép là min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
 

+Chịu m«men M2: 

A=
on hbR

M

..

2 =
5870

110.100.8
 = 0,0067 

0,5.(1 1 2.0,0067) 0,997  

Fa=
oa hR

M
=

5870
0,35

2100.0,997.8
 cm2 

                          Chọn 8 a = 200 có Fa=2,51cm2 (chọn theo cấu tạo) 
           

             Hàm lượng thép là min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
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-Thép chịu mô men âm: 

+Chịu mômen MI: 

A=
on

I

hbR

M

..
=

33165
0,377

110.100.8
 

0,5.(1 1 2.0,377) 0,79  

Fa=
oa hR

M
=

33165
2,5

2100.0,79.8
 cm2 

Chọn 8 a = 200có Fa=2,51cm2 

Hàm lượng thép là 
min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
 

+Chịu m«men MII: 

A=
on

II

hbR

M

..
=

12990
0,15

110.100.8
 

0,5.(1 1 2.0,15) 0,918  

Fa=
oa hR

M
=

12990
0,842

2100.0,918.8
 cm2 

Chọn 8 a=200cã Fa=2,51cm2 
 

Hàm lượng thép là min

0

100 100 2,51
0,31% 0,1%

100 8

axF x

bxh x
 

d. Tính toán bản thang B2 

- Bản thang B2 tính toán tương tự bản thang B1. 
- Chọn 8 có Fa = 0.503 cm2, ta chọn 8,a = 200, có Fa = 2.51 cm2. 

- Cốt thép theo phương cạnh ngắn của bản ta bố trí theo cấu tạo 8 a200. 

e.Tính toán bản chiếu nghỉ. 

-Ta tính toán với ô sàn có kích thước:bxl=1580x4580 mm. 
- Tải trọng tính toán của sàn : 

Bảng 6.2- Tải trọng chiếu nghỉ 

 

Stt    Lớp cấu tạo  tcq 2/ mkg
 

n ttq 2/ mkg
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Bản thang  = 10cm 
0,1x2500 

Vữa trát dưới  = 1,5cm 
0,015x1800 

Granit«  = 2cm 
0,02x2200 
Hoạt tải 

 
250 

 
27 
 

44 
300 

 
1,1 

 
1,3 

 
1,2 
1,2 

 
275 

 
35.1 

 
48,4 
360 

 Tổng   718,5 

+Xét tỷ số  l1/l2 = 4,58/1.58 = 2,9  2 
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Bản làm việc 1 phương, cắt một dải bản rộng b=1m theo phương cạnh ngắn để 
tính toán. 
- Sơ đồ tính (hình vẽ) 
- Tải trọng tính toán 
qttb = qttxb = 715,8 x 1 = 718,5 kg/m2 
- Nội lực: 
Xét tỉ số : l2/l1 ≥ 2 bản làm việc theo 1 phương  

    Mômen âm tại đầu ngàm có giá trị : 

 M11= ql2/12 

    Mômen dương tại vị trí giữa dầm : 

 M1 = ql2/24 

2 2

max

1.69
718,5 171 .

12 12

tt

bq l
M kg m  

max

2

0. .n

M
A

R b h
 

cmahh 821000                                 Hình 6.4- Sơ đồ tính bản theo 1 

phương       

2

2max

0

1 100

171.100
0,00024

110.100.8

0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,00024 0,999

171 100
1,02

. . 2100 0,999 8
a

a

b m cm

A

A

M x
F cm

R h x x

                                                                                        

Chọn  8 a 200 Fa=2,51 cm2 

-Cốt thép theo phương cạnh dài đặt theo cấu tạo 8 a 200 

g.Tính toán dầm chiếu nghỉ(220x300) 

- Do trọng lượng bản thân dầm: 
g1=0,22x0,3x2500x1,1= 181,5 kG/m 
- Do trọng lượng của lớp vữa trát: 
g2=1800x1,3x0,015 = 35,1 kG/m 
- Do tải trọng bản chiếu tới truyền vào: 
g3=  718,5x1,33/2= 477,8 kG/m 

- Tải trọng do dầm cốn thang truyền vào là lực tập trung: 

                  P = gct.lct.
2

1
 = 694,4.

2

4,3
 = 1180,5 kG  Có 2 lực P đặt lên dầm CN 

- Tổng tải phân bố đều: 181,5 + 35,1 + 477,8 = 694,4 kG/m 
b. Xác định nội lực. 

- Sơ đồ tính toán: 

l2

l1
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Hình 6.5- Sơ đồ tính toán dầm chiếu nghỉ 

c.Tính thép: 
- Xác định phản lực gối: 

VA = VB = 
2

1
(g.4,8 + 2.P)= 

2

1
(694,4.4,8 + 2.1180,5)= 2847,06 kG 

- Cắt đoạn dầm AB lấy phần bên trái:   
 

M = P.2,3 + 
2

2qx
.  

tại giữa nhịp, z=2,4m  

=> M = 
2694,4.2,4

1180,5.2,3
2

 = 4715,02 kGm 

Qmax = 2847,06 kG 

chọn a=3 cm  h0 =30 - 3= 27cm 

                                                  Hình 6.6- Sơ đồ tính 

toán phản lực dầm chiếu nghỉ 

02 2

n o

2

a

a o

M 4715,02.100
A 0,267 A 0,412

R .b.h 110.22.27

γ (1 1-2.A).0,5 (1 1 2.0,267).0,5 0,841

M 4715,02.100
F 7, 42cm

γ.R .h 0,841.2800.27

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

         = 
0

7,42
100% 100%

22.27

Fa

b h
= 1,25% 

Thoả mãn điều kiện: 

        min% = 0,05% < %  

Đặt 3 thanh ỉ22,  Fa = 7,6 cm2 

Đặt 4 thanh ỉ16 theo cấu tạo để chịu mômen âm. 

d. Tính toán cốt đai. 
- Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt: ono .b.h.RKQ  

 
Qmax = 2847,06 kG < 0,35.110.22.27 = 322869 kG 
Điều kiện hạn chế được thoả mãn 
- Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bê tông: ok .b.h0,6.RQ  

0,6.Rk.b.h0 = 0,6.8,8.22.27 = 3136,32 

okmax .b.h0,6.RQ  nên không phải tính cốt đai. Cốt đai đặt theo cấu tạo 

V B 

B 

4800 

2300 2300 

P P 

A V 

A 

A 

V A 

P 

2300 

2400 

M 
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-  Chọn đai 2 nhánh n = 2 

+ Với dầm có h = 30 cm < 45 cm thì uct  h/2 = 15 cm và 15cm 
+ Vậy chọn khoảng cách đai theo cấu tạo: u = 15 cm 

Chọn cốt đai 8 a200 bố trí cho dầm. 

h .Tính cốn thang: 

  -  Sơ bộ kích thước: b h (100 300)cm ; lx=3,7m 
              -  Bªt«ng M250#   cã:     Rn=110KG/cm2;  Rk=7,5KG/cm2  
              -  Thép AII            có :     Ra=2800KG/cm2 

 Xác định tải trọng: 
-  Trọng lượng bản thân cốn thang: 

                           0,1 0,3 2500 1,1=82,5KG/m 
          -  Trọng lượng do bản B1 truyền vào:         

                             912,7
2,3

1050
2

KG/m  

          -  Trọng lượng vữa lót: 

                       0,01 1800 1,3 2 (0,1+0,3)=18,72KG/m 
         -  Trọng lượng đá granitô cốn: 

                       0,01 (0,1+0,3) 2 1800 1,3=18,72KG/m 
         -  Trọng lượng lan can vịn: 

                       30 1,1=33KG/m 

       q=82,5+1050+18,72+18,72+33= 1202,94KG/m                                

q*=q cos = 1202,94 0,89 = 1070,62 KG/m  

 Xác định nội lực: 

         -  Mmax=

* 2 21070,62 3,7

8 8

xq l
= 1832,1 KG.m 

-Qmax=

*
1070,62 3,7

1980,65
2 2

xq l
KG  

Tính cốt thép: 
          Lấy a0=3cm   ;   h0=30-3=27cm 

         A = 
2

n 0

M

R ×b×h
=

2

183210
0,228

110 10 27
 

          =0,5 (1+ (1 2 0,228) ) = 0,87 

              Fa=
0

183210
2,19

2800 0,87 27a

M

R h
cm2 

Chọn thép 2 có Fa=2,26cm2 
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Chương 7: Thiết kế và tính toán móng cọckhung trục 7 

- Đặc điểm công trình. 

        - Công trình xây dựng “Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh ” được xây dựng 

tại thành phố Hải Phòng 

       - Kết cấu công trình là khung bê tông cốt thép chịu lực đổ liền khối. 

-Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình “Chung cư thu nhập thấp Hướng 

Dương”. Nền đất gồm 4 lớp có chiều dày hầu như không đổi . Ta có các lớp địa 

chất sau 

- Lớp 1 : Số hiệu 40 dày   5,2 m 

- Lớp 2 : Số hiệu 30 dày   4.5 m 

- Lớp 3 : Số hiệu 5 dày   10,8 m 

- Lớp 4 : Số hiệu 92 rất dày 

7.1. Đánh giá tính chất xây dựng của từng lớp đất. 

7.1.1  Lớp thứ nhất                                

Lớp 1 : Số hiệu 40 dày 5,2 m 

Bảng 7.1-  các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất thứ nhất. 

Độ 

ẩm 

Tự 

nhiên 

W% 

Giới 

hạn 

nhão 

 

Wnh

% 

Giới 

hạn 

dẻo 

 

Wd

% 

Dung  

trọng 

tự 

nhiên 

 

Tỷ 

trọng 

hạt 

 

 

Góc 

ma 

sát 

trong 

 

Lực 

dính 

c 

 

kg/m 

Kết quả  

thí nghiệm 

 nén ép với áp lực nén p 

KPa 

Kết 

quả 

xuy

ên 

tĩnh  

qc 

MPa 

Kết 

quả 

xuyª

n 

tiêu 

chuÈ

n 

N 50 100 150 200 

29.9 30.4 24.5 1.86 2.68 7050 0.06 0.825 0.77 0.76 0.74 0.42 4 

 

 

- Chỉ số dẻo  

                        A= Wnh - Wd = 30.4-24.5=5.9<7.     (1) 

         - Độ sệt 

                        B = 192.0
9.5

5.249.29

A

WW d    (2) 

                    0,75< B =0,92 <1  Trạng thái dẻo nhão 

               Từ (1) và (2) , N=4 => Là đất cát pha trạng tháI dẻo. 

- Hệ số rỗng tự nhiên 

                       e0 = 941.01
78.11

)9.29*01.01(1*66,2)1( Wn  
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- Tính k  :  

 )/(37.1
299.01

78.1

01.01

3¦
mt

W

W

k
 

- Tính G 

 85.0
941.0

9.29*01.0*66.201.0*

0e

W
G  

-Tính dn  

 )/(86.0
941.01

1*)166.2(

1

*)1( 3

0

0 mt
e

dn  

- Mô đun biễn dạng E0.  

 E0= *qc ( =3-5, đối với cát pha =4) 

 E0 = 4*4.2=16.8 (kg/m2) 

 => Lớp đất có thể coi là lớp đất yếu. 

7.1.2. Lớp đất thứ 2. 

Số hiệu 30 chiều dày 4.5m. 

 

Bảng 7.2-  các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất thứ 2. 

Độ ẩm 

Tự nhiên 

W% 

Giới hạn 

nhão 

Wnh% 

Giới hạn 

hạn 

Wd% 

Dung trọng 

Tự nhiên 

 

Tỷ trọng 

hạt 

 

Kết quả 

xuyên tĩnh 

qc  

MPa 

Kết quả 

xuyên  

tiêu chuẩn 

N 

36.5 32.8 18.1 1.72 2.68 0.21 1 

- Chỉ số dẻo  

                        A= Wnh – Wd = 32.8-18.1=14.7 

                    7 < A = 14.7 < 17%  Lớp đất  sét pha 

- Độ sệt          B = 125.1
7.14

1.185.36

A

WW d => trạng thái nhão. 

- Xác định Mô đun biến dạng 

                      E0 = qc = 6*2.1 =12.6 T/m2 ( sét pha nhão  =4,5  7,5 ) 

=> Đây là lớp đất  sét pha  ở trạng thái nhão. 

7.1.3. Lớp đất thứ 3. 

Số hiệu 5 chiều dày 13 m. 
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Bảng 7.3-  các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất thứ 3. 

Hạt cát Hạt bụi Hạt 

sét 

Độ 

ẩm  

TN 

W% 

Tỷ 

trọng 

Hạt 

 

Sức 

kháng 

XT qc 

Mpa 

Xuyên 

Tiêu  

Chuẩn 

N 

Thô To Vừa Nhỏ Mịn 

Đường kính cỡ hạt 

2-1 1-0.5 0.5-

0.25 

0.25-

0.1 

0.1-

0.05 

0.05-

0.01 

0.01-

0.002 

< 

0.002 

    

6 8.5 18 23.5 27 7.5 6 35 18.5 2.63 5.8 4 

8.5 14.5 32 56 83 90.5 96.5 100     

               Ta thấy hàm lượng cở hạt lớn hơn 0,25 mm là 32% > 50 %  Lớp 3 là 

lớp cát hạt nhỏ  

- Có sức kháng xuyên qc = 5.8MPa =580T/m2  lớp 3 là lớp cát bụi ở trạng thái 

chặt vừa 

                        =35  45   tt =
2,1

45~35
=29  330  Chọn  =310 

Từ trạng thái của đất, cát bụi chặt vừa tra bảng 

                       0,60  e0  0,78    Chọn e0 = 0,7 

                        83,1
7,1

)185,01(163,2

1

)01,01(.

0

x

e

Wn T/m3 

- Mô đun biến dạng  

                       E0= .qc= 2x580= 1160 T/m2 

           ( Đối với cát có qc > 20 kg/cm2  thì   =1,5 3  Chọn  = 2 ) 

7.1.4. Lớp thứ 4. Số hiệu 92 rất dày. 

Bảng 7.4-  các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất thứ 4. 

Độ 

ẩm 

Tự 

nhiên 

W% 

Giới 

hạn 

nhão 

 

Wnh% 

Giới 

hạn 

dẻo 

 

Wd% 

Dung  

trọng 

tự 

nhiên 

 

Tỷ 

trọng 

hạt 

 

 

Góc 

ma 

sát 

trong 

 

Lực 

dính 

c 

 

kg/m 

Kết quả  

thí nghiệm 

 nén ép với áp lực nén p 

KPa 

Kết 

quả 

xuyên 

tĩnh  

qc 

MPa 

Kết 

quả 

xuyên 

tiêu 

chuẩn 

N 

50 100 150 200 

27.8 45 28.1 1.92 2.72 19055 0.32 0.79 0.77 0.76 0.75 3.68 29 
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- Chỉ số dẻo  

                        A= Wnh – Wd = 45-28.1 = 16.9% 

  => 7< A= 16.9%<17%=> Lớp đất pha sét. 

- Độ sệt 

                        B = 03.0
9.16

1.288.27

A

WW d   

                    0,75< B =0,03 < 0.25  Trạng thái nửa cứng 

- Hệ số rỗng tự nhiên 

                       e0 = 48.01
92.1

)0278.0*01.01(1*72,2)1( Wn  

- Tinhý hệ số nén lún trong khoảng áp lực 100-200 Kpa 

 
KPaPP

ee
a

1
0002.0

100200

77.079.0

100200

200100
2.1  

- Mô đun biến dạng E0.  

 )/(736
002.0

89.01
8.0

1 2

2.1

0
0 mt

a

e
E  Lấy =0.8 cho mọi loại đất 

 => Đây là lớp đất cát pha ở trạng thái cứng. 

* Ta có kết quả trụ địa chất như sau :  

Cát pha trạng thái dẻo.

4,/420

92.0,68.2,/68.1

2

2

Nmtq

Bmt

c

Sét pha, dẻo nhão

1,/210

25.1,68.2,/72.1

2

2

Nmtq

Bmt

c

Cát bụi trạng thái chặt vừa

2

0

0

2

2

/1160,31

,11,/580

,63.2,/83.1

mtE

Nmtq

mt

c

2

0

2

2

/736,03.0

,29,/368

,72.2,/92.1

mtEB

Nmtq

mt

c

Sét pha, trạng thái nửa cứng

40

0.00

-5.20

-9.7
30

5

92

-20.5

Hình 7.1- Mặt cắt địa chất 

7.1.5. Nhận xét : 

 - Lớp 1 cát pha dẻo dày 5.2m => lớp đất khá yếu 
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 - Lớp 2 sét pha dẻo nhão dày 4.5m=> lớp đất yếu 

 - Lớp 3 Cát hạt nhỏ có tính chất xây dựng tốt và có chiều dày 10,8m 

 - Lớp 4 Sét pha, nửa cứng khá tốt 

7.2. Tiêu chuẩn Xây dựng 

- độ lún cho phép Sgh = 8cm. 

- Chênh lún tương đối cho phép %3.0gh
L

S
. 

7.3. Đề xuất phương án. 

 - Dựa vào những đánh giá điều kiện địa chất công trình ta có thể kết luận rằng nếu 

đặt công trình lên nền đất thiên nhiên sẽ không đảm bảo về độ lún hoặc sẽ rất phức 

tạp trong giải pháp xử lý móng, do vậy ta chọn giải pháp ép cọc là hợp lý, giá thành 

hạ, công nghệ thi công không đòi hỏi cao, trang thiết bị dễ điều khiển sử dụng. 

- Chọn phương án móng cọc đài thấp, dùng cọc BTCT 300x300 đài đặt vào lớp 1, 

mũi cọc hạ sâu xuống lớp thứ 4 khoảng 1.5 m 

- Ta tính móng cọc cho cột trục A và bố trí cho cột D 

- Ta tính móng cọc cho cột trục B và bố trí cho cột C 

7.4. Chọn vật liệu 

- Đài cọc 

           + Bê tông mác 250 có Rn = 1100 T/m2  

                                               Rk = 88 T/m2 

           + Thép chịu lực trong đài là thép loại AII có Ra = 2800 T/m2 

           + Lớp lót đài bê tông mác100 dày 10 cm 

           + Đài liên kết ngàm với cột và cọc. Thép của cọc liên kết trong đài 40 cm và 

đầu cọc trong đài 10 cm 

- Cọc đúc sẵn 

           + Bªt«ng mác 300 có Rn = 1300 T/m2 

           + Thép chịu lực nhóm AII 

             + Thép đai nhóm AI 

7.5. Thiết kế chi tiết móng cọc. 

- Lựa chọn sơ bộ cọc, BTCT đúc sẵn, tiết diện vuông thi công bằng ép cọc, cao 

trình đỉnh cọc -0.45m, cao trình cắt cọc -0.9m. Vật liệu làm cọc BTCT mác 300, 

thép cọc AII, thép đai AI. kích thước tiết diện cọc 30x30cm dùng 4 16 , chiều dài 

cọc Lc = 21m chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 7 m. 
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Hình 7.2- Sơ đồ làm việc của cọc 

7.6. Xác định sức chịu tải của cọc 

7.6.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc. 

 PVL = m* (Rb*Fb+RaFa) 

Trong đó : m là hệ số điề kiện làm việc phu thuộcloại cọc và số lượng cọc trong 

móng, chọn m=1. 

 : hệ số uốn dọc  =1. 

Fa = diện tích cốt thép Fa = 8.04 cm2 dùng 4 16  

Fb = Diện tích tiết diện của cọc bê tông. 

Fb = Fe – Fa = 0.3*0.3-8.04*10-4=891.96*10-4cm2 

Pvl = 1.1(1100*891.96*10-4+2.8*10-4*8.04*10-4)= 120,63 (t) 

7.6.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền 

- Với cọc chịu tải 1 phần được truyền xuống đất thông qua mũi cọc, phần cọc còn 

lại đượ truyền vào đất nhờ ma sát giữa các mặt xung quanh và đất bao quanh. 

- Sức chịu tải của cọc nén théo phương dọc trục của cọc ma sát, xác định theo công 

thức. 

 CSgh

s

gh

d QQP
F

P
P ; , ihiimfUQ

n

u

S

1

;RRC FMQ  

Lực kháng mũi cọc. 

Trong đó MR, FR : H/S kể đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọcvà điều kiện làm 

việc của đất MR= 1, MF = 1. 

U : Chu vi cọc : U = 0.3m*4=1.2m 
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F : Diện tích cọc F= 0.3*0.3=0.09 m2 

R : Sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc 

Với Hm = 22.5 m mũi cọc đặt ở lớp hạt vừa , tra bảng trong sách nền móng ta có : 

R=400 t/m2 

i  : lực ma sát trung bình của lớp thứ i quanh mặt cọc. 

Chia các lớp ra làm như sau : 

  1 = F(c¸t pha, L1= 2m) = 0.95 (t/m2) 

  2 = F(sÐt pha nh·o , L2= 7.5m) = 0.8 (t/m2) 

  3 = F(c¸t bụi chặt vừa, L3= 15.7m) = 5.1 (t/m2) 

 ihiimfUQ
n

u

S

1

=1.2(0.95*2.0+0.8*7.5+3.1*3.5)=30.9 

 Pgh = QS + QC = 30.9+36 = 66.9 (t) 

 QC = 400*0.09 = 36 (t) 

 Pd = Pgh/Fs = 66.9/1.4 = 47.8 (t) 

7.6.3. TÝnh mãng  trôc A. 

7.6.3.1.Từ bảng tổ hợp nội lực chọn được cặp nội lực ở phần tử I, tổ hợp I-14. 

M0
tt = -6656 kg.m => M0

tc = 6356/1.1 = 5778,2 kg.m 

N0
tt = -139608 kg  => N0

tc = 139608/1.1 = 126916,4 kg 

Q0
tt = 3290 kg => Q0

tc = 3290/1.1 = 2990,9 kg 

+ Tải trọng xuống móng. 

- Trọng lượng tường 220 

Pt = 0.53*2.55*3.6 = 4.86 (t) 

- Trọnglượng dầm móng 220x300 

Pgt = 0,22*0,3*4,8*2500*1,1 = 871 kg = 0,871 (t) 

+Cộng tải trọng truyền vào móng trục A là:  

NA
tt = 0,871 + 4,86+139608 = 140,48 (t) 

7.6.3.2. Chiều sâu đáy đài ,  

- Chọn mặt bằng axb = 1,6x1.6 m 

- Chiều cao đáy đài  hmđ = 1.8 m 

- Độ sâu đài cần thiết   21.1
8.1*68.1

7.11
)

2

'305
45(7.0)

2
45(7.0

0
00 tg

b

Q
tghmd  

- Chọn hmđ = 1.8m là hợp lý 

+ Xác định số lượng cọcvà bố trí cọc trong móng các cọc được bố trí trong mặt 

bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc 3d<a<6d 

D: đường kính cọc 

- áp lựctính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đấy đài  
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 )/(01.59
)3.0*3(

8.47

)3(

2

22
mt

d

P
Ptt  

- Diện tích sơ bộ của đế đài 

 20 140,48
2,55

59.01 2*1.8*1.1

tt

d

tt

N
F m

P hn
 

- Trọng lượng của đài và đất trên đài 

 M® = n*F®*h* bt =1.1*2,55*1.8*2 = 10,1 (t) 

- Lực dọc tính toán ở đáy đài 

 Ntt = N0
tt

 +Nd
tt = 140,48+10,1 = 150,58(t) 

- Xác định số lượng cọc  

 
150,58

1,2 3,78
47,8

Ntt
n

Ptt
 Chọn 4 cọc. 

: hệ số kế đến ảnh hưởng của tải trọng ngang và ma sát ( 1,2)  

- Diện tích thực của đế đài 

F® = 1.6 x1.6 = 2.56 m2 

- Trọng lượng tính toán của đài và đất 

 N® = n F® h tb =1.1*2.56*1.8*2 = 10.14 (t) 

- Lực dọc tính toán xác định đến cốt đáy đài 

 Ntt = N0
tt + N® = 140,48+10,14 = 150,52 (t) 

1600

1000

1
6

0
0

3
0

0
3

0
0

1
0

0
0

300 300

350

3
0

0

1

2

3

4

mặt bằng cọc trong đài

 

Hình 7.3- Mặt bằng cọc trong đài trục A 

- Mô men tính toán tương đương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế 

đài. 

 Mtt = M0
tt= 6,356 (t.m) 

7.6.3.3. Tải trọng tiết diện phân bố lên cọc 
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Lực truyền xuống cọc là : 

 max 2
min 2

1

* max 150,62 6,356*0,45
37,655 3,531

4 4*0,45

tt tt
tt

n

i

N M X
P

nc
x

 

 Pmax
tt = 41,2 (t) 

 Pmin
tt = 34,1 (t) 

 Ptb
tt = 37,65(t) 

Tất cả các cọc đều chịu nén. 

7.6.3.4. Tính toán kiểm tra cọc 

a) Kiểm tra cọc trong thời gian thi công 

- Khi vận chuyển cọc  

 Q = *F*n = 2.5*0.3*0.3*1.4 = 0.315 (t/m) n=1.4; hệ số rỗng 

Chọn a sao cho M+ = M- a = 0.2LC 

- Với đoạn cọc L=7m => a= 1.9m 

- Kiểm tra đoạn cọc l=7m 

 M= 0.043*q*lc
2 = 0.043*0.315*72 = 0.66 (t.m) 

1

1

4ỉ16

mặt cắt 1-1

M= 0.66T.M M= 0.66T.M

M= 0.66T.M

                         Hình 7.4- Sơ đồ kiểm tra cọc  

 Khi treo cọc lên  

 B = 0.294*lc = 0.294*7 = 2.058 (m) 

 M = 0.086*q*lc
2 = 0.086*0.315*72 = 1.32 tm 

- Lấy lớp bảo vệ của cọc là a = 3cm. 

 Ho = 30-3 = 27 cm 

 
22

0

20002.0
2800*27.0*9.0

32.1

**9.0
cmm

Rah

M
Fa  

 Chọn cốt thép chịu lực của cọc là 4 16 có Fa = 8.04 cm2 

 Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển lắp cẩu 

b) Trong giai đoạn sử dụng 

 Pmin +qc > 0=> các cọc đều chịu nén 
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Kiểm tra PMax = 2.5*a2*lc*1.1 = 2.5*0.3*0.3*7*1.1 = 1.73 (t) 

=> PnÐn = PMax
tt +Pc = 41,2+1.73 = 42,93(t) < [P] = 47.8 (t) 

 Vậy cọc đủ khả năng chịu lực và bố trí như trên là hợp lý. 

Ta có Pmin
tt = 34,1 > 0 không cần kiểm tra điều kiện nhổ cọc. 

7.6.3.5. Kiểm tra nền móng cọc theo trạng thái giới hạn 2. 

a) Kiểm tra áp lực dưới đáy móng 

- Kiểm tra nền móng cọc ma sát theo điều kiện biến dạngdộ núncủa nền móng cọc 

được tính toán theo độ nón của khối móng quy ước có mặt cắt là  a.b.c.d  

- Xác định khối móng quy ước   

+ Chiều cao của móng quy ước tính từ mặt đất lên mũi cọc H = 22,5m. 

+ Góc mở vì lớp 1 khá yếu nên khi tính ta có thể bỏ qua. 

 '4011
5.1

5.1*31 0
0

hi

ihi

tb  552
4

'4011

4

0
0

tb  

- Chiều dài của đáy khối móng quy ước 

 Lm=A1+2H* tg = (1.6-2*0.15)+2*22,5 *tg2 = 2.86 m 

- Chiều rộng cỉa khối móng qui ước 

 Bm = B1+2H*tg = (1.6-2*0.15)+2*22,5*tg2 = 2.86 m 

- Xác định trọng lượng của khối móng qui ước 

+ Trong phạm vi từ đế đài trở lên có thể xác định theo công thức 

N1 = Fm* tb  = 2.86*2.86*2 = 16.36 (t) 

+ Trọng lượng khối móng qui ước từ đáy đài trưở xuống (trừ đI phần thể tích đầu 

cọc chiếm chỗ) 

 N2 = (Fm-Fc)*lc * tb  

)/(78.1
5,18,105.42.5

5,1*92,18,10*83.15.4*72.12.5*68.1 3mt
hi

ihi
tb  

 N2= (2.86*2.86-0.3*0.3)*7*1.78=100.8 (t) 

- Trọng lượng của cọc  

 Qc = 4*0.3*0.3*7*2.5 = 6.3 (t) 

- Trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng qui ước  là: 

 Ntc
qu = N0

tc + N1 + N2 + Qc = 126,916+16.36+100.8+6.3= 250,38 (t) 

=> Mo men tiêu chuẩn tương ứng ở trọng tâm đáy khối móng qui ước. 

 Mqu
tc = M0

tc + Q0
tcH = 5,778+2,991*0.8 = 8,171 (t.m) 
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da

b

c

2.86
2

.8
6

 

Hình 7.5 - Sơ đồ khối móng quy ước 

- Độ lệch tâm  
8,171

0,0326( )
250,38

tc

tc

M
e m

N
 

- áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối qui ước 

 
6 250,38 6*0,0326

(1 ) (1 )
2.86*2.86 8,171

tc
tc

Max

qu m

N e
P

F L
 

 PMax
tc = 31,34 (t) 

 PMin
tc  = 29,88 (t) 

 Ptb
tc = 30,61 (t) 

- Cường độ tính toán của khối đất ở đáy móng qui ước. 

Theo Terzaghi: 

 Pgh= S *N * *Bm  + S*Nq* ’*Hm + Sc*Nc*C 

- Lớp 4 có 55190 , tra bảng V-3  “sách cơ học đất” ta có:  

 N  = 4.97 Nq = 6.4   Nc = 14.8 

 S  = 0.5-0.1(B/L) = 0.5-0.1*(2.86/2.86) = 0.4 

 Sq = 1 

 Sc = 1+0.2*(B/L) = 1+0.2*(2.86/2.86) = 1.2 

 => Pgh = 0.4*4.97*1.83*2.86+6.4*1.83*22,5 +0 = 273.9 (t/m2) 

 )/(3.91
3

9.273 2mtRd  

Ta có : PMax
p­ = 41,2<1.2*R® = 1.2*91.3=109.56 t/m2 

 Ptb
pư = 37,65<Rđ=91.3t/m2 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             95           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

=> như vậy nền đất ở dưới mũi cọc đủ khả năng chịu lực. 

b) Kiểm tra lún cho móng cọc 

ta dùng phương pháp cộng lún từng lớp 

 - ứng suất bản thân ở đáy lớp 1 

 
2

112.5 /73.82.5*68.1 mthbt

mh  

 - ứng suất bản thân ở đáy lớp 2 

 2

5.42.5 /47.1672.1*5.473.8 mtbt

mh  

 - ứng suất bản thân ở đáy khối móng quy ước 

 
2/87.2283.1*5.347.16 mtbt

qu  

 - ứng suất gây lún tại đáy khối móng qui ước 

 2

0 /0.1987.22
1.1

15.46
mtbttcbt

z  

 Ta chia nền đất dưới đáy khối móng qui ước thành các lớp nhỏ dày 
4

b
Li  => 

chọn l1 = 0.5m 

Lập bảng tính với 0.1
86.2

86.2

Bm

Lm
 

Tra bảng tìm hệ số K ta được kết quả sau. 

Bảng 7.5- Bảng tìm hệ số,ứng suất  

Lớp đất Điểm 

tính 

Zi 

Bm

Lm
 

Bm

Zi
 

K0 gl

z  
bt

 

 

 

3 

0 0 1.03 0 1 19.0 22.87 

1 0.5 1.03 0.48 0.96 18.24 21.95 

2 1.0 1.03 0.97 0.6 11.4 13.72 

3 1.5 1.03 1.45 0.41 7.79 9.37 

4 2.0 1.03 1.94 0.33 6.27 7.54 

Độ lún của nền hi
E

i
S gl

Z

i0

, Tại lớp thứ 3(cát chặt vừa) có E0 = 1160 t/m2, 

8.0  => mS 034.0)
2

27.679.7

2

79.74.11

2

4.1124.18

2

24.180.19
(

1160

8.0
 

S = 0.034m = 3.4 cm < [S] = 8cm. thoả mãn điều kiện lún. 

7.6.3.6. Tính toán kiểm tra đài cọc. 

Kiểm tra theo điều kiện chọc thủng cho đài 

- Xác định chiều cao đài theo điều kiện đâm thủng khi. 

 H® = 0.8m=> h0 = 0.7m 

C1,C2 khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của tháp đâm thủng. 
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C1= 0.48, C2 = 0.6m. Điều kiện P®t < Pc®t, 

 P®t = P1+P2+P3+P4 = 2*31,34 + 2*31,34 = 125,36 (t) 

        Pc®t =[ 1(bc+C2) + 2(hc+C1) ] h0.Rk                    

                    1 =
22

1

0 )
48,0

7,0
(15,1)(15,1

C

h
2.91                  

 

                    2 =
22

2

0 )
62,0

7,0
(15,1)(15,1

C

h
 =2.30 

 =>  Pc®t = [ 2.91(0,22+0,48) + 2.03 (0,55+0.6) ] 0,7x88 = 263.9 T 

  =>  Pđt= 125,36 < Pcđt = 263.9  T     Thoả mản điều kiện chọc thủng  

3
0

0
3

0
0

3
0

0
2

0
0

2
0

0
1

5
0

1
5

0

I I

II

II

sơ đồ tính toán chọc thủng cho đài

1600

1000

1
6

0
0

3
0

0
3

0
0

1
0

0
0

300 300

350

3
0

0

 

Hình 7.6- Sơ đồ tính toán chọc thủng trong đài trục A 

7.6.3.7. Tính toán cốt thép cho đài móng. 

a) tính mô men tương ứng với mặt ngàm I-I 

M1 = r1(P4+ P2) P2 = 34,1 (t) ; P4 = 41,2 (t) 

R= 0.525m 
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M1 = 0,35(34,1 + 41,2) = 26,355 (t.m) 

Cốt thép yêu cầu 
2

0

1 2635500
14,94

0.9* * 0.9*70*2800a

M
Fa cm

h R
 

- Chọn và bố trí thép cho ngàm I-I là: 10 14,  a=180. có Fa = 15.39 cm2 

b) tính mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

M2= r2(P4+P3) M2 = 0,325(41,2+41,2) = 26,78(t.m) 

Cốt thép yêu cầu 
2

0

1 2678000
15,18

0.9* * 0.9*70*2800a

M
Fa cm

h R
 

- Chọn và bố trí thép cho ngàm II-II là: 10 14,  a=180. có Fa = 15.39cm2 

a=180

1600

1000

1
6
0
0

3
0
0

3
0
0

1
0
0
0

300 300

2

1

2

1
5
0
0

1
0
0

300x300

600

3
0
0

-1.00

+0.00

 
a =100cốt tự nhiên

-0.65

a=180

a=180

3

4

9
0
0

1
a=180

8

5

1

1

1

1

7

6

 

Hình 7.7- Bố trí thép móng trục A 

 

7.6.4- Tính móng  trục B. 

7.6.4.1.Từ bảng tổ hợp nội lực chọn được cặp nội lực ở phần tử 9, tổ hợp I-11. 

M0
tt = -392 kg.m => M0

tc = 392/1.2 = 226,67kg.m = 0,227 t.m 

N0
tt = -195750 kg  => N0

tc = 195750/1.2 = 163125 kg = 163,125 (t) 

Q0
tt = -213 kg => Q0

tc = 213/1.2 = 177,5 kg = 0,178 t 

+ Tải trọng xuống móng. 

- Trọng lượng tường 220 
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Pt = 0.53*2.55*3.6 = 4.86 (t) 

- Trọng lượng dầm móng 220x300 

Pgt = 0.22*0.3*4.8*2500*1.1 = 871 kg = 0,871 (t) 

+Cộng tải trọng truyền vào nút C là:  

NC
tt = 0,871 + 4.86 + 195,75 = 201,481(t) 

7.6.4.2. Chiều sâu đáy đài ,  

- Chọn mặt bằng axb = 1.7x1.7 m 

- Chiều cao đài  hmđ = 1.8 m 

- Độ sâu đài cần thiết  

 mtg
b

Q
tghmd 75.1

8.1*68.1

09.19
)

2

'305
45(7.0)

2
45(7.0

0
00  

- Chọn hmđ = 1.8m là hợp lý 

+ Xác định số lượng cọcvà bố trí cọc trong móng các cọc được bố trí trong mặt 

bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc 3d<a<6d 

D: đường kính cọc 

- áp lựctính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đấy đài  

 )/(01.59
)3.0*3(

8.47

)3(

2

22
mt

d

P
Ptt  

- Diện tích sơ bộ của đế đài 

 20 201,481
3,66

59.01 2*1.8*1.1

tt

d

tt

N
F m

P hn
 

- Trọng lượng của đế đài 

 M® = n*F®*h* bt =1.1*3,66*1.8*2 = 14,5 (t) 

- Lực dọc tính toán ở đáy đài 

 Ntt = N0
tt

 +Nd
tt = 195,75 + 14,5 = 210,25 (t) 

- Xác định số lượng cọc  

 
210,25

1,1 4,84
47,8

Ntt
n

Ptt
 Chọn 5 cọc. 

: hệ số kế đến ảnh hưởng của tải trọng ngang và ma sát ( 1,1)  

- Diện tích thực của đế đài 

F® = 1.7 x1.7 = 2.89 m2  

- Trọng lượng tính toán của đài và đất 

 N® = n F® h tb =1.1*2.89*1.8*2 = 11.44 (t) 

- Lực dọc tính toán xác định đến cốt đáy đài 

 Ntt = N0
tt + N® = 195,75+11.44= 207,19 (t) 
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1

2

3

4

5 4
0

0

550

3
0

0
3

0
0

1
5

0
1

5
0

4
0

0
2

0
0

2
0

0

mặt bằng cọc trong đài

300300

1
1

0
0

3
0

0
3

0
0

1
7

0
0

1100

1700  

Hình 7.8- Mặt bằng cọc trong đài trục B 

- Mô men tính toán tương đương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế 

đài. 

 Mtt = M0
tt= 0,227 (t.m) 

7.6.4.3. Tải trọng tiết diện phân bố lên cọc 

Lực truyền xuống cọc là : 

 max 2
min 2

1

* max 207,19 0,227*0.55
41,44 0,1

5 4*0.55

tt tt
tt

n

i

N M X
P

nc
x

 

 Pmax
tt = 41,54 (t) 

 Pmin
tt =  41,33 (t) 

 Ptb
tt = 41,435 (t) 

Tất cả các cọc đều chịu nén. 

7.6.4.4. Tính toán kiểm tra cọc 

a) Kiểm tra cọc trong thời gian thi công 

- Khi vận chuyển cọc  

 Q = *F*n = 2.5*0.3*0.3*1.4 = 0.315 (t/m) n=1.4; hệ số rỗng 

Chọn a sao cho M+ = M- a = 0.2LC 

- Với đoạn cọc L=7m => a= 1.9m 

- Kiểm tra đoạn cọc l=7m 

 M= 0.043*q*lc
2 = 0.043*0.315*72 = 0.66 (t.m) 
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1

1

4ỉ16

mặt cắt 1-1

M= 0.66T.M

M= 0.66T.M

M= 0.66T.M

 Hình 7.9- Sơ đồ kiểm tra cọc 

- Khi treo cọc lên  

 B = 0.294*lc = 0.294*7 = 2.058 (m) 

 M = 0.086*q*lc
2 = 0.086*0.315*72 = 1.32 tm 

- Lấy lớp bảo vệ của cọc là a = 3cm. 

 ho = 30-3 = 27 cm 

 
22

0

20002.0
2800*27.0*9.0

32.1

**9.0
cmm

Rah

M
Fa  

 Chọn cốt thép chịu lực của cọc là 4 16 có Fa = 8.04 cm2 

 Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển lắp cẩu 

b) Trong giai đoạn sử dụng 

 Pmin +qc > 0=> các cọc đều chịu nén 

Kiểm tra PMax = 2.5*a2*lc*1.1 = 2.5*0.3*0.3*7*1.1 = 1.73 (t) 

=> PnÐn = PMax
tt +Pc = 41,54 + 1.73 = 43,27(t) < [P] = 47.8 (t) 

 Vậy cọc đủ khả năng chịu lực và bố trí như trên là hợp lý. 

Ta có Pmin
tt = 41,33 > 0 không cần kiểm tra điều kiện nhổ cọc. 

7.6.4.5. Kiểm tra nền móng cọc theo trạng thái giới hạn 2. 

a) Kiểm tra áp lực dưới đáy móng 

- Kiểm tra nền móng cọc ma sát theo điều kiện biến dạngdộ núncủa nền móng cọc 

được tính toán theo độ nón của khối móng quy ước có mặt cắt là  a.b.c.d  

- Xác định khối móng quy ước   

+ Chiều cao của móng quy ước tính từ mặt đất lên mũi cọc H = 22.5m. 

+ Góc mở vì lớp 1 khá yếu nên khi tính ta có thể bỏ qua. 

 '4011
5.1

5.1*31 0
0

hi

ihi

tb  552
4

'4011

4

0
0

tb  
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- Chiều dài của đáy khối móng quy ước 

 Lm=A1+2H* tg = (1.7-2*0.15)+2* 22,5 *tg2 = 2.97 m 

- Chiều rộng của khối móng qui ước 

 Bm = B1+2H*tg = (1.7-2*0.15)+2*22,5*tg2 = 2.97m 

- Xác định trọng lượng của khối móng qui ước 

+ Trong phạm vi từ đế đài trở lên có thể xác định theo công thức 

N1 = Fm* tb  = 2.97*2.97*2 = 17.64 (t) 

+ Trọng lượng khối móng qui ước từ đáy đài trưở xuống (trừ đI phần thể tích đầu 

cọc chiếm chỗ) 

 N2 = (Fm-Fc)*lc * tb  

)/(78.1
5,15,105.42.5

5,1*92,15,10*83.15.4*72.12.5*68.1 3mt
hi

ihi
tb  

 N2= (2.97*2.97-0.3*0.3)*7*1.78=108.79 (t) 

- Trọng lượng của cọc  

 Qc = 5*0.3*0.3*7*2.5 = 7.875 (t) 

- Trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng qui ước  là: 

, Ntc
qu = N0

tc + N1 + N2 + Qc = 163,125+17.64+108.79+7.875= 297,62 (t) 

=> Momen tiêu chuẩn tương ứng ở trọng tâm đáy khối móng qui ước. 

 Mqu
tc = M0

tc = 0,227 (t.m) 

da

b

c

2,97

2
,9

7

 Hình 7.10 - Sơ đồ khối móng quy ước 

- Độ lệch tâm  
0,227

0,001( )
297,62

tc

tc

M
e m

N
 

- áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối qui ước 
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6 297,62 6*0.001

(1 ) (1 )
2,97*2,97 2,97

tc
tc

Max

qu m

N e
P

F L
 

 PMax
tc = 33,81 (t) 

 PMin
tc = 33,67 (t) 

 Ptb
tc = 33,74 (t) 

- Cường độ tính toán của khối đất ở đáy móng qui ước. 

Theo Terzaghi: 

 Pgh= S *N * *Bm  + S*Nq* ’*Hm + Sc*Nc*C 

- Lớp 4 có 55190 , tra bảng V-3  “sách cơ học đất” ta có:  

 N  = 4.97 Nq = 6.4   Nc = 14.8 

 S  = 0.5-0.1(B/L) = 0.5-0.1*(2.86/2.86) = 0.4 

 Sq = 1 

 Sc = 1+0.2*(B/L) = 1+0.2*(2.86/2.86) = 1.2 

 => Pgh = 0.4*4.97*1.83*2.86+6.4*1.83*22,5 +0 = 273.9 (t/m2) 

 )/(3.91
3

9.273 2mtRd  

Ta có : PMax
p­ = 33,81<1.2*R® = 1.2*91.3 =109.56 t/m2 

 Ptb
p­ = 33,74<R®= 91.3 t/m2 

=> như vậy nền đất ở dưới mũi cọc đủ khả năng chịu lực. 

b) Kiểm tra lún cho móng cọc 

ta dùng phương pháp cộng lún từng lớp 

 - ứng suất bản thân ở đáy lớp 1 

 
2

112.5 /73.82.5*68.1 mthbt

mh  

 - ứng suất bản thân ở đáy lớp 2 

 2

5.42.5 /47.1672.1*5.473.8 mtbt

mh  

 - ứng suất bản thân ở đáy khối móng quy ước 

 
2/87.2283.1*5.347.16 mtbt

qu  

 - ứng suất gây lún tại đáy khối móng qui ước 

 2

0 /0.1987.22
1.1

15.46
mtbttcbt

z  

 Ta chia nền đất dưới đáy khối móng qui ước thành các lớp nhỏ dày 
4

b
Li  => 

chọn l1 = 0.5m 

Lập bảng tính với 1
46.1

46.1

Bm

Lm
 

Tra bảng tìm hệ số K ta được kết quả sau. 

Bảng 7.6- Bảng tìm hệ số,ứng suất  
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Lớp đất Điểm 

tính 

Zi 

Bm

Lm
 

Bm

Zi
 

K0 gl

z  
bt

 

 

 

3 

0 0 1 0 1 19.0 22.87 

1 0.5 1 0.73 0.96 18.24 21.95 

2 1.0 1 1.46 0.6 11.4 13.72 

3 1.5 1 2.19 0.41 7.79 9.37 

4 2.0 1 2.92 0.33 6.27 7.54 

Độ lín của nền hi
E

i
S gl

Z

i0

, Tại lớp thứ 3(cát chặt vừa) có E0 = 1160 t/m2, 

8.0  => mS 034.0)
2

27.679.7

2

79.74.11

2

4.1124.18

2

24.180.19
(

1160

8.0
 

S = 0.034m = 3.4 cm < [S] = 8cm. thoả mãn điều kiện lún. 

7.6.4.6. Tính toán kiểm tra đài cọc. 

Kiểm tra theo điều kiện chọc thủng cho đài 

- Xác định chiều cao đài theo điều kiện đâm thủng khi. 

 H® = 0.8m=> h0 = 0.7m 

C1,C2 khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của tháp đâm thủng. 

C1= 0.12, C2 = 0.25m. Điều kiện P®t < Pc®t, 

 P®t = P1+P2+P3+P4+P5= 2*41,54+2*41,33+41,435=207,175 (t) 

        Pc®t =[ 1(bc+C2) + 2(hc+C1) ] h0.Rk                    

                    1 = 78.8)
12,0

7,0
(15,1)(15,1 22

1

0

C

h
                 

 

                    2 =
22

2

0 )
025,0

7,0
(15,1)(15,1

C

h
 =42.02 

 =>  Pc®t = [ 42.02(0,22+0,12) + 8.78 (0,55+0.025) ] 0,7x88 = 1191 T 

  =>  Pđt= 207,175 < Pcđt = 1191  T     Thoả mản điều kiện chọc thủng  
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Hình 7.11- Sơ đồ tính toán chọc thủng cho đài 

 

7.6.4.7. Tính toán cốt thép cho đài móng. 

a) tính mô men tương ứng với mặt ngàm I-I 

M1 = r1(P3+ P4) r1= 0,35m 

M1 = 0,35(41,54 + 41,33) = 29 (t.m) 

Cốt thép yêu cầu 
21

0

2900000
16,04

0.9* * 0.9*70*2800a

M
Fa cm

h R
 

- Chọn và bố trí thép cho ngàm I-I là: 8 16,  a=200. có Fa = 16.09 cm2 

b) tính mô men tương ứng với mặt ngàm II-II 

M2= r2(P2+ P4) M2 = 0,275(41,54 +41,54) = 22,85(t.m) 

Cốt thép yêu cầu 
21

0

2285000
12,95

0.9* * 0.9*70*2800a

M
Fa cm

h R
 

- Chọn và bố trí thép cho ngàm II-II là: 8 16,  a=200. có Fa = 16.09 cm2
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Hình 7.12- Bố trí thép móng trục B 
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 Phần II: thi công 

 

 

Nhiệm vụ thiết kế : 

 Biện pháp kỹ thuật thi công ép cọc. 

 Biện pháp thi công đất và bê tông đài móng 

 Biện pháp kỹ thuật thi công. 

 Lập tiến độ thi công. 

 Tổng mặt bằng. 

 

 

 

     Giáo viên hướng dẫn               :   th.s  ngô thế hiển 

     sinh viên thực hiện                :   hà xuân triều 

     Lớp                                      :   xd1202d 
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Chương 8  

Thi công phần ngầm 

  

GGiiííii  tthhiiÖÖuu  cchhuunngg  vvÒÒ  cc««nngg  ttrr××nnhh::  

 
Công trình  

“nhà chung cư thu nhập thấp hoàng anh tp hà nội”. 

Công trình gồm 8 tầng . Tầng 1 cao 3,9 m các tầng còn lại cao 3,3 m,với diện tích mặt bằng 
386,28 m2.Chiều cao công trình kể từ cốt 0,00 là 30 m . Hệ kết cấu là khung bê tông cốt thép đổ 
toàn khối,tường làm nhiệm vụ bao che,cách nhiệt và trang trí .Giải pháp móng là móng cọc ép 
Mặt bằng xây dựng tương đối bằng phẳng không phải san lấp nhiều.Công trình thi công trên khu 
đất mới mở nên việc vận chuyển thiết bị vật tư máy móc ,vật liệu tương đối thuận lợi . 
Công trình có 2 mặt tiếp giáp các công trình lân cận (khoảng cách gần nhất là 20 m), hai mặt còn 

lại tiếp xúc đường giao thông, do đó khi thiết kế và thi công móng khá thuận lợi, không  ảnh 

hưởng đến các công trình lân cận như sạt lở đất, lún...  

      Công trình gần đường giao thông do đó thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật liệu. 

Đặc điểm địa chất công trình: 

Nền đất từ trên xuống qua khảo sát gồm các lớp sau: 

Lớp 1: Cát pha trạng thái dẻo 5,2 m. 

Lớp 2: Sét pha dẻo nhão có chiều dày trung bình 4,5 m. 

Lớp 4: Cát bụi chặt vừa có chiều dày trung bình 10,8m 

Lớp 6: Sét pha trạng thái nửa cứng có chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố 

khoan 32m. 

8.1-Thi công ép cọc 

8.1.1- Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công cọc. 

Cọc tiết diện vuông 30x30 cm đào dài 21 m. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 

 Pc = 132,7 T. 

Công nghệ thi công ta dùng phương pháp ép cọc 

 Lực ép cần thiết:  

  P = k1. k2. Pc  

  k1 = 1,1-1,2 là hệ số thi công phụ thuộc tính chất nền đất. 

  k2 = 2-3 là hệ số an toàn khi thiết kế cọc. 

   P = 1,1.2.132,7 = 291,94 T 

 Chọn máy ép cọc dùng hai kích thuỷ lực có khung dẫn. 

 

8.1.2- Biện pháp kỹ thuật thi công cọc. 

8.1.2.1- Công tác chuẩn bị mặt bằng vật liệu & thiết bị phục vụ thi công. 

Chọn kích thuỷ lực 

 Đường kính pitông :D =
d

P.

P2
 

  P: lực ép cần thiết. 

  Pd: áp lực dầu trong xi lanh. 

  Pd= (0,6 - 0,75) . Pb¬m 
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  Pbơm : áp suất bơm. 

 Chọn Pb¬m = 300kG/cm2  Pd = 0,7.300 = 210kG/cm2 

  D = 22 .291,94 . 1000
29,8

3,14 . 210
cm  

 Vậy chọn máy ép có khung dẫn cao 21m (bằng chiều cao đoạn cọc ép) sử dụng hai 

kích thuỷ lực có đường kính pitông là D = 360 mm.  

 Hành trình ép 1200mm. 

Hệ kích được chọn có lực ép lớn nhất Pmax = 450T 

Chọn giá ép cọc 

4
0
0
0

5

8001100

3800

1100

3000300

800

2
5
0

3003000

2

3

2
5
0

 
                                       

                                           Hình 8.1: Mặt bằng giá ép cọc 

Theo điều kiện lật quanh A: 

  Q.8,3 + Q.1,5  P.6  Q  
.6 291,94.6

178,74
9,8 9,8

P
T  

 Theo điều kiện lật quanh B: 

  2Q.1,7 P.2,25  Q  
. 2,25 291,94. 2,25

193,2
2.1,7 2.1,7

P
T  

 Theo điều kiện: Q  
291,94

145,97
2 2

cpP
T  

Chọn đối trọng là những khối bê tông có kích thước 1x1x2m nặng 1.1.2.2,5 = 5T   Số 

đối trọng một bên là n  
193,2

38,64
5 5

Q
 

Vậy bố trí mỗi bên 40 cục đối trọng chia thành 5 lớp mỗi lớp 8 cục, do đó chiều cao toàn bộ đối 

trọng là 6 m. 

8.1.2.2-Tính toán lựa chọn thiết bị thi công cọc 

Sức trục yêu cầu: 

 Đảm bảo để nâng được khối lượng bê tông. 

  Qyc = Qck + qtb = 1,04 Qck = 1,04.5 = 5,2T 

Chiều cao nâng móc yêu cầu: 
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1
5

0
0

1500

Ryc

6
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

 Đảm bảo cẩu được cọc vào giá ép. 

  Hyc  = hct + hat + hck +ht = 2,4 + 1 + 6 + 1 = 10,4 m 

Chiều tay cần yêu cầu: 

  Lyc = 
1,5 10,4 1,5 1,5

10,8
sin sin 75

yc c

o

H h
m  

  Tầm với yêu cầu: Ryc = Lyc . cos  + 1,5 = 10,8.cos75o + 1,5 = 4,3 m 

  Chọn cần trục tự hành bánh hơi  KX-4362 loại có chiều dài tay cần  

               l = 15 m có các thông số là: 

  Qmin = 3,8T     Rmax = 8 m 

  Qmax = 14T      Hmax = 19 m 

 Sơ đồ di chuyển với R = 8 m  Q = 5,5T ; H = 15 m 

 Tốc độ nâng hạ vật: 0,05  0,22 m/s 

 Vận tốc quay: 0,40  0,11 vòng/phút 

 Vận tốc di chuyển không tải: 14,9 km/h  

       

 

 

 

 

 

                                                                        Hình 8.2: Chiều cao đối trọng 

8.1.2.3- Thi công ép cọc. 

CC¸̧cc  yyªªuu  ccÇÇuu  kküü  tthhuuËËtt  ®®èèii  vvííii  ccääcc  ÐÐpp..  

Cọc sử dụng trong công trình này là cọc bê tông cốt thép tiết diện 30x30 cm. Tổng chiều dài của 

một cọc là 21m. 

Công tác sản xuất cọc bê tông phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và phải tuân theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Mặt ngoài của cọc phải phẳng nhẵn, những chỗ không đều đặn và lõm trên bề mặt không được 

vượt quá 5 mm, những chỗ lồi trên bề mặt không vượt quá 8 mm. 

Trong quá trình chế tạo cọc sẽ có những sai số về kích thước. Việc sai số này phải nằm trong 

phạm vi cho phép. 

Bảng 8.1 Phạm vi cho phép của cọc ép 

TT Tên sai lệch 
Sai số cho 

phép 

1 
Chiều dài của cọc Bê tông cốt thép (trừ mũi cọc, chiều dài cọc >10 

m) 
 30mm 

2 Kích thước tiết diện cọc bê tông cốt thép 
+ 5 mm 

- 0 mm 

3 Chiều dài mũi cọc  30 mm 

4 Độ cong của cọc 10 mm 

5 Độ nghiêng của mặt phẳng đầu cọc (so với mặt phẳng vuông góc với 1% 
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trục cọc) 

6 Chiều dày lớp bảo vệ +5 mm 

7 Bước của cốt đai lò xo hoặc cốt đai 10 mm 

8 Khoảng cách giữa hai cốt thép dọc 10 mm 

 

Cọc phải được vạch sẵn đường tim rõ ràng để máy kinh vĩ ngắm thuận lợi. 

 Định vị tim cọc 

- Dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc và khung 

dẫn. 

- Đưa máy vào vị trí ép lần lượt gồm các bước sau: 

                       + Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn. 

+ Sử dụng máy kinh vĩ điều chỉnh máy móc cho các đường trục của khung máy, trục của 

kích, trục của cọc thẳng đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với mặt 

phẳng nằm ngang. Độ nghiêng không được vựơt quá 0.5%. 

 

Định vị tim cọc bằng máy kinh vĩ 
+ Trước khi cho máy vận hành phải kiểm tra liên kết cố định máy, xong tiến hành chạy 

thử, kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc (gồm chạy không tải và chạy có tải). 

 

 Định vị công trình 
     - Các cán bộ trắc đạc phải định vị các trục, cốt, mốc dẫn, tim cốt, cao độ của các vị trí 

như tim cột, tim  cọc trong móng ... rồi bàn giao lại cho đơn vị thi công. Cần chú ý đến việc gửi 

mốc, giữ và bảo quản tốt các mốc gửi để tránh sai sót nhầm lẫn trong quá trình định vị. 

      - Định vị công trình là công việc hết sức quan trọng vì  nó quyết định đến sự chính xác vị 

trí của công trình cũng như  các cấu kiện trên công trình. 

      - Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lưới ô đo đạc và xác định đầy đủ từng hạng 

mục công trình ở góc công trình, trong đó phải ghi rõ cách xác định lưới toạ độ dựa vào mốc 

chuẩn có sẵn hay dẫn mốc từ mốc chuẩn quốc gia. Hệ toạ độ định vị công trình là hệ toạ độ tự 

xây dựng hay hệ toạ độ chung quốc gia. 

      Dựa vào các mốc đó ta trải lưói các định trên mặt bằng thành lưới hiện trường và từ đó ta 

lấy là căn cứ để giác móng. 

- Kiểm tra lại sau khi định vị : sau khi định vị được các trục chính , điểm mốc chính ta 

tiến hành kiểm tra lại sau khi định vị bằng cách đo khoảng cách các điểm . 

- Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến hành gửi 

cao trình mốc chuẩn. Các mốc chuẩn cốt chuẩn cần được đặt ở nơi ổn định, đảm bảo độ chính 

xác cần thiết, đảm bảo nằm ngoài phạm vi ảnh hưỏng của công trình. 

       Sau khi tiến hành xong phải kiểm tra lại toàn bộ các bước đã làm và vẽ lại sơ đồ 
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Nghiệm thu các cọc, ngoài việc trực tiếp xem xét cọc còn phải xét lý lịch sản phẩm. Trong lý lịch 

phải ghi rõ : Ngày tháng sản xuất, tài liệu thiết kế và cường độ bê tông của sản phẩm. 

Trên sản phẩm phải ghi rõ ngày tháng sản xuất và mác sản phẩm bằng sơn đỏ ở chỗ dễ nhìn thấy 

nhất. 

Khi xếp cọc trong kho bãi hoặc lên các thiết bị vận chuyển phải đặt lên các tấm kê cố định cách 

đầu cọc và mũi cọc 0,2 lần chiều dài cọc. 

Cọc để ở  bãi có thể xếp chồng lên nhau, nhưng chiều cao mỗi chồng không quá 2/3 chiều rộng 

và không được quá 2 m. Xếp chồng lên nhau phải chú ý để chỗ có ghi mác bê tông ra ngoài. 

LLùùaa  cchhäänn  pphh­­¬¬nngg  ¸̧nn  tthhii  cc««nngg  

Việc thi công  ép cọc thường có 2 phương án phổ biến. 

a. Phương án 1. 

Tiến hành san mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, sau đó tiến hành 

ép cọc đến cốt thiết kế. Để ép cọc đến cốt thiết kế cần phải ép âm. Khi ép xong ta mới tiến hành 

đào đất hố móng để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài cọc. 

 Ưu điểm : 

Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc thuận lợi. 

Không bị phụ thuộc vào mực nước ngầm. 

Có thể áp dụng với các mặt bằng thi công rộng hoặc hẹp đều được. 

Tốc độ thi công nhanh. 

        Nhược điểm : 
Phải sử dụng thêm các đoạn cọc ép âm.  

Công tác đất gặp khó khăn, phải đào thủ công công nhiều, khó cơ giới hoá. 

b. Phương án 2. 

Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đưa máy móc thiết bị ép đến và tiến hành 

ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

Ưu điểm : 

Việc đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc. 

Không phải ép âm. 

Nhược điểm : 

ở những nơi có mực nước ngầm  cao việc đào hố móng trước rồi mới thi công ép cọc khó thực 

hiện được. 

Khi thi công ép cọc nếu gặp mưa lớn thì phải có biện pháp hút nước ra khỏi hố móng. 

Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. 

Kết luận : do mặt bằng thi công khá rộng , mực nước ngầm ở độ sâu dưới đáy 

đài nên ta chọn phương án 2 .  

 Tiến hành ép cọc. 

 Công tác chuẩn bị. 

 Vận chuyển cọc từ nhà máy sản suất về công trường. 

 Vận chuyển thiết bị máy móc ép cọc đến công trường. 
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 Lắp ráp máy ép cọc và điều chỉnh hệ thống máy ép, hệ thống gia cố... 

Sơ đồ ép cọc công trình 
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 Hình 8.3: Sơ đồ ép cọc công trình 

 

Trình tự ép cọc trong mỗi đài. 
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Hình 8.4: ép cọc trong một đài 

Định vị đánh dấu các vị trí sắp phải ép và xác định khoảng cách giữa các trục cọc. 

 Cẩu giá máy vào vị trí ép cọc, cẩu các khối bê tông vào vị trí dầm đỡ. 

 Điều chỉnh các đường trục của khung máy ép, đường trục của kích và đường trục của cọc 

tạo thành một đường thẳng nằm trong mặt phẳng, mặt phẳng này phải vuông góc với mặt chuẩn 

nằm ngang, sao cho độ nghiêng của nó giới hạn 0,5%. 

Chạy thử máy ép để kiểm tra tính ổn định của thiết bị ( dạng không tải và có tải ). 

 Kiểm tra cọc và dùng cẩu để chuyển cọc vào khung dẫn máy ép. 

 Lắp cọc : Đoạn cọc này phải được lắp dựng cẩn thận, nhẹ nhàng tránh va chạm vào máy 

ép, khung dẫn. Phải vặn chỉnh để trục cọc trùng với đường trục của kích đi qua điểm định vị cọc. 

Độ sai lệch không quá 1cm. Đầu trên của cọc  phải được gắn chặt vào thanh định hướng của 

khung máy. Kiểm tra lại lần nữa các thiết bị gia cố, đối trọng cho thật chắc chắn. 
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 ép cọc : 

 Sau khi đã đưa cọc vào khung dẫn và các điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng thì tiến hành ép. 

Điều chỉnh van tăng dầu áp lực, những giây đầu tiên áp lực dầu tăng chậm để cọc cắm vào đất 

nhẹ nhàng với tốc độ  1 cm/s. Nếu phát hiện cọc nghiêng thì phải dừng lại để điều chỉnh cọc. 

Khi đã ép hết một hành trình kích thì lại nâng kích lên và cố định cọc vào vị trí thấp hơn của 

khung dẫn rồi tiếp tục ép. 

 Kiểm tra bề mặt của đầu cọc với đầu dẫn, hai mặt tiếp xúc phải phẳng để truyền lực ép 

được tốt nhất. 

8.1.2.4- Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc. 

Mỗi tổ máy ép đều phải có sổ nhật ký ép cọc. 

Ghi chép nhật ký thi công các đoạn cọc đầu tiên gồm việc ghi cao độ đáy móng, khi cọc đã cắm 

sâu từ 30 50 cm thì ghi chỉ số lực nén đầu tiên. Sau đó khi cọc xuống được 1 m lại ghi lực ép tại 

thời điểm đó vào nhật ký thi công cũng như khi lực ép thay đổi đột ngột. 

Đến giai đoạn cuối cùng là khi lực ép có giá trị 0,8 giá trị lực ép giới hạn tối thiểu thì ghi chép 

ngay. Bắt đầu từ đây ghi chép lực ép với từng độ xuyên 20 cm cho đến khi xong. 

Để kiểm tra khả năng chịu lực của cọc ép ta xác định sức chịu tải của cọc theo phương pháp thử 

tải trọng tĩnh. Quy phạm hiện hành quy định số cọc thử tĩnh 1% tổng số cọc nhưng không ít hơn 

3 cọc. ở đây số lượng cọc là 160 cọc nên ta chọn số cọc thử là 3 cọc là đủ. 

Cách gia tải trọng tĩnh có nhiều cách gia tải nhưng ở đây, do sức chịu tải của cọc là không lớn 

nên ta dùng các cọc bên cạnh để làm cọc neo 

Tải trọng được gia theo từng cấp bằng 1/10-1/15 tải trọng giới hạn đã xác định theo tính toán. 

ứng với mỗi cấp tải trọng người ta đo độ lún của cọc như sau : Bốn lần ghi số đo trên đồng hồ đo 

lún, mỗi lần cách nhau 15 phút, 2 lần cách nhau 30 phút sau đó cứ sau một giờ lại ghi số đo một 

lần cho đến khi cọc lún hoàn toàn ổn định dưới cấp tải trọng đó. Cọc coi là lún ổn định dưới cấp 

tải trọng nếu nó chỉ lún 0,1 mm sau 1 hoặc 2 giờ tuỳ loại đất dưới mũi cọc. 

Công tác nghiệm thu công trình đóng cọc được tiến hành trên cơ sở : Thiết kế móng cọc, bản vẽ 

thi công cọc, biên bản kiểm tra cọc trước khi đóng, nhật ký sản xuất và bảo quản cọc, biên bản 

thí nghiệm mẫu bê tông, biên bản mặt cắt địa chất của móng, mặt bằng bố trí cọc và công trình. 

Khi tiến hành công tác nghiệm thu cần phải :  

Kiểm tra mức độ hoàn thành công tác theo yêu cầu của thiết kế và của quy phạm. 

Nghiên cứu nhật ký ép cọc và các biểu thống kê các cọc đã ép. 

Trong trường hợp cần thiết kiểm tra lại cọc theo tải trọng động và nếu cần thử cọc theo tải trọng 

tĩnh. 

Khi nghiệm thu phải lập biên bản trong đó ghi rõ tất cả các khuyết điểm phát hiện trong quá trình 

nghiệm thu, quy định rõ thời hạn sửa chữa và đánh giá chất lượng công tác. 

 Biện pháp tổ chức thi công ép cọc. 

Định mức ép cọc: 100m/1,97 ca cho cọc bê tông cốt thép tiết diện30x30(cm) 

Tổng chiều dài cọc cần ép:21( 2.4.8 + 2.6.8 ) = 3360 m 

Số ca máy: n = 
3360.2,5

84
100

ca 

Chọn 1 máy ép làm việc 1 ca hàng ngày  

 Thời gian ép cọc là:
84

2
42 ngày  

8.2-Thi công nền móng 

8.2.1- Biện pháp kỹ thuật đào đất hố móng 
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Lựa chọn phương án đào đất  

cốt đào đất bằng máy

-2.60

cốt đào đất thủ công

-0.65

cốt tự nhiên

-1.90

mặt cắt i-i tỷ lệ:1/40

A B

 

Hình 8.5- Cốt cần giới hạn đào đất 

Để đào đất hố móng có thể tiến hành theo các phương án: 

  - Đào thủ công. 

  - Đào máy. 

  - Kết hợp đào máy và đào thủ công. 

Các công tác chuẩn bị: 

 - Chuẩn bị mặt bằng: Mặt bằng ban đầu tương đối trống trải, chỉ có cỏ bụi và đất mấp 

mô trước khi thi công cọc mặt bằng phải được giải phóng, san lấp và dọn dẹp sạch sẽ.  

 + Đường giao thông nội bộ phải được bố trí phù hợp, thuận tiện trong thi công và định 

hướng để làm đường giao thông sau này cho công trình. 

 + Công tác định vị công trường: Tất cả các trục chính, cao độ đều được truyền dẫn đầy đủ 

trên mặt bằng công trường. Trong công tác này nên bố trí các mốc chuẩn ở xa công trường 1 

khoảng cách ngoài ảnh hưởng của công trường gây nên. 

 - Cấp thoát nước: Khi thi công thường phải dùng một lượng nước cho thi công và sinh 

hoạt do vậy trong khi thi công nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cấp thoát nước. Lượng 

nước sạch được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố, ngoài ra cần phải chuẩn bị ít nhất 1 máy 

bơm nước đề phòng trong trường hợp thiếu nước. Tiến hành xây dựng một đường thoát nước lớn 

dẫn ra đường ống thoát nước của thành phố để thải nước sinh hoạt hàng ngày cũng như nước phục 

vụ thi công đã qua xử lý. 

 - Thiết bị điện: Trên công trường, với các thiết bị lớn (cẩu, khoan...) hầu hết sử dụng 

động cơ đốt trong. Điện ở đây chủ yếu phục vụ chiếu sáng và các thiết bị có công suất không lớn 

lắm, Do vậy điện được lấy từ mạng lưới điện thành phố, bố trí các đường dây phục vụ thi công 

hợp lý đảm bảo an toàn. 

Lập phương án đào đất: 

       Dựa vào mặt bằng bố trí cọc, đài và giằng ta tiến hành bố trí các hố móng cho từng đài. 

Để xác định phương án đào đất ta cắt 2 mặt cắt theo các trục như sau: 

Chiều sâu đào hố móng >1,5m nên không được đào hố móng với thành hố đào thẳng đứng không 

chống đỡ thành hố đào mà phải đào hố có vách dốc  

Đài móng nằm trong lớp đất thứ hai là lớp sét dẻo cứng có độ ẩm W=39% theo TCVN 4447 : 

1998 lấy hệ số mái dốc cho hố móng là  =45° 
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Phần mở rộng của đáy hố móng phải có kích thước lớn hơn kích thước lớp bê tông lót 20-30cm 
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                                          Hình 8.6- Mặt cắt ngang móng đào 

Từ đó đưa ra 2 phương án đào đất :Đào toàn bộ móng thành ao và đào riêng từng hố móng                      

      Nếu đào đất theo phương án 2 thì giảm được khối lượng đất đào đi đáng kể, nhưng gây khó 

khăn cho việc thi công đào đất cũng như thi công móng, dầm giằng sau này. Còn theo phương án 

đào đất  thứ 1 thì khối lượng đất đào nhiều hơn nhưng rất thuận tiện cho việc thi công đào đất 

cũng như móng, hệ thống dầm giằng sau này. Vậy ta chọn phương án đào thứ 1 tức là đào móng 

thành ao. 

Lựa chọn biện pháp đào đất: 

     Đáy đài đặt ở độ sâu -1,95m so với cốt thiên nhiên (tức là -2,6m so với 

cốt 0,00m của công trình), nằm trong lớp đất sét dẻo cứng hoàn toàn nằm trên mực 

nước ngầm. 

      Khi thi công đào đất có 2 phương án: Đào bằng thủ công và đào bằng 

máy. 

Nếu thi công theo phương pháp đào thủ công thì tuy có ưu điểm là dễ tổ 

chức theo dây chuyền, nhưng với khối lượng đất đào lớn thì số lượng nhân công cũng 

phải lớn mới đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không nhịp 

nhàng thì rất khó khăn gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, không 

đảm bảo kịp tiến độ. 

Khi thi công bằng máy, với ưu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo kỹ 

thuật. Tuy nhiên việc sử dụng máy đào để đào hố móng tới cao trình thiết kế là không nên vì một 

mặt nếu sử dụng máy để đào đến cao trình thiết kế sẽ làm phá vỡ kết cấu lớp đất đó làm giảm khả 

năng chịu tải của đất nền, hơn nữa sử dụng máy đào khó tạo được độ bằng phẳng để thi công đài 

móng. Vì vậy cần phải bớt lại một phần đất để thi công bằng thủ công. Việc thi công bằng thủ 

công tới cao trình đế móng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bằng máy. 

Từ những phân tích trên, chọn phương pháp đào đất hố móng kết hợp giữa thủ công và cơ 

giới . Căn cứ vào phương pháp thi công cọc, kích thước đài móng và giằng móng ta chọn  giải 

pháp đào sau đây:  
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Đất được đào bằng máy tới cao trình đáy của giằng móng: -1,25 m so với cốt thiên nhiên (-1,9m 

so với cốt 0,00). Sau đó tiến hành thi công ép cọc trên toàn bộ diện tích.  

Sau khi thi công ép cọc xong tiếp tục tiến hành đào bằng thủ công đối với từng móng độc lập để 

thi công đài móng . Đào xuống đến cao trình đặt đáy lớp bê tông bảo vệ đài móng, ở cao trình - 

1,95m so với cốt thiên nhiên (-2,6m so với cốt 0,00). Tại vị trí giằng móng tiến hành đào thủ 

công 10cm đến đáy lớp bê tông lót ở cao trình -1,35 m so với cốt thiên nhiên (-2,0 m so với cốt 

0,00)  để phục vụ cho thi công bê tông giằng móng. 

 - Tại các móng dãy biên ta đào rộng thêm 4m theo phương trục 1 và 2m theo phương trục 

A so với mép đài để thuận lợi cho việc thi công ép cọc  

 Trình tự thi công phần móng như sau: 

                     - Thi công đào đất bằng máy 

  - Thi công ép cọc. 

  - Thi công đào đất thủ công kết hợp đổ bê tông lót. 

  - Đập đầu cọc và thi công BTCT đài + giằng. 

8.2.1.1-Xác định khối lượng đào đất,lập bảng thống kê khối lượng 

Khối lượng đất đào bằng máy 

Khối lượng đất đào đến cốt đáy dầm 

 Máy đào toàn bộ hố thành ao với chiều dầy 1,25m(từ cốt - 0,65m đến -1,9m) 

để giảm bớt khối lượng đào đất ta lấy góc dốc tg  = H/B =1: 1 

 Hố móng có chiều mở rộng ra mỗi bên theo phương trục 1 là 4m ,theo phương trục A mỗi 

bên mở rộng ra 2 m nên : 

Ta có kích thước hố móng 

m

1 8

a

b

1
8

8
0

0

2
1

3
0

0

36600

34100 1
2

5
0

1
2

5
0

1250

 

Hình 8.7- Diện tích hố đào  

+Kích thước đáy dưới hố móng là: 
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 a1 = 26,1 +2 4 = 34,1 m.  

 b1 = 14,8 +2 2 = 18,8 m. 

 Chiều dày lớp đất đào là:  H2 = 1,25 m. 

+Kích thước đáy trên hố móng: 

 a2 = a1 +2 1 H2  = 34,1 + 2 1 1,25 = 36,6 m. 

 b2 = b1+2 1 H2 = 18,8 + 2 1 1,25 = 21,3 m. 

Vậy khối lượng đất đào bằng máy là: 

                  V1 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

    = 31,25
. 34,1.18,8 34,1 36,6 . 18,8 21,3 36,6.21,3 894, 2

6
m  

 Khối lượng đào bằng thủ công: 

 Móng A,D:  

Móng A,D có kích thước: 1,6x1,6m 
+Kích thước đáy dưới hố móng là: 

 a1 = b1 = 1,8+2 0,1 = 2,0 m.  

Chiều dày lớp đất đào là:  H2 = 0,7 m. 

+Kích thước đáy trên hố móng: 

 a2 = b2 = a1 +2 1 H2  = 2,0+ 2 1 0,7 = 3,4 m. 

Vậy cấu tạo hố móng như sau 

3400

3
4

0
0

2
0

0
0

7
0

0
7

0
0

700 7002000

 
Hình 8.8- Mặt bằng hố móng A,D 

Vậy khối lượng đất đào bằng thủ công là: 

                  V1 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

        = 
0,7

. 2.2 2 3,4 . 2 3,4 3,4.3,4
6

    = 5,22 m3. 

 Móng B,C: 

Móng B,C có kích thước: 1,7x1,7m 
+Kích thước đáy dưới hố móng là: 

 a1 = b1 =1,9+2 0,3 = 2,5 m.  
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  Chiều dày lớp đất đào là:  H2 = 0,7m. 

+Kích thước đáy trên hố móng: 

 a2 = b2 = a1 +2 1 H2  = 2,5+ 2 1 0,7 = 3,9 m. 

 Vậy chọn kích thước hố móng như sau 

 

3
9

0
0

7
0

0
7

0
0

700 7002500

2
5

0
0

 

Hình 8.9-Mặt bằng hố móng B,C 

 

Khối lượng đất đào bằng thủ công là: 

                  V2 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

       = 30,7
. 2,5.2,5 2,5 3,9 . 2,5 3,9 3,9.3,9 7,28

6
m                     

 Vậy tổng khối lượng đào bằng thủ công: 

  VII= 8.2.V1+8.2.V2= 16.5,22+16.7,28 = 200 m3. 

Tổng khối lượng đất cần đào là: 

  V = VI + VII = 894,2 + 200 = 1094,2 m3 

8.2.2-Tổ chức thi công đất 

8.2.2.1. Chọn máy đào đất: 

       Máy đào đất được chọn sao cho đảm bảo kết hợp hài hoà giữa đặc điểm sử dụng máy với 

các yếu tố cơ bản của công trình như : 

  - Cấp đất đào, mực nước ngầm. 

  - Hình dạng kích thước, chiều sâu hố đào. 

  - Điều kiện chuyên chở, chướng ngại vật. 

  - Khối lượng đất đào và thời gian thi công.... 

       Dựa vào nguyên tắc đó ta chọn máy đào là máy xúc gầu nghịch (một gầu), 

dẫn động thuỷ lực, mã hiệu EO-2621A, có các thông số kỹ thuật. 

Bảng 8.2 Thông số kỹ thuật máy đào 

    Thông số     q R h H Trọng tck b c 
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Mã hiệu 

(m3) (m) (m) (m) lượng máy 

(T) 

(giây) Chiều 

rộng (m) 

(m) 

EO-2621A 0,25 5 2,2 3,3 5,1 20 2,1 2,46 

         

 

E0-2621A

-2.60

-1.90

đào thủ công

đào  máy

-0.65

3

Rmax=5m

q=0.25m

 

Hình 8.10-Máy đào đất 

Năng suất máy đào được tính theo công thức: 

N=
tgck

t

d K.N
K

K
.q  (m3/h)  

 Trong đó: 

  q - Dung tích gầu q = 0,25 (m3). 

  Kđ - Hệ số đầy gầu, phụ thuộc vào loại gầu, cấp độ ẩm của đất. Với gầu nghịch, 

đất sét pha thuộc đất cấp I ẩm ta có Kđ = 1,2  1,4. Lấy Kđ = 1,3. 

  Kt - Hệ số tơi của đất (Kt =1,1-1,4) lấy Kt =1,1. 

  Ktg=0,8 - hệ số sử dụng thời gian. 

  Nck - Số chu kỳ xúc trong một giờ (3600 giây) Nck =

ckT

3600
(h-1). 

  Tck = tck.Kvt.Kquay - Thời gian của một chu kỳ (s). 

  tck - Thời gian của một chu kỳ,  

                     khi góc quay q = 90o đất đổ tại bãi ta có : tck =20 (s). 

  Kvt =1,1 - trường hợp đổ trực tiếp lên thùng xe. 

  Kquay=1,1 - lấy với góc quay =110o. 

 Ta có:  Tck = 20 1,1 1,1 = 24,2 (s) 

           Nck = 3600/24,2 = 148,76 (h-1). 

   Năng suất máy đào : N = 8,076,148
1,1

3,1
25,0 = 35,2 (m3/h). 

 Năng suất máy đào trong một ca: Nca =35,2  8 = 281,6 (m3/ca). 

 Số ca máy cần thiết: n = 
1094,2

3,89( )
281,6

ca  => chọn 4 ca 
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       Đất đào lên được đổ trực tiếp lên xe tải và vận chuyển đến nơi khác để đảm bảo vệ 

sinh môi trường và mỹ quan khu vực xây dựng.  

8.2.2.2- Chọn ô tô vận chuyển đất: 

 -Quãng đường vận chuyển trung bình : L =0,5 km = 500m. 

 -Thời gian một chuyến xe: t = tb  
1v

L
  t®  

2v

L
 tch.  

    Trong đó: 

   tb- Thời gian chờ đổ đất đầy thùng. Tính theo năng suất máy đào, 

máy đã chọn có N = 35,2 m3/h. Chọn xe vận chuyển là MMZ-558L. Dung tích thùng là 5 

m3; để đổ đất đầy thùng xe (giả sử đất chỉ đổ được 80% thể tích thùng) là: 

           tb = 60
2,35

58,0
= 7 phút.       

   v1 = 15 (km/h), v2 = 25 (km/h) -  Vận tốc xe lúc đi và lúc quay về. 

          
1V

L
=

15

5,0
;   

25

5,0

V

L

2

      

          Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe là: tđ = 2 phút; tch = 3 phút; 

   t = 7 60+(0,0333+0,02) 3600 + (2+3) 60 = 912 (s) = 0,253 (h). 

 -Số chuyến xe trong một ca:   

  m = 32
253,0

08

t

tT o
 (Chuyến) 

 -Số xe cần thiết:    

  n = 76,1
325

6,281

m.q

Q
. Chọn n = 2 (xe). 

       Như vậy khi đào móng bằng máy thì phải cần hai xe vận chuyển. Còn khi 

đào thủ công thì chỉ cần một xe là đủ. 

mặt cắt Ii-ii tl 1:40

-1.90

mmz-558l

-0.65

 

Hình 8.11-Thiết bị vận chuyển đất 

8.2.2.3-Biện pháp thi công đất 

 Thiết kế tuyến di chuyển của máy đào. 

 Theo trên chọn máy đào gầu nghịch mã hiệu EO-2621A, do đó máy di chuyển giật lùi về 

phía sau. Tại mỗi vị trí đào máy đào xuống đến cốt đã định, xe chuyển đất chờ sẵn bên cạnh, cứ 
mỗi lần đầy gầu thì máy đào quay sang đổ luôn lên xe vận chuyển. Chu kỳ làm việc của máy đào 
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và hai máy vận chuyển được tính toán theo trên là khớp nhau để tránh lãng phí thời gian các máy 
phải chờ nhau.    
 Tuyến di chuyển của máy đào được thiết kế đào từng dải cạnh nhau; hết dải này sang dải 
khác, (lưu ý chừa lối ra vào 7m và tạo dốc thoải cho xe lên xuống). Sơ đồ di chuyển cụ thể của 
máy đào xem Bản vẽ TC 
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sơ đồ đào đất bằng máy tỷ lệ:1/100  
                                          Hình 8.12- Sơ đồ đào đất bằng máy 

 

 Thiết kế tuyến di chuyển đào thủ công: 

 Tuyến đào thủ công phải thiết kế rõ ràng, đảm bảo thuận lợi khi thi công, 

thuận lợi khi  di chuyển đất, giảm tối thiểu quãng đường di chuyển giữa hai lần đào. 
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Hình 8.13- Sơ đồ đào đất bằng thủ công 

Thi công lấp đất. 

Việc san lấp đất bao gồm lấp đất hố móng đài giằng và đổ đất tôn nền nhà đến cốt  0,00 chia 
làm hai giai đoạn: lấp đất hố móng đến cao trình cốt thiên nhiên được tiến hành ngay sau khi dỡ 
ván khuôn móng; giai đoạn tôn nền làm khi trên công trường đã thi công xong công việc ở tầng 
một: tháo dỡ ván khuôn cột, xây tường móng... 
Đất lấp là đất cát được trở về công trình bằng ô tô vận tải. 
Xác định khối lượng đất lấp: 
          VlÊp = (V®µo - Vmãng ).Kt¬i 
          Trong đó: Ktơi = 1,2 
         V®µo = 1094,2m3 

         Vmãng = Vlãt + Vbª tông 

         Vlót = Vlót móng  = (( 4,8.2 + 5,2).(3,6.6 + 4,5)).0,1 = 38,628 m3 
         Vbt = V®µi  + Vgi»ng 
         V®µi = (8.2.1,6.1,6 + 8.2.1,7.1,7 + 9,8.9,8 ).1,5  = 274,86 m3  
         Vgi»ng= ( 3,6.6.4 + 4,5.4).0,3.0,9 = 28,2 m3 

     Vbt = 274,86 + 28,2 = 341,688 m3 
         Vmãng = Vlãt + Vbt = 38,628 + 395,7 = 434,328  m3 
         VlÊp = (1094,2 - 341,688 ).1,2 = 903,02   m3 
Tính toán khối lượng đất tôn nền : 
 + Thể tích cần lấp  

V1 =  14,8.26,1.0,65 = 251,1 m3 
 + Thể tích cột chôn trong nền: (tường xây lên tầng trệt) 
  V2= (160.0,6.0,3).0,65 = 18,72 m3 
=> Khối lượng đất lấp lần 2 là: 
 V=(V1-V2).kt¬i = (251,1- 18,72).1,2 = 278,856  m3 
Trên công trình còn công việc thi công đào đất của móng phần sảnh nhưng khối lượng nhỏ và thi 
công vào thời điểm giữa giai đoạn thi công công trình nên ta không tính vào phần thi công đất. 
Sử dụng lao động thủ công với phương tiện quốc, xẻng, sọt đất để san lấp đất. 

 

8.2.3-Công tác phá đầu cọc và đổ bê tông lót móng 

8.2.3.1- Công tác phá đầu cọc. 

Bảng 1-1.         Chọn phương án thi công.  

Sau khi đào và sửa xong hố móng ta tiến hành phá bêtông đầu cọc. Hiện nay công 
tác phá bêtông đầu cọc thường sư dụng các biện pháp sau: 

Phương pháp sử dụng máy phá. 

Sử dụng máy phá hoặc choòng đục đầu nhọn để phá bỏ phần bêtông đổ quá cốt cao 
độ đáy đài, mục đích làm cho cốt thép lộ ra để neo vào đài móng. 

Phương pháp giảm lực dính. 

Quấn một màng nilông mỏng vào phần cốt chủ lộ ra tương đối dài hoặc cố định 
ống nhựa vào khung thép. Chờ sau khi đổ bêtông, đào đất xong, dùng khoan hoặc 
dùng các thiết bị khác khoan lỗ ổ mé ngoài phía trên cốt cao độ đáy đài, sau đó 
dùng nêm thép đóng vào làm bêtông nứt ngang ra, bê cả khối bêtông thừa phái trên 
đầu cọc bổ đi. 
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Phương pháp chân không. 

Đào đất đến cao độ đầu cọc rồi đổ bêtông cọc, lợi dụng bơm chân không làm cho 
bêtông bị biến chất đi, trước khi bêtông biến chất đóng rắn thì đục bỏ đi. 

Các phương pháp mới sử dụng. 

Phương pháp bắn nước. 

Phương pháp phun khí. 

Phương pháp lợi dụng vòng áp lực nước. 

Qua các biên pháp trên, ta chọn phương pháp phá bêtông đầu cọc bằng máy nén khí 
Mitsubisi PDS – 390S có công suất 7 at. Lắp ba đầu búa để phá bêtông đầu cọc. 

Bảng 1-2.        Tính toán khối lượng công tác. 

Đầu cọc bêtông còn lại  ngàm vào đài một khoảng 20 cm. Như vậy phần bê tông 
đập bỏ là 1 m. 

Khối lượng bêtông cần đập bỏ của một cọc 

V1 = h .  . D
2
/4 = 1.3,14.0,3

2
/4 = 0,071 m

3
. 

Tổng khối lượng bêtông cần đập bỏ là: 

V = n . V1
 
 = 160. 0,071 = 11,36 m

3
. 

8.2.3.2-Công tác đổ bê tông lót móng. 

Sau khi đào, sửa hố móng bằng thủ công ta tiến hành đổ bêtông lót móng. Bêtông 
lót móng được đổ thu công và được đầm phẳng. 

Bêtông lót móng có Mác 100# được đổ dưới đáy đài và lót dưới giằng móng với 
chiều dày 10 cm, và rộng hơn 10 cm về mỗi bên. 

 

8.2.3.3- Công tác ván khuôn,cốt thép và đổ bê tông móng. 

Tính toán ván khuôn đài móng. 

 Lựa chọn  loại cốt pha sử dụng: 

Ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo.  
Bộ ván khuôn bao gồm : 

- Các tấm khuôn chính. 

 
 
Các tấm góc (trong và ngoài). 
Các tấm ván khuôn này được chế tạo bằng tôn, có sườn 
dọc và sườn ngang dày 3mm, mặt khuôn dày 2mm. 
Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 
Thanh chống kim loại. 
Ưu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

Có tính "vạn năng" được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng khối lớn, sàn, 
dầm, cột, bể ... 

Phụ kiện liên kết 
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Trọng lượng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận chuyển lắp, 
tháo bằng thủ công. 
Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn được nêu trong bảng sau: 
Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong : 
 

Kiểu Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 

 
 

 

700 

600 

300 

 

 

1500 

1200 

900 

 
 
 

150 150 

 

100 150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 
Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài : 
 

Kiểu Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

 
 
 

 
 

100 100 
 

1800 
1500 
1200 
900 
750 
600 

Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng : 
 

Rộng 

(mm) 

Dài 

(mm) 

Cao 

(mm) 

Mômen quán 

tính (cm4) 

Mômen kháng 

uốn (cm3) 

300 
300 
220 
200 
150 
150 
100 

1800 
1500 
1200 
1200 
900 
750 
600 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

28,46 
28,46 
22,58 
20,02 
17,63 
17,63 
15,68 

6,55 
6,55 
4,57 
4,42 
4,3 
4,3 

4,08 

 
 
 
 
 

Hình 8.11 Cấu tạo ván khuôn đài móng 

 
Bảng 8.3-Thiết kế cốt đài và giằng 

 
Cấu kiện Ván khuôn Tổng số lượng 
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lnn

q tt

lnn lnn

mmax

Kích thước(m) Số lượng Loại kích thước Số lượng 

Móng 1,6x1,6 16 
Phẳng 300x1500 20 320 

Góc 100x100 4 64 

Móng 1,7x1,7 16 Phẳng 
300x1500 20 320 

100x100 4 64 

- Đài móng A,D có kích thước 1,6x1,6m, cao 1,8m; dùng 5 tấm phẳng 300x1500 để ghép 
thành chiều 1,6m ,sau đó dùng các tấm góc 100 để liên kết các tấm ván phẳng lại với nhau.  
Với cách làm tương tự ở đài móng B,C, kích thước đài 1,7x1,7 m cao 1,8 m sử dụng 5 tấm 
phẳng 300x1500 và  tấm 100x100 ghép theo chiều 1,7 m Với móng M3 kích thước móng 
9,2x9,2 m cao 1,5 m mỗi mặt móng dùng 30 tấm 300x1500 và 1 tấm 200x1500 để ghép với 
với nhau. 
 Thiết kế ván khuôn móng. 

MãngA,D có kích thước : 1,6x1,6m  ; mãng B,C : 1,7x1,7 m 

để đơn giản trong tính toán ta chọn một cạnh điển hình là 1,7m  chiều cao các đài giống nhau đều 
là 1,8m để tính toán bố trí ván khuôn sườn ngang ,sườn đứng cây chống cho cạnh đó .Còn các 
cạnh khác bố trí tương tự sao cho thích hợp với ván khuôn. 
Để đơn giản tính toán và phù hợp với ván khuôn móng ta chọn ván khuôn thép định hình có kích 
thước 55x300x1500 ,có W=6,55cm3,J=28,46cm4 .Trọng lượng 17,4kg 
Để tăng độ cứng và cố định thành ván khuôn đài móng ta dùng các nẹp ngang, các nẹp đứng và 
các thanh chống xiên để chống đỡ lực ngang tác dụng lên móng. 

Tính ván thành.  

 Sơ đồ tính. 

Xét một tấm ván khuôn có kích thước 300x1500. Coi ván khuôn làm việc như một dầm liên tục 
chịu tải trọng phân bố đều, tựa trên các gối tựa là các nẹp ngang. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 8.14 Sơ đồ tính toán ván thành 

 
Tải trọng tác dụng. 

   +áp lực của bê tông: 

 q = n. .H =1,3.2500.0,7 = 2275 kg/m2 

   +Tải trọng tác dụng trên 1 tâm ván khuôn rộng 0,3m là:  
 q1 = 2275.0,3 = 682,5 kg/m 
   +áp lực đầm bê tông : 
 q = n.ptc = 1,3.200 = 260 kg/m2 
   +Tải trọng tác dụng lên tấm ván khuôn rộng 0,3m là: 
 q2 = q.0,3 = 260.0,3 = 78 kg/m 
Vậy tổng tải trọng tác dụng lên 1 tấm ván khuôn là: 
            qtt = q1+q2 = 682,5+78 =760,5 kg/m 
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lnd

q tt

mmax

lnd lnd

   Ván khuôn làm việc như dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các nẹp ngang do đó ta có mômen 
lớn nhất là 

            W.R
10

l.q
M

2
nn

tt

max  

   Trong đó: R=2100kg/cm2 cường độ kim loại của thép làm ván khuôn 
                   W mômen kháng uốn của ván khuôn  

         )cm(49,134
605,7

55,6.2100.10

q

W.R.10
l

ttnn  

Do đài móng cao 1,8m chọn lnn =90cm 
Kiểm tra độ võng của ván khuôn móng: 

   Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: 

             f
J.E.128

l.q
f

4
nn

tc

 

   Trong đó: 

)m/kg(75,633
2,1

5,760

2,1

q
q

tt
tc

 

[f]=
90

0,225( )
400 400

nnl
cm  

4

6

6,3375.90
0,0544( ) [ ]

128.2,1.10 .28,46
f cm f    

 Tính nẹp ngang: 

Sơ đồ: 

      Nẹp ngang coi như dầm liên tục chịu tải phân bố đều, tựa trên gối tựa là các thanh nẹp đứng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 8.15- Sơ đồ tính toán nẹp ngang 

Tải trọng tác dụng lên thanh: 
qtt=(2275+260).0,9=2281,5 kg/m 
   Mômen lớn nhất  

W.
10

l.q
M

2
nd

tt

max  

   Chọn tiết diện nẹp ngang là 6x8 cm,ta có mômen kháng uốn của tiết diện là: 
W=6.82/6=64 cm3 



10. . 10.150.64
64,86( )

22,82
nd tt

W
l cm

q
 

Chọn khoảng cách các gông là 60 cm.  
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75
0 

75
0 

l2 

l1 

p1 

p2 

n1 

n2 

 Kiểm tra độ võng của thanh sườn ngang:  
 Công thức kiểm tra:  

f
J.E.128

l.q
f

4
nn

tc

 

2281,5
1901, 25( / )

1, 2 1, 2

tt
tc q

q kg m  

j=b.h3/12=6.83/12=256 cm4 

 



4

5

19,01.60
0,0684( )

128.1,1.10 .256
f cm  

 
 

                 Vậy: )cm(15,0
400

60
f0626,0f  

Thoả mãn điều kiện độ võng cho phép. Tiết diên nẹp ngang đủ khả năng chịu lực. 

 Tính toán thanh chống xiên: 

Do đài móng cao, chịu lực ngang lớn ta thiết kế 2 thanh chông xiên bố trí như hình vẽ trên: 
P1=(2275+260).0,6.0,9/2=684,45 kg 
P2=(2275+260).0,6.0,9=1368,9 kg 
   Từ hình vẽ ta có: 

N1cos +P1=0 N1=-P1/cos =-684,45/cos45= 967,96 kg 
N2=1935,92 kg 

   Chiều dài thanh 1 là :
1

1,8
2,55

2

2

l m  

   Chiều dài thanh 2 là :
1

0,9
1,27

2

2

l m  

   Thanh 1 chọn cây chống K-101 có sức chịu tải là 2200kg 

   Thanh 2 chọn thanh chống gỗ tiết diện 8x8cm 


127

56,7
0,28. 0,28.8

ol

h
  

2 2

2

2

75

56,7
1 0,8 1 0,8 0,743

100 100

1935,92
40,72( / )

. 0,743.64

150( / )

N
kg cm

F

kg cm

 

Vậy thanh chống đủ khả năng chịu lực.  

Lắp dựng ván khuôn móng 
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B

7

101

8

4

3

2 6

5

9

10 121110

7

B

a

7
1

8

4

3

2 6

5

9

10 1211

7

a

 
Hình 8.16- Ván khuôn móng 

Dựa vào kích thước từng cấu kiện ,kích thước ván khuôn định hình sẵn ta tiến hành tổ hợp để 
chọn ván khuôn cho từng cấu kiện và tiến hành lắp ghép các tấm ván khuôn 

Sau khi thực hiện xong công tác dựng cốt thép đài móng và cốt thép chờ ở 
đầu cột thì ta tiến hành lắp ghép ván khuôn đài móng Thi công lắp các tấm ván 

khuôn kim loại lại với nhau dùng liên kết là chốt U và L. Tiến hành lắp các tấm 

này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng những tấm góc trong. 

Tiến hành lắp các thanh chống kim loại. 

Ván khuôn đài cọc được lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở 

bên ngoài hố móng. 

Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài. 

Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va cham mạnh gây biến 

dạng cho ván khuôn. 

Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim và hình bao chu vi 

của từng đài. 

Trước khi lắp dựng cốt pha thành đài móng ta xác định tim của đáy móng 

(tim cột) bằng dây dọi từ điểm giao nhau của 2 dây căng theo 2 trục của 2 phương 

công trình xuống đáy móng, đánh dấu tim móng và tim trục bằng dấu đỏ, các tấm 

ván được ghép lại bằng đinh thành khuôn hình chữ nhật có kích thước băng kích 

thước của móng. 

Ta lắp dựng ván khuôn trên nền bê tông lót, móng đã đánh dấu tim trục cân 

chỉnh ván khuôn theo từng cạnh, kích thước của các cạnh lấy từ tim ra 2 bên sau đó 

cố định ván khuôn bằng cây chống. 
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Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, 

neo và cây chống. 

Ván khuôn cổ móng được lắp dựng sau khi lắp xong cốt thép và ván khuôn 

dài giằng móng. Dùng các tấm ván kê trực tiếp lên ván thành móng kết hợp với hệ 

thống cây chống và dây neo. 
 

điểm cố định tim

b/
2

l/2

 
 

Tại các vị trí thiếu hụt do mô đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ 

dày tối thiểu là 30mm. 

Yêu cầu bề mặt ván khuôn phải kín khít để không làm chảy mất nước bê 

tông. Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn. 

Trước khi đổ bê tông, mặt ván khuôn phải được quét 1 lớp dầu chống dính. 

Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thước, dây dọi để đo lại kích thước, 

cao độ của các đài. 

Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép. 

Lập biên bản nghiệm thu trước khi đổ bê tông . 

+ Để phục vụ cho công tác xây dựng công trình trên , do công trình thi công nằm trong đô 

thị lớn nên mặt bằng tương đối hạn chế và công tác vận chuyển vật tư, thiết bị thi công rất khó 

khăn, nước nôi bị hạn chế sử dụng và yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường rất khắt khe nên ta 

chọn phương án dùng cốp pha định hình bằng thép và giáo chống bằng thép kết hợp với các thânh 

xà gồ bằng gỗ có kích thước tiết diện là 10  12 . Các tấm ván khuôn có kích thước chủ yếu là  

300  1500. Ngoài ra còn sử dụng một số tấm thép góc trong và góc ngoài có kích thước 150 

150x1500 để thi công đài móng và một số tấm có kích thước khác để bù các khoảng thiếu (hoặc 

dùng ván gỗ dày 3 cm) để bù. 

Các công nhân khuân các tấm ván khuôn (đã được bôi dầu chống dính để tránh cho bê tông đỡ 

dính vào ván khuôn ) đến vị trí hố móng cần dựng ván khuôn,ta sử dụng 5-:-7người chuyên 

khuân ván khuôn .Các công nhan lắp dựng sẽ dựng từng tấm ván khuôn đứng cạnh nhau.Sau khi 

dựng được một số tấm ta dùng các sườn ngang và dùng thanh chống đơn chống tạm tương đối ổn 

định .Khi nào ta đã dựng xong tất cả các mặt của ván khuôn đài móng ta có thể tăng chiều dài 
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cây chống đơn bằng cách tăng các vít xoáy đẩy các mặt ván khuôn dát lại với nhau giáp cho toàn 

bộ ván khuôn đài móng đảm bảo ổn định kể cả khi đổ bê tông. 

Sau khi đã lắp dựng xong ván khuôn và đổ bê tông đài móng ,chờ cho bê tông đạt đủ cường độ 

,tháo ván khuôn theo trình tự ván khuôn nào lắp trước tháo sau và ván khuôn nào tháo sau lắp 

trước.Chú ý tránh va chạm làm sứt mẻ ,biến dạng ván khuôn bê tông đài móng. 

Các thanh chống chéo ván khuôn đài móng được kê trên các ván gỗ dày 3 cm đảm bảo không bị 

lún.Khi chống các thanh chống đó ta cần phải đóng các thanh gỗ 10x10 cm xuống sâu 30-:50 cm 

cách mép ván đáy 80 cm chặn cho chông các thanh chống khỏi bị trượt 

Phương pháp lắp dựng cốt thép móng 

Cốt thép được gia công lắp đặt tại công trường đảm bảo chất lượng về loại, mác và đường kính 
thép; đảm bảo kích thước, hình dáng và vị trí cốt thép; chất lượng cường độ mối hàn, vị trí và chất 
lượng chỗ nối buộc. 
Cốt thép đặt phải đảm bảo về chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và số lượng miếng kê, đảm bảo 
ổn định khi bê tông. 

Lưới thép của đài cọc được nối buộc bằng dây thép mềm 1, sử dụng con kê bê tông đúc sẵn dày 
5cm để kê. 
Khung thép giằng cũng sử dụng nối buộc cốt đaivào cốt dọc bằng dây thép, con kê bê tông dày 
3cm. 
Cốt thép chờ của cột được hàn vào lưới cốt đai. 
Sau khi lắp cốt thép đáy đài bố trí các con kê đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ  
Yêu cầu với con kê 

Đảm bảo chiều cao làm việc của cốt thép tại móng  
Đơn giản dễ chế tạo ổn định cao 
Khoảng cách con kê 50-70 cm  
Cạnh trên cùng của con kê luôn cắt chéo so với hai lớp cốt móng 
Sau khi bố trí con kê xong ta tiến hành lắp dựng các khung thép đứng ,thép cấu tạo và thép chờ ở 
cổ móng tạo khung cốt thép móng theo đúng thiết kế 

Lắp dựng sàn công tác ,treo các cốt thép khung cấu tạo của móng lên sàn công tác để 

tránh cho thép không bị võng,đảm bảo khoảng cách bê tông bảo vệ 

Biện pháp thi công bê tông móng: 

Khối lượng bê tông móng: 
 Móng A,D có 16 móng V1= 16.1,8.1,6.1,6 =73,728m3 
 Móng B,C có 16 móng  V2= 16.1,8.1,7.1,7 = 83,232 m3 
Khối lượng bê tông dầm giằng  V3= 1,8.0,9(4.26,1+8.14,8) = 300,78m3 
Khối lượng bê tông móng và giằng móng cần thi công là: 
  V=V1+V2+V3  = 73,728+ 83,232 + 300,78 = 457,74 m3 
Lựa chọn xe vận chuyển và bơm bê tông: 

Đối với bê tông móng do yêu cầu cao về cường độ ,độ sụt ,hàm lượng cốt liệu,tiến độ và việc vận 
chuyển ,phương pháp đổ cũng như khối lượng bê tông lớn chọn phương án mua bê tông thương 
phẩm là biện pháp hữu hiệu nhất vừa đảm bảo về mặt thời gian ,kỹ thuật cũng như chất lượng. 
Chọn và tính toán số xe vận chuyển  

Số xe cần thiết vận chuyển bê tông là T
S

L

V

Q
n  

Trong đó: 
Q =0,6.Qmax= 0,6.90=54 m3/h 
V=6m3 thể tích bê tông mỗi xe 
L=10 km đoạn đường vận chuyển từ chỗ mua bê tông đến công trường 
S=40 km/h tốc độ trung bình của xe 
T tổng thời gian gián đoạn 
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Số xe cần chọn để vận chuyển bê tông đảm bảo cho bê tông được đổ liên tục là 6 xe 
Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng là  

 
457,74

77
6

n  chuyến 

 Chọn máy móc thi công. 

Sử dụng bơm bê tông để đổ bê tông đài + giằng móng. Khối lượng bê tông cần đổ của toàn bộ 

móng là Vm
bê tông=457,74 m3 tương đối lớn ta dùng máy bơm bê tông để đổ bê tông cho móng. 

Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật sau: 
Bơm cao  

(m) 

Bơm ngang 

 (m) 

Bơm sâu  

(m) 

Dài (xếp lại)  

(m) 

49.6 38.6 29.2 10.7 

 

 

 

Thông số kỹ thuật bơm: 
Lưu lượng 

(m
3
/h) 

áp suất bơm 
Chiều dài xi lanh 

(mm) 

Đường kính xi lanh 

(mm) 

60 105 1400 200 

 

Ưu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm là với khối lượng lớn  thì 

thời gian thi công nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được các mạch ngừng, chất 

lượng bê tông đảm bảo. 
Năng suất đổ bê tông theo ca là: Nca= 8.60 = 480m3/ca  . Tuy nhiên để giảm bớt mức độ căng 
thẳng trên công trường do khối lượng bê tông lớn nên ta sẽ tổ chức  đổ làm 2 ngày. Mỗi ngày đổ 
được 457,74/2= 228,87m3 bê tông. 

Chọn máy đầm bê tông. 

Chọn đầm dùi U70 do Nga sản xuất. Năng suất đầm là N = 20m3/ca  

 Số máy đầm là : n = 228,87/20  12 chiếc. 
Chọn máy trộn và máy đầm bàn phục vụ đổ bê tông lót. 

Khối lượng bê tông lót móng  
[8.2.1,6.1,6 + 8.2.1,7.1,7]0,1  = 8,72 m3 là nhỏ  

 Chọn loại thùng trộn SB101 có Vxuất= 65 lít 
Năng suất thùng trộn: Nca= VxuÊt. nck. kxl. ktg.8 (m3/ca) 
VxuÊt = 0,065m3 
kxl= 0,7 ; ktg= 0,8 
nck=3600/tck 
tck  = t®æ vào+ t®æ ra+ ttrén =20 + 20 + 50 = 90(s) 

 nck= 3600/90 = (40 lÇn/h) 

 Nca= 0,065.40.0,7.0,8.8 = 11,65m3/ca 
Vậy chọn 1 thùng SB101 là đủ cho công tác bê tông lót. 
Để đầm bê tông lót ta sử dụng 1 máy đầm bàn U70 có năng suất ca là 20m3/ca. 

Đổ bê tông móng 

Vữa bê tông mác 300, yêu cầu chất lượng trộn đều, đủ thành phần cấp phối; cường độ và độ sụt 
của vữa bê tông đúng như thiết kế yêu cầu, nếu có sai lệch phải trong phạm vi cho phép. 
Do mặt bằng thi công chật hẹp và khối lượng thi công bê tông là lớn nên không thể tổ chức trộn 
tại mặt bằng. Vì vậy ta sử dụng bê tông thương phẩm là hợp lí nhất. 
Bê tông chuyên chở đến công trường phải được lấy mẫu cũng như kiểm tra độ sụt cho phép. 
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Công tác đầm đổ yêu cầu sao cho vữa bê tông được đặc chắc, không bị phân tầng, không có lỗ 
rỗng 

Khi xe bê tông đã vào đúng vị trí ta cho xe vận chuyển bê tông tới đổ vữa xi măng làm 

mồi rồi sau đó đổ bê tông vào xe bơm.Tại vị trí hố móng các công nhân đã chuẩn bị sẵn 

có hai ba người giữ vòi bơm hai người đầm dùi.Khi bê tông được bơm ra các công nhân 

giữ vòi điều chỉnh vị trí đổ và chiều dày đổ .Tiếp sau đó các công nhân dùng đầm dùi đầm 

lớp bê tông vừa đổ đến khi nước xi măng nổi lên bề mặt thì ngừng đầm tại vị trí đó và 

chuyển sang vị trí khác.Sau khi đổ xong có hai công nhân dùng bàn xoa láng mịn bề mặt 

bê tông. 

1 2 3 4 5 6 7 8

A

b

c

d

1 2 3 4 5 6 7 8

 

thông số kỹ thuật máy bơm bê tông putzmeister m43

áp lực bơm lớn nhất 10,5 (kg/m )khoảng cách bơm xa nhất 38,6 (m)

khoảng cách bơm cao nhất 49,6 (m) đường kính xi lanh bơm 200 (mm)

công suất máy 45 (kw)lươu lượng bơm 90 (m  )
3

A B C D

hoàn thiện bề mặt đài móng đầm bê tông bằng đầm dùi 

 

 Hình 8.17- Hướng đổ bê tông 

Công tác tháo dỡ ván khuôn và bảo dưỡng bê tông. 
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Bê tông được bảo dưỡng bằng cách mỗi ngày tưới nước từ 5-7 lần kể từ sau khi đổ song 5-6 giờ 
bảo dưỡng trong vòng 7 ngày. 
Chỉ tháo dỡ ván khuôn khi bê tông đạt cường độ cần thiết  
Ván khuôn không chịu lực sau khi bê tông  đông cứng thời gian tháo dỡ sau 1-:-2ngày ,cường độ 
bê tông đạt 25 kg/cm2. 
Yêu cầu : Tháo dỡ ván khuôn sau 2 ngày kể từ lúc đổ xong phân đoạn. Việc tháo dỡ tiến hành 

đảm bảo an toàn, không làm hỏng ván khuôn. 
Quy trình : 

Ta lần lượt tháo dỡ các cây chống xiên ,các nẹp đứng ,nẹp ngang và các tấm ván khuôn 

xung quanh móng 

Thống kê khối lượng công tác và khối lượng lao động thi công phần móng. 

Khối lượng bê tông đập đầu cọc:V = 160. 0,071 = 11,36 m3. 
Khối lượng thép đài giằng: 

m = Vb. %.7850 = 457,74.0,0007.7850 = 2515,3 kG 
Khối lượng ván khuôn đài giằng: 
+Ván khuôn đài: 
    ván khuôn 1 móng A,D : (2.1,6 + 2.1,6)1,8 = 11,52 m2 

    ván khuôn 1 móng B,C : (2,1,7+ 2.1,7)1,8 = 12,24 m2 
+Ván khuôn dầm giằng    : (4.26,1+8.14,8).1,8 = 334,2m2  

S = 16.11,52 + 16.12,24 +334,2 = 714,36 m2 
Khối lượng tường xây móng: (tường 220) tường móng xây bao quanh nhà để đổ đất san nền.V=( 
4.26,1 + 8.14,8).0,65.0,22 = 31,86m3 

 Khối lượng vữa ximăng cát mác 75: 31,86.0,29 = 9,24 m3 
Khối lượng bê tông sàn trệt dày 10cm:V= 14,8.21,6.0,1 = 31,968m3 

Bảng thống kê khối lượng công tác và khối lượng lao động thi công phần móng. 

Bảng8.4 Khối lượng công tác bêtông đài giằng. 

Cấu kiện Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Số lượng V (m3) 

Đài A,D 1,6 1,6 1,8 16 73,728 

Đài B,C 1,7 1,7 1,8 16 83,232 

Giằng G1 3,15 0,3 0,9 16 13,61 

Giằng G2 3,5 0,3 0,9 08 7,56 

Giằng G3 2 0,3 0,9 12 5,51 

Giằng G4 2,9 0,3 0,9 2 1,566 

Giằng G5 2,8 0,3 0,9 2 1,512 

Giằng G6 1,9 0,3 0,9 12 6,156 

    Tổng 192,874 

 

Bảng 8.5 khối lượng công tác bêtông lót. 

Cấu kiện Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Số lượng V (m3) 

Đài A,D 1,6 1,6 0,1 16 4,096 

Đài B,C 1,7 1,7 0,1 16 4,624 

Giằng G1 3,15 0,3 0,1 16 1,512 

Giằng G2 3,5 0,3 0,1 08 0,84 

Giằng G3 2 0,3 0,1 12 0,72 

Giằng G4 2,9 0,3 0,1 2 0,174 

Giằng G5 2,8 0,3 0,1 2 0,168 

Giằng G6 1,9 0,3 0,1 12 0,684 
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Bảng 8.6  Khối lượng công tác thép móng. 

Cấu kiện 
Khối lượng 

TÊn 

Số lượng 
Cái 

Tổng 
TÊn 

Đài A,D 0.43 16 6.940 

Đài B,C 0.68 16 10.90 

Giằng G1 0.062 16 1.002 

Giằng G2 0.035 08 0.285 

Giằng G3 0.066 12 0.793 

Giằng G4 0.016 2 0.033 

Giằng G5 0.009 2 0.019 

Giằng G6 0.0233 12 0.279 

 

8.3- An toàn lao động khi thi công phần ngầm. 

88..33..11..  AAnn  ttooµµnn  llaaoo  ®®éénngg  ttrroonngg  tthhii  cc««nngg  ®®µµoo  ®®ÊÊtt::  

§§µµoo  ®®ÊÊtt  bb»»nngg  mm¸̧yy  ®®µµoo  ggÇÇuu  nngghhÞÞcchh  ::  

Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên, cũng như trong phạm 

vi hoạt động của máy khu vực này phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn phanh hãm, tín 

hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 

Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang quay gần. Cấm 

hãm phanh đột ngột. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không được dùng dây cáp đã nối. 

Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa ca bin máy và thành hố đào phải >1m. 

Khi đổ đất vào thùng xe ô tô phải quay gầu qua phía sau thùng xe và dừng gầu ở giữa thùng xe. 

Sau đó hạ gầu từ từ xuống để đổ đất. 

 Đào đất bằng thủ công : 

 Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc lên xuống tránh trượt, ngã. 

Trong khu vực đang đào đất nên có nhiều người cùng làm việc phải bố trí khoảng cách giữa 

người này và người kia đảm bảo an toàn. 

Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố đào trong khi đang có người làm việc ở bên dưới hố đào 

cùng 1 khoang mà đất có thể rơi, lở xuống người ở bên dưới. 

  



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             137           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

88 ..33..22--AAnn  ttooµµnn  llaaoo  ®®éénngg  ttrroonngg  cc««nngg  tt¸̧cc  bbªª  tt««nngg  ::     

CC««nngg  tt¸̧cc  ccèètt  pphhaa  

Cốt pha dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu cầu trong thiết 

kế thi công đã được duyệt. 

Cốt pha ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp phải tránh va 

chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước. 

Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả không cho những 

người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên cốt pha. 

Cấm đặt và xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, các 

lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình. Khi chưa giằng chúng. 

Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, nên có hư hỏng phải sửa chữa 

ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép : 

Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và biển báo. 

Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép 

văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công nhân làm 

việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải 

để đúng chỗ quy định. 

Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy, 

hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công 

nhân. 

Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nút 

buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, bên dưới phải 

có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định của quy phạm. 

Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp trong thiết kế. 

Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp không cắt được điện phải 

có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 
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Đổ và đầm bê tông: 

Trước khi đổ bê tôngcán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt thép, dàn giáo, 

sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã có văn bản xác nhận. 

Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trường hợp bắt buộc có 

người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 

Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông.Công nhân làm nhiệm vụ định hướng, 

điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

            + Nối đất với vỏ đầm rung 

   + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

           + Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

   + Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

   + Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện 

bảo vệ cá nhân khác. 

Bảo dưỡng bê tông: 

Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không được đứng lên các cột chống hoặc cạnh coffa, 

không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo dướng. 

Bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bi che khuất phải có đèn chiếu sáng. 

Tháo dỡ cốt pha : 

Chỉ được tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng dẫn của cán bộ kỹ 

thuật thi công. 

Khi tháo dỡ cốt pha phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng coffa rơi, hoặc kết 

cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo cốt pha phải có rào ngăn và biển báo. 

Trước khi tháo coffa phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các bộ phận công 

trình sắp tháo cốt pha. 

Khi tháo cốt pha phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có hiện tượng 

biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

Sau khi tháo cốt pha phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để coffa đã tháo lên 

sàn công tác hoặc nám coffa từ trên xuống, coffa sau khi tháo phải được để vào nơi qui định. 

Tháo dỡ cốt pha đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ 

yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời. 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             139           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

chương 9  

thi công thân và hoàn thiện 
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                                          Hình 9.1 Mặt bằng công trình 

1.2 9.1. Lập biện pháp thi công phần thân. 

Công trình Khu chung cư 8 tầng là nhà khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối. 
Tường gạch xây chèn khung. Mái bằng bê tông cốt thép. Do đó khi thi công thân 
nhà thì việc lựa chọn hệ ván khuôn để thi công bê tông toàn khối hợp lý sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến chất lượng và tiến độ thi công công trình. 

Hiện nay, trên các công trình xây dựng lớn  bằng bê tông cốt thép của Việt 
Nam, xu thế sử dụng hệ ván khuôn định hình rất phổ biến do nhiều tính ưu việt của 
nó. Vì vậy em chọn phương án thi công ván khuôn của công trình Khu chung cư là 
sử dụng ván khuôn định hình cho hầu hết các cấu kiện bêtông cốt thép. 

Với cột, dầm, sàn có kích thước điển hình, thuận lợi cho việc tổ hợp hệ ván 
khuôn định hình. 

Cầu thang sử dụng ván khuôn định hình. 

Xà gồ gỗ nhóm II, tiết diện 100 x100. 

Cột chống dầm sàn là hệ giáo PAL. 

Công trình lớn, khối lượng bê tông nhiều, yêu cầu chất lương cao, nên để đảm bảo 
tiến độ thi công em lựa chọn phương án:  

Thi công cột theo phân khu trước. Sau đó thi công dầm sàn toàn khối. 

Dùng bê tông thương phẩm cho cột, dầm, sàn. Đổ bê tông bằng cần trục tháp. 
Có kiểm tra chất lượng bê tông  chặt chẽ trước khi thi công 
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1.3 9.2.Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống.  

Số liệu thiết kế 

Nhà cao 8 tầng  + Tầng 1 cao : 3,9 m. 

                          + Tầng 2 đến tầng 8 cao: 3,3 m.  

                          + Tầng mái cao: 2,7 m. 

Tiết diện cột:     + cột biên có tiết diện bxh = 30x35  cm. 

                          + cột giữa có  tiết diện bxh = 40x55 cm. 

Tiết diện dầm:   + Dầm chính ngang: bxh = 22x50 cm.  

                          + Dầm dọc:              bxh = 22x30 cm. 

                          + Dầm khác:            bxh = 22x30  cm.  

Sàn bêtông cốt thép dày: 10 cm. 

1.3.1.1 9.2.1-Tính toán ván khuôn sà gồ cột chống cho sàn.  

Ván khuôn sàn dùng ván khuôn  gỗ dán định hình. 

Xà gồ đỡ ván khuôn sàn bằng gỗ có tiết diện 100 x 100, trọng lượng riêng 

600(kG/m3); [ ] = 110 (kG/cm2); E = 1,2.105 (kG/cm2). 

Hệ giáo đỡ sàn là giáo PAL có đặc điểm sau: 

Khung giáo hình tam giác rộng 1,2 (m); cao 0,75 (m); 1 (m); 1,5(m). 

Đường kính ống đứng :  76,3x3,2 (mm). 

Đường kính ống ngang       :  42,7x2,4 (mm). 

Đường kính ống chéo :  42,7x2,4 (mm). 

Các loại giằng ngang : rộng 1,2 (m); kích thước 34x2,2 (mm). 

Giằng chéo: rộng 1,697 (m); kích thước 17,2x2,4 (mm). 

Yêu cầu kỹ thuật đối với ván khuôn. 

Được chế tạo theo đúng kích thước cấu kiện. 

Đảm bảo độ cứng, ổn định, không cong vênh. 

Kín khít, không để chảy nước xi măng. 
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Gọn nhẹ tiện dụng dễ tháo lắp. 

Độ luân chuyển cao. 
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9.2.1.1- Tính toán ván khuôn sàn: 

 Sơ đồ tính:  
 

 

\ 

 

 

 

Hình 9.2: Sơ đồ tính ván khuôn sàn 

Coi ván khuôn như dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các xà gồ đỡ sàn, chịu tải 
phân bố đều. 

Cắt một dải sàn có bề rộng b = 1 (m). Tính toán ván khuôn sàn như dầm liên tục kê 
trên các gối tựa là các thanh xà gồ đỡ ván khuôn sàn. 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn gồm: 

Tải trọng do trọng lượng bê tông cốt thép: 

q
tc

1 = bhbt .. =2500.0,1.1 = 250 kG/m. 

q
tt

1 = n. q
tc

1  =1,2.250 = 300 kG/m 

Tải trọng do người và phương tiện vận chuyển: 400 kG/m2. 

q
tc

2 = 400.b = 400.1 = 400 kG/m. 

q
tt

2= n. q
tc

2= 1,3.400 = 520 kG/m. 

Tải trọng do trọng lượng bản thân ván khuôn: 35kG/m2 

q
tc

3 = 35.b = 35.1= 35 kG/m. 

q
tt

3=n.q
tc

3 =1,2.35 = 42 kG/m. 

Hoạt tải do đổ và đầm bê tông:  600 kG/m2. 

q
tc

4 = 600.1 = 600 kG/m. 

q
tt

4=1,3.600 = 780 kG/m. 

Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn có chiều rộng b = 1 (m) là: 

q
tc
 = q

tc
1+ q

tc
2 + q

tc
3 + q

tc
4  = 250 + 400 + 35 + 600 = 1285 kG/m. 

q
tt
 = q

tt
1 + q

tt
2 + q

tt
3 + q

tt
4 = 300 + 520 + 42 + 780 = 1642 kG/m. 

   Theo điều kiện bền: ][
W

M
        

ll

maxm

l

q
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M - Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục. M = 
10

l.q 2

 

W - Mô men chống uốn của ván khuôn.  

Ván khuôn sàn định hình b = 30 cm có W = 6,55 cm3, J = 28,46 cm4. 

Ta có: ][
.10

. 2

W

lq

W

M
     l  cm

q

W
5,91

42,16

2100.55,6.10].[.10
 

Theo điều kiện biến dạng:      

400
][

..128

. 4 l
f

JE

lq
f  l   cm

q

JE
2,114

85,12.400

46,28.10.1,2.128

.400

..128
3

6

3  

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn là: l = 60 cm. 

 

9.2.1.2-Tính toán xà gồ đỡ sàn: 

Sơ đồ tính:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 9.3:Sơ đồ tính xà gồ đỡ ván khuôn sàn 

Coi xà gồ như dầm liên tục tựa trên gối tựa là các cột chống xà gồ. Khi khoảng 
cách giữa các xà gồ là 60 cm thi tải trọng do dải bản rộng 60 cm bao gồm: 

Tải trọng do bản sàn tác dụng lên xà gồ. 

 g
tc

1 =l. q
tc
  = 0,6.1285 = 771 kG/m. 

 g
tt

1 = l. q
tt
  = 0,6.1642 = 985,2 kG/m. 

Tải trọng do trọng lượng bản thân xà gồ. 

g
tc

2 = 0,1.0,1.600 = 6 kG/m. 

g
tt

2 =1,1.6 = 6,6 kG/m. 

Tổng tải trọng tác dụng lên xà gồ là: 

q
tc
 = g

tc
1 + g

tc
2 = 771 + 6 = 777 kG/m.  

ll

maxm

l

q
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q
tt
 = g

tt
1 + g

tt
2 = 985,2 + 6,6 = 991,8 kG/m.  

   Theo điều kiện bền:  ][
W

M
        

M - Mô men uốn lớn nhất trong dầm liên tục. M = 
10

l.q 2

 

W - Mô men chống uốn của gỗ. Xà gồ tiết diện 10x10. có: 

2

4
33

3
22

/110][

33,833
12

10.10

12

.

67,166
6

10.10.

mkg

cm
hb

J

cm
hb

W

 

Ta có: ][
.10

. 2

W

lq

W

M
     l  cm

q

W
135

92,9

67,166.110.10].[.10
 

Theo điều kiện biến dạng:       

400
][

..128

. 4 l
f

JE

lq
f  l   cm

q

JE
tc

7,155
77,7.400

33,833.10.1,1.128

.400

..128
3

5

3  

 Vậy chọn khoảng cách cột chống xà gồ là: l = 120 cm. 

a. Tính toán đà dọc: 

Sơ đồ tính: 

Đà dọc như một dầm liên tục kê lên các gối là cây chống bằng giáo pal cách nhau 
120 cm. Chịu tải tập trung do đà ngang truyền vào.                 

Chọn đà dọc có tiết diện là 10x12 cm gỗ nhóm V có các thông số sau: 

  

 

 
 
 
 
 

 

                           Hình 9.4-Sơ đồ tính đà dọc 

4
33

3
22

252

1440
12

12.10

12

.

240
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.

/10.1,1;/150

cm
hb

J

cm
hb

W

cmkgemkg

 

mmax
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Tải trọng tác dụng vào đà dọc  

  Tải trọng tác dụng vào đà dọc gồm có các lực tập trung và tải trọng bản thân phân 
bố đều quy về lực tập trung: 

p
tt
 = p+p

bt
 

Trong đó :p = qdn.L = 991,8.1,2 =1190,2 kG. 

       pbt =1,1.0,1.0,12.600.0,6 = 4,752 kG. 

Tổng tải trọng tác dụng 

P
tt
 =1190,2 + 4,752 = 1194,9 kG. 

Kiểm tra đà dọc theo điều kiện bền 

Giá trị mômen lớn nhất  

Mmax = 0,252p = 0,252.1194,9 = 301,1 kGm. 

)/(150

/5,125
240

30110

2

2max

cmkg

cmkg
W

M

 

Kiểm tra đà dọc theo điều kiện biến dạng. 

Vì tải trọng tập trung đặt gần nhau cách nhau 0,6 m, ta có thể tính biến dạng của đà 
dọcgần đúng theo dầm liên tục đều nhịp với tải trọng phân bố đều là p 

f
JE

Bp
f

giao

tc

..128

. 4

 

Trong đó: kg
p

p
tt

tc 75,995
2,1

9,1194

2,1
 

            cmf 102,0
1440.10.1,1.128

120.95,9
5

4

 

                     3,0
400

120
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng. Vậy kích thước tiết diện đã chọn thoả mãn điều 
kiện chịu lực và biến dạng. 

b.Cấu tạo ván khuôn sàn. 
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C D

4 1

2

3

C300x350C400x550

6

7

 
 

               

1. VK kim loại 300x1200  

2. VK kim loại 200x1200 

3. VK kim loại 150x900  

4. Đệm gỗ  

Hình 9.5: Cấu tạo ván khuôn sàn 

c.Công tác ván khuôn 

YYªªuu  ccÇÇuu  cchhuunngg  cc««nngg  tt¸̧cc  vv¸̧nn  kkhhuu««nn..  
Các yêu cầu kĩ thuật với ván khuôn: 
Bền vững ổn định không cong vênh 

gọn nhẹ tiện dụng dễ tháo lắp 

có độ luân chuyển cao 

ghép kín khít không làm mất nước xi măng trong quá trình đổ và đàm 

d.chọn loại ván khuôn  

Ưu điểm ván khuôn kim loại: 

Sử dụng nhiều lần với nhiều loại cấu kiện khác nhau như móng,cột dầm,sàn 
Trọng lượng nhẹ ,thích hợp với việc vận chuyển tháo lắp bằng thủ công 
Hệ số luân chuyển cao giảm được chi phí ván khuôn sau một thời gian sử dụng 
Kích thước thống nhất đảm bảo đồng đều 
Bề mặt ván khuôn nhẵn ,phẳng đảm bảo theo yêu cầu thiết kế 
Dễ tháo lắp ,dễ lắp,chỗ nối kín khít  
Thời gian thi công nhanh 
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Chính vì vây sử dụng ván khuôn thép định hình cho công trình sẽ có hiệu quả 

cao.Dùng ván khuôn của công ty nitetsu chế tạo gồm: 

các tấm ván khuôn chính (dày 2mm , có các sườn dày 3mm) 
Tấm góc trong và ngoài 
Phụ kiện liên kết gồm móc kẹp chữ u và chốt chữ L 
Thanh chống kim loại  

99..22..22--TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  vv¸̧nn  kkhhuu««nn  xxµµ  ggåå  ccéétt  cchhèènngg  ddÇÇmm  pphhôô..  

9.2.2.1-Tính toán ván khuôn đáy dầm: 

Dùng ván khuôn thép 30x220x1200 
a.Tải trọng tác dụng lên đáy dầm gồm: 

+Tải trọng do bê tông:  

 q1=n.b.h.  =1,2.0,22.0,3.2600 = 205,92 kg/m 
+Tải trọng do ván khuôn đáy dầm. 
 q2=10,67 kg/m 
+Tải trọng do đổ bê tông  
 q3=n.ptc.b =1,3.400.0,22=114,4 kg/m 
+Tải trọng do đầm bêtông  
 q4=n.ptc.b =1,3.200.0,22=57,2 kg/m 
+Tải trọng do thi công  
 q5=n.ptc.b =1,3.250.0,22=71,5 kg/m 
Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn là: 
 q= q1+q2+q3+q4+q5=205,92+10,67+114,4+57,2+71,5 = 459,69 kg/m 
b.Tính toán ván khuôn đáy:  

      Coi ván khuôn đáy dầm như một dầm liên tục chịu tải phân bố đều, gác lên các 
gối tựa là các đà ngang đáy dầm 

 
 

 

ll

maxm

l

q

 
Hình 9.6-Sơ đồ tính ván đáy dầm 

 
   Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhất phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.R
10

l.q
M

2
dn

tt

max  

  )(144
5969,4

57,4.2100.10..10
cm

q

WR
l

ttdn  
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Chọn khoảng cách đà ngang Lđn=120 cm 

dc

bề mặt bê tông sàn

10

7

6

12 8

15

9

4

11

23

 

4.xà gồ đỡ giáo pal

3.xà gồ dưới

2.xà gồ trên

1.ván thành

ván khuôn dầm

8.thanh chống đứng

7.thanh cữ

6.thanh chống xiên

5.nẹp giữ

12.ván khuôn sàn

11.giáo pal

10.kích chân GIÁO 

9.kích đầu GIÁO 

 
 
c. Kiểm tra điều kiện biến dạng. 

      Độ võng phải nhỏ hơn độ võng cho phép: f
J.E.128

l.q
f

4
g

tc

 

Trong đó: 

                      )/(075,383
2,1

69,459

2,1
mkg

q
q

tt
tc  

                      )(063,0
58,22.10.1,2.128

100.83075,3
6

4

cmf  

                       25,0
400

100
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng. 
9.2.2.2- Tính toán ván khuôn thành dầm. 

a. Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm gồm: 

áp lực bê tông tươi 
  q1= n. .hd =1,3.2500.0,3 = 975 kg/m2 

áp lực đầm bê tông. 
  q2=n.ptc=1,3.200 =260 kg/m2 
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tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm là 
  q= q1+q2=975 +260 = 1235 kg/m2 
b. Tính toán khoảng cách các nẹp đứng cho ván thành: 

      Xét 1 tấm ván khuôn rộng 22cm. Coi ván khuôn như một dầm liên tục chịu tải 
trọng phân bố đều, tựa trên các gối tựa là các sườn đứng. 
 Tải trọng tác dụng vào ván khuôn là 
  qtt = q.0,22 =1235.0,22 = 271,7 kg/m 
Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhất phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.R
10

l.q
M

2tt

max  

  )(8,184
717,2

42,4.2100.10..10
cm

q

WR
l

ttdn  

Chọn khoảng cách các gông là lg=180 cm bằng khoảng cách các đà ngang để bố trí 
được đơn giản. 
c. Kiểm tra ván thành theo điều kiện biến dạng: 

     Độ võng phải nhỏ hơn độ võng cho phép: f
JE

lq
f nd

tc

..128

. 4

 

   Trong đó: )/(4,226
2,1

7,271

2,1
mkg

q
q

tt
tc  

                 )(042,0
02,20.10.1,2.128

100.264,2
6

4

cmf < f = 0,25 

Chọn khoảng cách các đà ngang là ldn=180cm 

 

 

9.2.2.3-Tính toán đà ngang: 

a. Tải trọng tác dụng vào đà ngang: 

Tải trọng do bê tông  
  q1=n.h.a.  =1,2.0,3.1,8.2600 = 1684,8 kg/m 

Tải trọng do ván khuôn đáy dầm 
  q2=1,1.10,67 = 11,74 kg/m 
Tải trọng do đổ bê tông  
  q3=n.ptc.a=1,3.400.1 = 520 kg/m 
Tải trọng do đầm bêtông  
  q4=n.ptc.a=1,3.200.1 = 260 kg/m 
Tải trọng do thi công  
  q5=n.ptc.a=1,3.250.1=325 kg/m 
Tải trọng ván khuôn hai thành dầm 
  q6=2.n.a.q=2.1,1.1.10,67= 23,474 kg/m 
Tải trong bản thân ®µ(®µ có tiết diện 10x8cm) 
  q7=n.b.h. =1,1.0,08.0,1.600 =5,28 kg/m 

Tổng tải trọng tác dụng lên đà ngang là  
  P=(1684,8+11,7+260+520+325+23,474+5,28).0,3 = 850 kg 
Coi đà ngang như dầm đơn giản chịu tải tập trung ,có các gối tựa là đà dọc 
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max m 

p 

l dn 

Hình 9.7-Sơ đồ tính đà ngang 

 
 

 
 
 
 
 
Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhât phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.
4

l.p
M da

max  

  94
850

33,133.150.4.4

p

w
ldn

cm 

Chọn ldn=75 cm  
b. Kiểm tra đà ngang theo điều kiện biến dạng: 

Độ võng được xác định theo công thức 

  f
J.E.48

l.p
f

3
dn

tc

 

  )/(3,708
2,1

850

2,1
mkg

p
p

tt
tc  

  4
33

67,666
12

10.8

12

.
cm

hb
j  

  )(084,0
67,666.10.1,1.48

75.3,708
5

3

cmf  

  cm1875,0
400

75
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng 
Do đà ngang gác lên đà dọc kê trên cây chống đơn nên không cần tính toán đà dọc 
Chọn đà ngang có tiết diện 8x10cm dài 105cm để mỗi bên thừa 15cm để cấu tạo 
cây chống xiên 
c. Tính toán chọn cây chống đơn: 

      Lực tác dụng vào cây chống đơn là: 
  Ptt = (p+pbt

ddoc)/2 = (850+1,1.0,08.0,1.600.1)/2 = 427,64 Kg 
Chọn cây chống đơn K-101 có các thông số kỹ thuật như đã trình bày ở phần ván 
khuôn móng    

99..22..33--TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  vv¸̧nn  kkhhuu««nn  xxµµ  ggåå  ccéétt  cchhèènngg  ddÇÇmm  cchhÝÝnnhh..  

9.2.3.1-Tính toán ván khuôn đáy dầm: 

Dùng ván khuôn thép 50x220x1200 
a.Tải trọng tác dụng lên đáy dầm gồm: 

+Tải trọng do bê tông:  

  q1=n.b.h.  =1,2.0,22.0,5.2600 = 343,2 kg/m 
+Tải trọng do ván khuôn đáy dầm. 
  q2=10,67 kg/m 
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+Tải trọng do đổ bê tông  
  q3=n.ptc.b=1,3.400.0,22=114,4 kg/m 
+Tải trọng do đầm bêtông  
  q4=n.ptc.b=1,3.200.0,22=57,2 kg/m 
+Tải trọng do thi công  
  q5=n.ptc.b=1,3.250.0,22=71,5 kg/m 
Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn là: 
  q= q1+q2+q3+q4+q5= 343,2+10,67+114,4+57,2+71,5= 596,97 kg/m 
b.Tính toán ván khuôn đáy:  

      Coi ván khuôn đáy dầm như một dầm liên tục chịu tải phân bố đều, gác lên các 
gối tựa là các đà ngang đáy dầm 

ll

maxm

l

q

 
Hình 9.8-Sơ đồ tính ván đáy dầm chính 

 
   Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhất phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.R
10

l.q
M

2
dn

tt

max  

  
10. . 10.2100.4,57

126,8( )
5,97

dn tt

RW
l cm

q
 

Chọn khoảng cách đà ngang Lđn=120 cm 
c. Kiểm tra điều kiện biến dạng. 

      Độ võng phải nhỏ hơn độ võng cho phép: 

   f
J.E.128

l.q
f

4
g

tc

 

Trong đó: 

                     
596,97

497,5( / )
1,2 1,2

tt
tc q

q kg m  

                      
4

6

4,975.100
0,082( )

128.2,1.10 .22,58
f cm  

                       25,0
400

100
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng. 
9.2.3.2- Tính toán ván khuôn thành dầm. 

a. Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm gồm: 

áp lực bê tông tươi 
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  q1= n. .hd =1,3.2500.0,5 = 1625 kg/m2 

áp lực đầm bê tông. 
  q2=n.ptc=1,3.200 =260 kg/m2 

tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm là 
  q= q1+q2=1625 +260 = 1885 kg/m2 
b. Tính toán khoảng cách các nẹp đứng cho ván thành: 

      Xét 1 tấm ván khuôn rộng 22cm. Coi ván khuôn như một dầm liên tục chịu tải 
trọng phân bố đều, tựa trên các gối tựa là các sườn đứng. 
 Tải trọng tác dụng vào ván khuôn là 
  qtt = q.0,3 =1885.0,22 = 414,7 kg/m 
Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhất phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.R
10

l.q
M

2tt

max  

  
10. . 10.2100.4,42

150( )
4,147

dn tt

RW
l cm

q
 

Chọn khoảng cách các gông là lg=100 cm bằng khoảng cách các đà ngang để bố trí 
được đơn giản. 
c. Kiểm tra ván thành theo điều kiện biến dạng: 

     Độ võng phải nhỏ hơn độ võng cho phép: 

                f
JE

lq
f nd

tc

..128

. 4

 

   Trong đó: 

                 )m/kg(5,552
2,1

663

2,1

q
q

tt
tc

 

                 )(102,0
02,20.10.1,2.128

100.52,5
6

4

cmf < f = 0,25 

Chọn khoảng cách các đà ngang là ldn=100cm 
9.2.3.3-Tính toán đà ngang: 

a. Tải trọng tác dụng vào đà ngang: 

Tải trọng do bê tông  
  q1=n.h.a.  =1,2.0,5.1.2600 = 1560 kg/m 

Tải trọng do ván khuôn đáy dầm 
  q2=1,1.10,67 = 11,74 kg/m 
Tải trọng do đổ bê tông  
  q3=n.ptc.a=1,3.400.1 = 520 kg/m 
Tải trọng do đầm bêtông  
  q4=n.ptc.a=1,3.200.1 = 260 kg/m 
Tải trọng do thi công  
  q5=n.ptc.a=1,3.250.1=325 kg/m 
Tải trọng ván khuôn hai thành dầm 
  q6=2.n.a.q=2.1,1.1.2.10,67=42,68 kg/m 
Tải trong bản thân ®µ(®µ có tiết diện 10x8cm) 
  q7=n.b.h. =1,1.0,08.0,1.600=5,28 kg/m 
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max m 

p 

l dn 

Tổng tải trọng tác dụng lên đà ngang là  
  P=(1560+11,7+260+520+325+42,68+5,28).0,3 = 817,4 kg 
 
Coi đà ngang như dầm đơn giản chịu tải tập trung ,có các gối tựa là đà dọc 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.9-Sơ đồ tính đà ngang dầm chính 

 
Để dầm làm việc bình thường thì mômen lớn nhât phải thoả mãn điều kiện sau: 

  W.
4

l.p
M da

max  

  
4 . 4.150.133,33

97,87
817,4

dn

w
l

p
cm 

Chọn ldn=75 cm  
b. Kiểm tra đà ngang theo điều kiện biến dạng: 

Độ võng được xác định theo công thức 

  f
J.E.48

l.p
f

3
dn

tc

 

  
817,4

681,2( / )
1,2 1,2

tt
tc p

p kg m  

  
4

33

cm67,666
12

10.8

12

h.b
j  

  
3

5

681,2.75
0,082( )

48.1,1.10 .666,67
f cm  

  cm1875,0
400

75
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng 
Do đà ngang gác lên đà dọc kê trên cây chống đơn nên không cần tính toán đà dọc 
Chọn đà ngang có tiết diện 8x10cm dài 105cm để mỗi bên thừa 15cm để cấu tạo 
cây chống xiên 
c. Tính toán chọn cây chống đơn: 

      Lực tác dụng vào cây chống đơn là: 
  Ptt = (p+pbt

ddoc)/2 = (817,4+1,1.0,08.0,1.600.1)/2 = 411,34 Kg 
Chọn cây chống đơn K-101 có các thông số kỹ thuật như đã trình bày ở phần ván 
khuôn móng   

99..22..44--TTÝÝnnhh  ttoo¸̧nn  vv¸̧nn  kkhhuu««nn  ccéétt  ..  

99..22..44..11--LLùùaa  cchhäänn  vv¸̧nn  kkhhuu««nn  cchhoo  ccéétt..  

Ta chọn cột giữa có tiết diện 40x55 cm, cao 390 cm để tính toán ván khuôn cột. 
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lglg

maxm

lg

q tt

Do cột có kích thước như trên nên ta chọn ván khuôn  thép định hình có kích thước: 
50x300x1500(mm) ; có W=6,55 cm3 ;J=28,46cm4. 
50x200x1500(mm) ; có W=4,42 cm3 ;J=20,02cm4. 
a.Tính toán khoảng cách các gông cột. 

 Tải trọng tác dụng: 

 áp lực bê tông tươi q = n. .H.b =1,3.2500.0,7.0,3 = 682,5 kg/m 

 áp lực đầm bê tông q = n.ptc.b =1,3.200.0,3 =78 kg/m 

 áp lực gió pgio hut = n.Wtt.b = n.0,5.Wo.k.c.b     
   Trong đó b = 0,3m bề rộng tính toán của ván khuôn 
pgio hut =1,2.0,5.83.0,59.0,6.0,3 =5,3 (kg/m) 
Vậy tải trong phân bố tác dụng lên ván khuôn là: 
qtt = p1+p2+p3 = 682,5+78+5,3 =765,8 (kg/m) 
 Tính toán khoảng cách gông: 

      Coi ván khuôn cột như một dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ,tựa trên các 
gối tựa là các gông cột. 
   Để đảm bảo sự làm việc của ván khuôn thì mômen lớn nhất Mmax phải nhỏ hơn 
R.W 

   W.R
10

l.q
M

2
g

tt

max  

  )(110
65,7

42,4.2100.10..10
cm

q

WR
l

ttg  

Vậy chọn khoảng cách gông là: Lg=60cm. 
Kiểm tra khoảng cách gông theo điều kiện biến dạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.10-Sơ đồ tính khoảng cách gông 

 

   Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: 

f
J.E.128

l.q
f

4
g

tc

 

   Trong đó: 

)m/kg(638
2,1

8,765

2,1

q
q

tt
tc

 

)(015,0
02,20.10.1,2.128

60.38,6
6

4

cmf  



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             155           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

15,0
400

60
ff   

Thoả mãn điều kiện biến dạng. 

Tính toán gông: 

   Tải trọng tác dụng lên gông là: 
qtt = (1,3.2500.0,7+1,3.200+17,6).0,6 =1531,56 kg/m 

 

600 m max 

tt q 

 
 Hình 9.11-Sơ đồ tính gông 

 
  Gông như một dầm đơn giản có:  

W.R
8

l.q
M

2

max  


3

22

cm2,3
2100.8

60.31,15

R.8

l.q
W  

Chọn gông thép L32x4 có J=2,26cm4 ; W=4,39cm3. 
Kiểm tra biến dạng gông: 
      Gông là dầm đơn giản nên công thức tính độ võng là: 

f
J.E.384

l.q
f

4tc

 

)m/kg(3,1276
2,1

56,1531

2,1

q
q

tt
tc

 

)cm(09,0
26,2.10.1,2.384

60.76,12
f

6

4

 

15,0
400

60
ff  

 Thoả mãn điều kiện biến dạng. 
 
9.2.4.2. Tính toán gông cột cây chống xiên cho cột 

   Tải trong tác dụng vào ván khuôn chỉ gồm gió đẩy và gió hút: 
q® = 0,5.n.W0.k.c.h = 0,5.1,2.83.0,59.0,8.0,6 =14,1 kg/m 
qh = 0,5.n.W0.k.c.h = 0,5.1,2.83.0,59.0,6.0,6 =10,6 kg/m 
(trong đó h =0,6 m bề rộng cột đón gió lớn nhất) 
   Tải trọng gió tác dụng vào ván khuôn là: 
q = q®+qh =14,1+10,6 =24,7 kg/m 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             156           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

ván khuôn cột (tl 1:25)2
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CTCét
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Hình 9.12-Sơ đồ tính toán chống xiên cho cột 

 
   Từ hình vẽ  lấy mômen với điểm O ta có:  
N.d+q.H.H/2 = 0 
(d =1,8.cos45) 

 )kg(32,87

2

2
.8,1.2

3.7,24

d.2

H.q
N

22

 

   Chiều dài cây chống là:  

m55,2
2

2.8,1

45cos

8,1
l  

   Chọn cây chống đơn K-101 có:  
          hmin =1500 tương ứng với tải trọng cho phép p =3350kg. 
          hmax=3000 tương ứng  với tải trọng cho phép p =2000kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 9.13- Cấu tạo ván khuôn cột 
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9.3-Lập bảng thống kê ván khuôn cốt thép bê tông phần thân. 

 

  Tầng 1     
1 Cốt thép cột tấn  

2 Ván khuôn cột 100m2 6.15 

3 Đổ bêtông cột m3 90.18 

4 Tháo ván khuôn cột 100m2 6.15 

5 Cốt thép dầm sàn tấn 17.37 

6 Ván khuôn dầm sàn 100m2 20.16 

7 Đổ bêtông dầm sàn m3 253.12 

 Tầng 2     
8 Cốt thép cột tấn 6.98 

9 Ván khuôn cột 100m2 5.65 

10 Đổ bêtông cột m3 75.32 

11 Tháo ván khuôn cột 100m2 5.65 

12 Cốt thép dầm sàn tấn 17.37 

13 Ván khuôn dầm sàn 100m2 20.16 

14 Đổ bêtông dầm sàn m3 253.12 

 

99..44..KKüü  tthhuuËËtt  tthhii  cc««nngg  cc««nngg  tt¸̧cc  vv¸̧nn  kkhhuu««nn  ,,bbªª  tt««nngg  ,,ccèètt  tthhÐÐpp  pphhÇÇnn  tthh©©nn..  

99..44..11--  CC««nngg  tt¸̧cc  vv¸̧nn  kkhhuu««nn..  

9.4.1.1 Lắp dựng. 

Coppha,đà giáo phải được thiết kế và thi công sao cho đảm bảo độ cứng ổn định,dễ 
tháo lắp,không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép ,đổ và đầm bê tông  
Cop pha phải được ghép kín ,khít không làm mất nước xi măng ,bảo vệ cho bê tông 
mới đổ dưới tác dụng của thời tiết. 
Cop pha khi tiếp xúc với bê tông cần phải được chống dính. 
Cop pha thành bên của các kết cấu sàn,dầm,cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với 
việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến cop pha đà giáo còn lại để chống đỡ  
Cột chống đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng,không bị trượt và không bị 
biến dạng khi chịu tải trọng trong quá trình thi công . 
Trong quá trình thi công lắp dựng coppha cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở dưới để 
khi cọ rửa mặt nền,nước và rác bẩn thoát hết ra ngoài . 
Khi lắp dựng coppha đà giáo chỉ được sai số cho phép theo quy phạm 
9.4.1.2.Tháo dỡ coppha đà giáo  

Coppha,đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu 
được trọng lượng bản thân và tải trọng thi công khác,khi tháo dỡ coppha cần tránh 
không gây ứng suất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hai đến kết cấu bê tông. 
Các bộ phận coppha,đà giáo không còn chịu lực dau khi bê tông đã đóng rắn có thể 
tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50kg/m2 
Đối với coppha,đà giáo chịu lực chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ quy 
định theo quy phạm 
Khi tháo dỡ coppha đà giáo ở các ô sàn đổ bê tông toàn khối của nhà cao tâng nên 
tiến hành như sau: 
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Tháo dỡ từng bộ phận của cột chống,coppha trong tấm sàn dưới và giữ lại 50% số 
lượng cột chống thiết kế,khoảng cách an toàn của các cột chống cách nhau 2m dưới 
dầm có nhịp <4m 
Khi tháo dỡ ván khuôn ,dàn giáo phải chú ý vấn đề an toàn 
Việc chất tải từng phần nên kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn,đà giáo cần được 
tính toán theo cường độ bê tông đã đạt cường độ thiết kế. 
Coppha ,đà giáo phải được thiết kế và thi công sao cho đảm bảo độn cứng ổn 
định,dễ tháo lắp ,không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép,đổ và đầm bê tông 
9.4.1.3.Dựng coppha cột 

ván khuôn phải bôi dầu chống dính ,không cong vênh 
xác định tim ngang , tim dọc cột bằng máy kinh vĩ .Các vị trí xác định phải được 
đánh 2 dấu tam giác xuống mặt sàn bằng sơn đỏ ,trong đó mỗi tam  giác có 1 cạnh 
dài trùng với trục tim cột 
Vạch mặt cắt cột lên mặt nền đúng vị trí .Lấy khoảng cách và kích thước ác lỗ trên 
đầu ván khuôn va  đánh dấu vào mặt cắt cột vừa vạch sau đó khoan lỗ xuống nền 
tại những vị trí đó .Ghim khung định vị ván khiôn chân cột lên sàn bằng cách 
xuyên một đoạn thép từ khung định vị xuống lỗ khoan .Như vậy ta có vị trí chân 
cột chính xác 
Ghép các tấm côppha lại với nhau bằng gông thép .Nên dựng trước ba mặt lại với 
nhau ngay tại vị trí chân cột để đỡ công vận chuyển 
Dựng 3 mặt ván khuôn đã ghép sẵn vào vị trí khung định vị đóng tấm ván khuôn lại 
vào ván khuôn .Chống và gông sơ bộ .Dùng máy kinh vĩ kiểm tra tim ,cạnh ván 
khuôn.Điều chỉnh cho thật chính xác về độ thẳng góc và khoảng cách các gông rồi 
chống và neo  
  Kiểm tra lại độ thẳng đứng một lần nữa 
  Khoảng cách các gông phải đúng thiết kế 
  Khoảng cách giữa các nẹp gấp đôi khoảng cách các gông  
  Lắp dựng sàn công tác(dùng hai hàng giáo là đủ) 
9.4.1.4.Lắp dựng ván khuôn dầm 

Sau khi đổ bêtông 2 ngày ta tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm 
  Ghép ván khuôn dầm chính  
  Ghép ván khuôn dầm phụ  
Ván khuôn dầm được đỡ bằng hệ giáo thép  
Đầu tiên ta dựng hệ chống đỡ xà gồ ,đặt ván khuôn dầm vào vị trí ,điều chỉnh 
đường cao độ m tim cốt rồi lắp ván thành  
Ván thành được cố định bằng hai thanh nẹp ,dưới chân đóng ghim vào thanh ngang 
đầu cột chống,tại mép trên ván thành được ghép vào ván khuôn sàn .Khi không có 
sàn thì ta dùng thanh chống xiên  (30-50)cm chống từ xà gồ vào ván thành ngang từ 
phía ngoài.Thanh chống xiên được cố định vào xà gồ ngang nhờ con bọ chặn dưới 
chân được đóng trực tiếp vào các xà gồ ngang 
Với dần có chiều cao lớn hơn ta phải bổ xung thêm giăng đỡ liên kết giữa hai ván 
khuôn . 
Chú ý để dễ dàng tháo dỡ ván khuôn ta không được đóng đinh trong quá trình lắp 
ghép ván khuôn 
9.4.1.5-Lắp dựng ván khuôn sàn 

Sau khi lắp dựng ván khuôn dầm song ta tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn 
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Trước tiên lắp dựng hệ thống giáo chống.Sau đó lắp các đà dọc lên trên giá đỡ chữ 
U của hệ giáo chống,khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm  
Điều chỉnh cao độ của đà ngang và đà dọc cho đung thiết kế  
Sau đó đưa các tấm ván khuôn sàn và lát kín dầm đỡ 
Kiểm tra lại đôn thăng bằng ,cao trình của sàn dựa vào thước thuỷ bình .Kiểm tra 
lại tim cốt ,lượng dầu chống dính trên mặt ván khuôn ,và các khe giữa  các ván 
khuôn. 

9.4.2.Công tác cốt thép 

9.4.2.1-Yêu cầu kĩ thuật và đặc điểm của công tác cốt thép 

a.Yêu cầu với cốt thép 

Đúng số hiệu,đường kính,hình dáng,kích thước của cốt thép 
Lắp đặt đúng vị trí thiết kế của từng thanh ,đúng độ dày lớp bảp vệ  
Sạch không dính bùn đất dầu mỡ,không han gỉ 
đảm bảo độ vững chắc và ổn định ở các mối nối  
b.Gia công cốt thép  

b.1.Đánh gỉ 

Dùng bàn chải sắt và kết hợp dùng thủ công 
Yêu cầu phải sạch rỉ ,và sach bùn đất 
b.2.Kéo nắn thẳng 

Các thép trơn có d=6-12cm dùng tời để kéo thẳng ,dùng giá đỡ cuộn thép đêt khi rỡ 
thép khỏi khỏi cuộn dây không bị xoắn.Cần có những kẹp thép khi kéo đảm bảo 
chắc chắn ,dễ tháo lắp  
Ngoài tời ta cần nắn thẳng thép bằng tay(dùng vam) 
Yêu cầu 
Sau khi dùng tời hoặc vam nắn thép thanh thép phải thẳng ,đều ,không bị dạn nứt 
bề mặt 
Phải đảm bảo an toàn khi kéo nắn ,đạc biệt là khi kéo thép chú ý trogn trường hợp 
thép có thể bị đứt khi tời 
b.3.Cắt thép 

Dùng cắt thép bằng máy và thủ công 
   d<20 có thể cắt băng trạm hoặc máy 
   d=(20-40) cắt bằng máy  
   d=40 dùng hàn hơi để cắt 
b.4.Uốn Thép  

Thép có đường kính nhỏ hơn 12mm uốn thủ công ,dùng vam và bàn   công    tác 
Thép có đường kính lớn dùng máy uốn  
Yêu cầu khi uốn : 
Khi uốn 1 dạng thép với số lượng nhiều thì phải uốn thử 1 chi tiết trước sau đó 
kiểm tra kích thước nếu đạt mới uốn hàng loạt  
Uốn hải đúng hình dạng thiết kế không bị dạn nứt bề mặt ,sai số trong phạm vi cho 
phép 
Ghi chú  
Cốt thép sau khi gia công được bó thành từng bó theo đúng số hiệu thép  trong bản 
vẽ kết cấu và được xếp vào  kho có mái che (hoặc chuyển đến vị trí cấu kiên cần 
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lắp dựng cốt thép .nếu đang thi công lắp dựng) ,theo thứ tự số thép nào lắp trước đặt 
lên trên,số thép nào lắp sau đặt xuống dưới. 

c.lắp dựng cốt thép 

cc..11..  nnèèii  ccèètt  tthhÐÐpp    

Để tiết kiệm ,liên kết các cấu kiện thép ,và để đảm bảo chiều dài thiết kế của thanh 
thép ta phải nối cốt thép bằng nối buộc và hàn 
Nguyên tắc : 

Đảm bảo đoạn nối truyền lực như một thanh liên tục  
Yêu cầu 

Nối buộc: 
chiều dài đoạn nối theo quy phạm quy định l>30d,trên đoạn leo có ít nhất ba mối 
buộc 
Thép buộc có đường kính d=1 mm 
Tại một mặt cắt nối không quá 25% số thép với thép gở và không qua 50% số thép 
với thép trơn 
Nối hàn  
Dùng hàn hồ quang que hàn đảm bảo lnối>30d 

cc..22..LL¾¾pp  ddùùnngg  ccèètt  tthhÐÐpp    

Các yêu cầu  
Đúng chủng loại do thiết kế quy định  
Đảm bảo vị trí các thanh theo thiết kế 
Đảm bảo khoảng cách các thanh theo thiết kế 
Đảm bảo độ ổn định của khung ,của lưới thép khi đổ bê tông và đầm bê tông 
Đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ  
c.3.Phương pháp lắp dựng  

Cốt thép cột  

Do cột có tiết diện lớn ,hàm lượng cốt thép nhiều nên ta phải nối và lắp dựng cốt 
thép trực tiếp tại vị trí cột 
Cốt thép sau khi gia công đúng chiều dài và hình dạng thiết kế được vận chuyển 
đến vị trí cột cần lắp dựng 
Cốt đai được đếm đủ và lồng trước vào thép chờ của cột  
Đưa cốt dọc lên nối với thép chờ bằng phương pháp hàn hồ quang 
Sau khi nối thép dọc song nâng cốt đai lên buộc dần lên cao thành các khung theo 
đúng khoảng cách thiết kế.Khi cao hơn tầm với lắp giáo để buộc  
Dùng cây chống giẽ ổn định tạm cho cốt thép 
Buộc các con kê bằng bê tông (đã được đúc sẵn có để chờ các râu thép )để tạo lớp 
bê tông bảo vệ cho cốt thép sau này  
Yêu cầu : 
Sau khi lắp dựng cốt thép phải đúng vị trí ,đảm bảo khoảng cách ,đúng cấu tạo và 
phải ổn định trong quá trình thi công  
Cốt thép dầm sàn  

Trước khi tiến hành lắp dựng cốt thép ta tiến hành nghiệm thu coppha .Sau khi 
nghiệm thu nếu ván khuôn đạt độn chính xác về tim cốt ,khoảng cách  theo thiết 
kế,và đạt độ ổn định thì ta tiến hành lắp dựng cốt thép 
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Cốt thép dầm chính và dầm phụ được lắp dựng tại hiện trường theo đúng thiết kế và 
được liên kết sẵn tạo thành các lông f thép.Sau đó dùng cần trục tháp cẩu các khung 
thép này lên đặt đúng vị trí của cấu kiện .Tại những vị trí đặc biệtta dùng các thanh 
riêng rẽ để buộc tạo thành khung theo thiết kế 
Chú ý tại những vị trí giao nhau của dầm ở đáy thì các thanh thép dầm chính chạy 
thẳng và các thanh thép dầm phụ được uốn lên để vượt qua ,còn ở phía trên cốt thép 
dầm chính chạy thẳng và cốt thép dầm phụ uốn xuống để vượt qua  
Cốt thép sàn được gia công ở và bó thành từng bó có chiều dài theo thiết kế và có 
ghi số hiệu theo bản vẽ kết cấu.Dùng cần trục tháp cẩu lên trên bề mặt ván khuôn 
sàn .Công nhân đánh dấu trực tếp lên bề mặt ván khuôn sàn từng vụ trí của cốt thép 
theo đúng thiết kế ,dải cốt thép theo các vị trí đánh dấu đó,dùng thép d=1mm buộc 
các thanh thép đó tạo thành lưới 
Khi dải và buộc xong cốt thép cần đặt thêm các miếng kê bằng bê tông để đảm bảo 
chiều dày lớp bải vệ cốt thép  
Chú ý : không được dẫm lên cốt thép trong quá trình thi công lắp dựng và đổ bê 
tông mà phải đi trên sàn công tác 
d.Nghiệm thu cốt thép  

Trước khi đổ bê tông ta tiến hành nghiêm thu cốt thép  
Làm biên bản nghiêm thu cốt thép với đầy đủ các bên  
Yêu cầu cốt thép phải đảm bảo  
Lắp dựng đúng chủng loại ,số hiệu  
Cấu tạo cốt thép theo thiết kế phải đảm bảo đúng cường độ cốt thép,đường kính cốt 
thép khoảng cách cốt thép ,số lượng ,vị trí, điểm đặt ,số lượng của cốt thép ,chiều 
dài đường hàn nối cốt thép các chi tiết liên kết ,chiều dày lớp bê tông bảo vệ ,các 
chi tiết chôn sẵn vv..đều phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu thiết kế. 

9.4.3.Công tác bê tông  

99..44..33..11..CC¸̧cc  yyªªuu  ccÇÇuu  vvííii  vv÷÷aa  bbªª  tt««nngg  

Phải được trộn đều đảm bảo đủ thành phần,đúng cấp phối thời gian trộn vận chuyển 
,đổ và đầm phải là ngắn nhất .Thời gian này ít hơn 2 giờ là thời gian linh kết của 
của xi măng 
Bê tông sau khi trộn phải đảm bảo các yêu cầu thi công như độ sụt từ 16-:-18cm,độ 
dẻo (để đảm bảo cho máy bơm bê tông hoạt động được tốt và bê tông xen kẽ vào 
được khe cốt thép) 
Vận chuyển cần sử dụng phương tiện hợp lý,tránh cho bê tông không bị phân 
tầng,phương tiện vận chuyển phải kín khít để tránh cho bê tông bị chảy nưỡci măng 
và bị mất nước do nắng gió    

99..44..33..22..BBiiÖÖnn  pphh¸̧pp  ®®ææ  bbªª  tt««nngg  cc¸̧cc  kkÕÕtt  ccÊÊuu    

Quy trình đổ bê tông : Trước tiên thi công móng và giằng móng,tiếp đó đổ bê tông 
cột và cuối cùng tiến hành đổ bê tông dầm sàn 
Biện pháp thi công bê tông cột 
Chọn loại máy trộn bê tông 
Khối lượng bê tông cột không lớn lắm,tiết diện cột không lớn lắm nên ta chọn 
phương án đổ bê tông bằng thủ công sẽ có hiệu quả về kinh tế và thuận tiện hơn so 
với phương án đổ bê tông thương phẩm bằng bơm  
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Chọn máy trộn tự do (loại hình nón cụt)có mã hiệu S336D có các thông số kỹ thuật 
sau: 
Dung tích thùng trộn 500 (l),dung tích bê tông 330 (l) 
n=18,2 vßng/phót 
v=0,24 m/s (vận tốc nâng máng đổ) 
N=2,8KW (công suất động cơ) 
Dài 2,75m,réng 2,22m,cao 2,8m 
Tính toán thời gian trộn 
Năng suất máy trộn: 
 N=Vsx.Kxl.Nck.Ktg 
Trong đó : 
 Vsx=0,33m3 
 Kxl=0,6 (hệ số xuất liệu) 
 Nck=3600/tck(số mẻ trộn trong 1 giờ) 
 tck=t®ævµo+ttrén+t®«ra=15+90+20=125(s) 
 Ktg=0,7 hệ số sủ dụng thời gian 
 Nck=3600/125=28,8(mÎ) 
 N=0,33.0,6.28,8.0,7=3,992 m3/h 
Thời gian trộn bê tông phục vụ cho thi công cột tầng 8 là 
 tc=Vc/N=27,696/3,992 = 6,94giờ = 6giờ56phút 
Cách thức trộn bê tông  
Xác định thành phần cấp phối cho một mẻ trộn 
BTmác 300 ,đá 1x2 thành phần cấp phối cho 1m3 bê tông lấy theo định mức là : 
 XM :470kg 
 Đá dăm :0,86m3 
 Cát vàng:0,42m3 
 Nước:186 lít 
Do xi măng sản xuất theo bao với khối lượng 50kg/bao ,nên ta đong vật liệu chẵn 
theo 1 bao xi măng 50kg.Thành phần cấp phối theo một bao xi mắng là: 
 XM 1 bao 50 kg 
 Đá dăm :0,13 m3 
 Cát :0,065 m3 
Thiết kế dụng cụ cân đong vật liệu là hộc gỗ có kích thước 0,5x0,5m,cao 0,52m 
Trộn bê tông 
Trước tiên ta tập kết cốt liệu theo đúng thành phần cấp phối ,kích thước sỏi đá ,xi 
măng,về gần máy trộn 
Cho máy chạy không tải ,khối trộn đầu tiên cho một ít nước (để tránh cho xi măng 
vào bề mặt thùng) sau đó cho cốt liẹu vào đá và cát trước cuối cùng cho xi măng  
và nước vào. 
Thời gian trộn tuỳ thuộc vào dung tích máy ,thông số kỹ thuật của máy(thường mất 
khoảng 1-:-3 phút) 
9.4.3.3.Biện pháp đổ bê tông dầm sàn 

Khối lượng bê tông dầm sàn 

 khối lượng của bê tông bản là  
   V1= 50 m3 
 Khối lượng bê tông dầm là  
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   V2= 37,1 m3 
 Khối lượng bê tông tổng cộng cần cung cấp cho thi công sàn tầng 6 là 
   V= 50+37,1 =87,1 m3 
Do khối lượng bê tông lớn thời gia thi công đòi hỏi nhanh ,chất lượng bê tông đòi 
hỏi phải đảm bảo chặt chẽ về chất lượng và thành phần cốt liệu nên ta chọn phương 
án mua bê tông thương phẩm và đổ bằng bơm bê tông 
b)Tính toán số lượng xe vận chuyển bê tông phục vụ cho máy đổ bê tông Chọn ô tô 

vận chuyển bê tông mang mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật như sau 
Dung tích thùng trộn  6 m3 
Ôtô cơ sở :KAMAZ 5511 
Dung tích thùng nước :0,75m3 
Công suất động cơ :40KW 
Tốc độ quay thùng trộn 9-14,5 vòng/phút 
Độ cao đổ phối liệu vào :3,5 m 
Thời gian đổ bê tông ra 10 phút 
Trọng lượng 21,85 T 
*Sử dụng bơm bê tông mã hiệu M52BSF9 có các thông số kỹ thuật như sau: 

Hmax=51m 
Rmax=48m 
P =90m3/h 
D =200 mm 
Tính số xe vận chuyển bê tông 

Số xe cần thiết vậnchuyển bê tông là 

 T
S

L

V

Q
n  

Trong đó: 
Q =0,6.Qmax=0,6.90=54 m3/h 
V=6m3 thể tích bê tông mỗi xe 
L=10 km đoạn đường vận chuyển từ chỗ mua bê tông đến công trường 
S=40 km/h tốc độ trung bình của xe 

xeT
S

L

V

Q
n 25,520

40

10

6

54
 

Số xe cần chọn để vận chuyển bê tông đảm bảo cho bê tông được đổ liên tục là 6 xe 
Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông  là  

 15
6

1,87
n  chuyến 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             164           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 
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Yêu cầu  

trước khi đổ bê tông dần nghiêm thu coppha ,cốt thép,làm vệ sinh coppha,cốt thép 
Xử lí các khớp nối bê tông dùng nước xi măng ,vữa xi măng cát 
Cung cấp bê tông trong quá trình đổ phải liên tục 
Khi đổ bê tông chều dày lớn,chia thành nhiều lớp để đổ chiều dày mỗi lớp phụ 
thuộc vào loại đầm sử dụng 
Giám sát chặt chẽ hiện trạng coppha và đà giáo ,cốt thép trong quá trình đổ 
Khi trời mưa phải có biện pháp che chắn không cho nước mưa rơi vào bê tông 
Vữa bê tông phải được trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 
Phải đạt được mác thiết kế: vật liệu phải đúng chủng loại, phải sạch, phải được cân 
đong đúng thành phần theo yêu cầu thiết kế. 
Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải được rút ngắn, không được kéo dài thời 
gian ninh kết của xi măng. 
Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng được yêu cầu kết cấu. 

Phải kiểm tra ép thí nghiệm những mẫu bê tông 15 15 15(cm) được đúc ngay tại 
hiện trường, sau 28 ngày và được bảo dưỡng trong điều kiện gần giống như bảo 
dưỡng bê tông trong công trường có sự chứng kiến của tất cả các bên. Quy định cứ 
60 m3 bê tông thì phải đúc một tổ ba mẫu. 
Công việc kiểm tra tại hiện trường, nghĩa là kiểm tra hàm lượng nước trong bê tông 
bằng cách kiểm tra độ sụt theo phương pháp hình chóp cụt . Gồm một phễu hình 
nón cụt đặt trên một bản phẳng được cố định bởi vít. Khi xe bê tông đến người ta 
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lấy một ít bê tông đổ vào phễu, dùng que sắt chọc khoảng 20  25 lần. Sau đó tháo 
vít nhấc phễu ra, đo độ sụt xuống của bê tông. Khi độ sụt của bê tông khoảng 12 
cm là hợp lý. 
Giai đoạn kiểm tra độ sụt nếu không đạt chất lượng yêu cầu thì không cho đổ. Nếu 
giai đoạn kiểm tra ép thí nghiệm không đạt yêu cầu thì bên bán bê tông phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm. 
Yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông: 

Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng. Trong quá 
trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 
Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thoì gian vận chuyển nhiều 
nhất. Ví dụ:  

ở nhiệt độ:   200 300 thì t < 45 phút. 

                    100  200  thì t < 60 phút. 
Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an toàn 
có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê tông có 
nghĩa là tăng thời gian vận chuyển. 
Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được quay nhanh 
trong vòng một phút rồi mới được đổ vào thùng. 
Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông để đổ liên tục trong một ca. 
Nguyên tắc  
Chiều cao rơi tự do <1,5 m để tránh hiện tượng phân tầng 
Khi đổ bê tông đổ từ trên cao xuống(đảm bảo năng lao động) 
Đổ từ xa về gần vị trí tiếp cận với bê tông 
Đổ bê tông  
Đổ bê tông cột 
Kiểm tra ,nghiệm thu cốt thép và coppha đã lắp dựng 
Trước khi đổ bê tông cần dọn vệ sinh sạch sẽ chân cột,đánh sờn bề mặt bê tông cũ 
rồi tiến hành đổ ,tưới nước ván khuôn 
Đổ trước vào chân cột một lớp vữa ximăng cát vàng tỉ lệ sẵn dày 5 đến 10 cm đầm 
để tránh hiện tượng rỗ chân cột 
Vận chuyển bê tông lên cao dùng cần trục tháp có dung tích thùng là 0,5m3 
Bê tông được vận chuyển dến vị trí đổ công nhân được bố trí sẵn ở đấy và đứng trên 
sàn công tác đổ bê tông xuống.Đổ bê tông lên tục qua ống vòi voi đảm bảo chiều 
cao đổ nhỏ hơn 1,5m,đổ đến đâu đầm tới đó.Khi vì lí do nào đó cần ngừng thì 
ngừng đúng vị trí mạch ngừng. 
Đổ bê tông dầm ,sàn 
Trước khi đổ bê tôngdầm cần đánh dấu các cao độ đổ bê tông (có thể bằng các mẩu 
gỗ có cao độ bằng chiều dày sàn,khi đổ qua thì rút bỏ)để đảm bảo chiều dày thiết 
kế . 

+ Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bêtông trước khi đổ 
+ Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bêtông vào xe bơm đã chọn (N = 90 

m3/h), xe bơm BT bắt đầu bơm. 
+ Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng 10 vừa quan sát vừa điều 

khiển vị trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác đổ bêtông theo hướng đổ 
thiết kế, tránh dồn BT một chỗ quá nhiều. 
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+Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí cần trục tháp. 
Trước tiên đổ bê tông vào dầm.  

+ Bố trí ba công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bê tông cho phẳng và 
đều. 

+ Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và 
sàn bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn 
thì tiến hành như sau: 

Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm. 
Đầm bao giờ thấy vữa bêtông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi 

măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bêtông sẽ bị phân tầng. Thường thì 
khoảng 30-50s. 

+ Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Nên bố trí xe vào đổ và 
xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bêtông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các 
điều kiện sau: 

+ Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng 

thi công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong 

mùa mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đã đổ, 

che chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu. 

   + Nếu đến giờ nghỉ hoặc gặp trời mưa mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì 

vẫn phải đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. Tuy nhiên do công suất 

máy bơm rất lớn nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (Đổ BT liên tục) 

+ Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh 
ván gỗ để chắn mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn. 

+ Tính toán số lượng xe vận chuyển chính xác để tránh cho việc thi công bị 
gián đoạn. 

+ Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào 
đó nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 
Khi đổ bê tông không hắt theo hướng đổ bê tông dễ bị phân tầng mà ta đổ theo 
chiều ngược với hướng đổ,lớp sau úp lêm lớp trước . 
Bảo dưỡng bê tông  

Bê tông sau khi đổ từ 10 12h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-95. Cần 

chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ đông cứng. Bê tông được 

tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo dưỡng bê tông theo bảng 24 

TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bê tông được các kỹ sư thi công ghi lại trong 

nhật ký thi công. 

 Bê tông phải  được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 
 Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. 
Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng: 

 + Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ. 

   + Nếu trời mát thì sau 12  24 giờ. 
Phương pháp bảo dưỡng: 
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+ Tưới nước: Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ 
độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê 

tông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ 
môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng nhiều và ngược lại). 
+ Bảo dưỡng bằng keo: Loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên 
bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có 
được độ ẩm cần thiết. 

Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (Kg/cm2) (mùa hè từ 1 2 
ngày, mùa đông khoảng ba ngày). 
Tháo dỡ ván khuôn  

Chỉ tháo dỡ ván khuôn khi bê tông đạt cường độ cần thiết  
Ván khuôn không chịu lực sau khi bê tông  đông cứng thời gian tháo dỡ sau 1-:-
2ngày ,cường độ bê tông đạt 25 kg/cm2. 
Ván khuôn chịu lực : 
Bản dầm sàn có nhịp 2-:-8m thì bê tông phải đạt 70% R28và thời gian tháo dỡ sau 
10 ngày 
Bản dầm nhịp <2m thời gian tháo dỡ sau 7 ngày khi bê tông đạt 50% R28 
Bản nhịp >8m thời gian tháo dỡ sau 23 ngày khi bê tông đạt 90%R28 
Yêu cầu : 

Khi tháo dỡ ván khuôn phải có biện pháp tránh va chạm hoặc gây chấn động mạnh 
làm sứt mẻ góc cạnh hư hỏng mặt ngoài 
Trước khi tháo dỡ đà giáo chống đỡ ván khuôn chịu lực thải tháo trước ván khuôn ở 
mặt bên và kiểm tra chất lượng bê tông ,nếu chất lượng bê tông quá xấu ,nứt lẻ 
nhiều lỗ rỗng thì chỉ được tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông được xử lí vững chắc 
và đạt cường độ 
Nguyên tắc: 
Ván khuôn nào lắp trước thì tháo sau ,ván khuôn nào lắp sau thì tháo trước  
Khi tháo dỡ đà giáo ván khuôn không được để rơi mà phải hạ từng bộ phận một,bộ 
phận còn lại phải ổn định 
Những kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn phải đợi bê tông đạt cường độ theo thiết 
kế mới cho chất tải toàn bộ  
Quy trình : 
Ván khuôn cột  
Trước tiên ta tháo dỡ các cây chống xiên ,các gông cột và cuối cùng là cac tấm ván 
khuôn 
Ván khuôn dầm sàn 
Giữ lại toàn bộ ván khuôn cây chống và đà giáo sàn tầng 6,tháo dỡ ván khuôn cây 
chống và đà giáo tầng 5 và chống lại 50% số lượng cây chống và đà giáo,đảm bảo 
khoảng cách cột chống không quá 3m. 
Với công trình sử dụng công nghệ Vk hai tầng rưỡi thì ván khuôn được tháo dỡ như 
sau: 
Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông. 

Tháo dỡ toàn bộ cốp pha tầng cách tầng mới đổ bê tông n-2 sau đó dùng cây chống đơn 

chống lại số cây chống lại với nhịp lớn hơn 4m thì chống lại với khoảng cách mỗi 3m một 

cây chống. 
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Khi tháo ván khuôn không được phép gia tải ở các tầng trên. 

Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốp pha đà giáo cần được tính toán 

theo cường độ bê tông đã đạt, loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các vết 

nứt và các hư hỏng khác đối với kết cấu. 

Việc chất tải toàn bộ lên các kết cấu đã dỡ cốp pha đà giáo chỉ được thực hiện khi bê tông 

đã đạt cường độ thiết kế. 

Công cụ tháo lắp là Búa nhổ đinh, Xà cầy và Kìm rút đinh. Cách tháo như sau: 
      + Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh xà gồ dọc và các thanh đà ngang ra. 
+ Sau đó dùng tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 
+ Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp (cách tháo cây chống tổ hợp đã trình 

bày ở phần cây chống tổ hợp). 
Chú ý: 
+ Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh xà gồ dọc, ngang ta 

cần tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trước rồi mới 
tháo ván khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu gây 
tai nạn. 

+ Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia và phải có đội 
ván khuôn tham gia hướng dẫn hoặc trực tiếp tháo. 

+ Tháo xong nên cho người ở dưới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn 
làm hỏng sàn và các phụ kiện. 

+ Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về 
kho hoặc đi thi công nơi khác được thuận tiện dễ dàng. 

KKhh¾¾cc  pphhôôcc  nnhh÷÷nngg  kkhhuuyyÕÕtt  ttËËtt  nnÕÕuu  ccãã    

 Sửa chữa khuyết tật trong bê tông: 

Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì 
thường xảy ra những khuyến tật sau: 

Hiện tượng rỗ bê tông: 

Các hiện tượng rỗ: 
+ Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớpbảo vệ cốt thép. 
+ Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 
+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 
Nguyên nhân: 
Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị 

phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp 
bê tông đổ  quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt 
thép nhỏ nên vữa không lọt qua. 

Biện pháp sửa chữa: 
+ Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 

sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 
+ Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, 
sau đó ghép ván khuôn (nếucần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, 
đầm kỹ. 
+ Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó 
ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 
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Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị 

mất nước. 

 Sửa chữa: Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 

ngày. 
Hiện tượng nứt chân chim: 

Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không 
theo hướng nào như vết chân chim. 

Nguyên nhân: Do không che mặt bê tông mới đỏ nên khi trời nắng to nước 

bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 
 Biện pháp sửa chữa: Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải 

tưới nước bảo dưỡng. Cói thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi 
bơm keo vào. 
9.5.Chon cần trục và tính toán năng suất thi công:  

cần trục vận chuyển lên cao đẩm bảo chiều cao vận chuyển khối lượng vận chuyển 
lớn và nhanh 
Khi sử dụng cần trục tháp chú ý vấn đề neo giằng cho cần trục ,khoảng hai tâng bố 
trí một hệ thống giằng cho cần trục 
9.5.1.Đặc điểm công trình:  

Mặt bằng thi công rộng ,đường giao thông tốt 
Kết cấu công trình là bê tông toàn khối ,chiều cao lớn .Kết cấu vững chắc đảm bảo 
cho cần trục neo giằng được tốt với độ ổn định cac 
Khối lượng công việc lớn và thời hạn hoàn thành nhanh  
Từ các yếu tố trên ta chọn cần trục tháp cố định phụcvụ công tác thi công và  vận 
chuyển lên các tầng nhà  

99..55..22..LLùùaa  cchhäänn  ccÇÇnn  ttrrôôcc  tthh¸̧pp::  

Theo độ nâng cao cần thiết 

 H=ho+h1+h2+h3 
Trong đó : 
 ho=30 độ cao tại điểm cao nhất của công trình 
 h1=3m chiều cao cấu kiện lớn nhất 
 h2=1m khoảng cách an toàn  
 h3=2m chiều cao thiết bị treo buộc 
 H=30+3+1+2= 35 m 
Theo tầm với cần thiết  

 R=d+s 
Trong đó 
 d=6m  khoảng cách từ trục quay cần tới mép công trình 
b:khoảng cách từ mép công trình tới điểm xa nhất trên mặt bằng mà biên pháp thi 
công dự kiến phải với tới 

 b= m2,216,124,17 22  

 R=21,2+7=28,7m 
Với các thông số kỹ thuật như trên ta chọn cần trục TOPKIT H3/36PA 654 có các 
thông số kỹ thuật như sau: 
Hmax=51,7m 
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Rmax=40m 
Q=6,8T (ứng với tầm với xa nhất) 

99..55..33..CChhäänn  mm¸̧yy  vvËËnn  tthh¨̈nngg  

Do công trình nhiều tầng việc thi công cần lên xuống ,đi lại nhiều và phải vận 
chuyển một số thiết bị với trọng lượng nhẹ lên các tầng nên chọn máy vận thang để 
phục vụ cho công trình trong quá trình thi công 
Chọn máy có mã hiệu :PG-800-16 có các thông số kỹ thụât sau: 
 Sức nâng 0,8 T 
 Công suất động cơ 3,1 KW 
 Độ nâng cao 50 m 
 Chiều dài vận tải 1,5m 
 Tầm với 1,3 m 
 Trọng máy 10,7 T 
 Vận tôc nâng 16 m/s 
9.6.Chọn máy đầm máy trộn và đổ bê tông,năng suất của chúng 

Bê tông dùng cho kết kÊu là bê tông thương phẩm 

9.7.Kỹ thuật xây trát ốp lát hoàn thiện. 

9.7.1.Công tác xây: 

   Tiến hành xây cách tầng, khi đổ bê tông + lắp ghép tầng 3 thì xây tường 

tầng 1 . Vật liệu được tập kết gọn phía trước công trình  tránh cản trở các công tác 

khác . Khi xây phải làm đúng qui phạm và theo thiết kế qui định, phải có dàn giáo 

khi lên cao  

Trong khi xây tường cần kết hợp các bản vẽ liên quan, kết hợp chèn khung cửa (cửa 

có khung bao) để tiến độ thi công nhanh và hợp lý nhất. 

9.7.1.1.Giới thiệu: 

        Kết cấu gạch đá là một loại kết cấu được tạo thành do liên kết các viên gạch 

và đá với nhau. Khi vữa đông cứng tạo thành một khối chung nhất cùng chịu lực. 

        Vì  gạch đá là vật liệu có khả năng chịu nén tốt, khả năng chịu kéo uốn, cắt 

kém. Nên kết cấu gạch đá chủ yếu dùng trong kết cấu chịu nén. 

 Các ưu điểm của kết cấu gạch đá: 

         Khai thác dễ và có ở mọi nơi  

         Khả năng chịu nhiệt lớn, cách âm tốt 

         Kết cấu gạch đá so với kết cấu khác thì độ bền tốt hơn và ít bị phá hoại do 

thiên nhiên.  

        Tạo ra được nhiều loại hình dáng kiến trúc phong phú        

 Nhược điểm của kết cấu gạch đá:  
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         Khả năng chịu lực không lớn so với bê tông, vì khả năng chịu lực hạn chế do 

đó kích thước cấu kiện lớn làm tăng tải trọng công trình. 

        Khả năng chống rung động kém 

        Khả năng chịu uốn, chịu kéo, chịu cắt nhỏ 

        Khả năng cơ giới khó, công việc nặng nhọc                                                                       

        Công tác xây được tiến hành sau khi đã tháo ván khuôn ,kích thước tường xây 

do trắc địa xác định và vạch dấu. Tường xây nằm trên dầm, khi tường dài phải có 

thép gia cường. Khối xây cách dầm, tường cột ( 2cm ) khoảng hở sau này được 

bơm keo.      

9.7.1.2.Nguyên tắc xây: 

Gạch đá chỉ chịu nén tốt do đó phải chống lại uốn hay trượt vì vậy mặt phẳng 

truyền và chịu lực phải phẳng, mặt lớp cắt phải vuông góc với lực cắt. 

Các yêu cầu kỹ thuật: 

 Các mặt nằm của viên gạch phải phẳng, đảm bảo đảm bảo vuông góc với 

phương của lực tác dụng vì gạch chỉ chịu nén tốt. 

  Các mặt phẳng phân cách giữa các viên gạch phải vuông góc với mặt lớp xây 

và mặt phẳng ngoài khối xây và đòng thời phải song song với mặt phẳng ngoài khối 

xây còn lại. 

  Không được xây trùng mạch tránh hiện tượng lún, nứt do tải trọng không 

truyền từ phần này sang phần khác của khối xây. 

  Ngoài ra khối xây còn phải đảm bảo các yêu cầu: 

Chiều ngang phải bằng phẳng. 

Chiều đứng phải thẳng. 

Góc xây phải vuông. 

Khối xây phải rắn chắc. 

Các kiểu xây gạch: 

 Khối xây đặc. 

 Khối xây giảm nhẹ trọng lượng. 

 Khối xây ốp mặt. 

 Kỹ thuật xây gạch: 

 Quá trình thao tác trong kỹ thuật xây gồm: 
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 Căng dây xây. 

 Chuyển và sắp gạch. 

 Rải vữa. 

 Đặt gạch lên lớp vữa đã rải . 

 Đẽo và chặt gạch . 

 Kiểm tra lớp xây.  

 Miết mạch.  

9.7.2.Công tác trát: 

9.7.2.1.Chuẩn bị mặt bằng trát: 

 Chất lượng của vữa trát phụ thuộc vào việc chuẩn bị bề mặt trát, bề mặt trát, 

bề mặt trát đáp ứng các yêu cầu sau: 

  Bề mặt phải đảm bảo để lớp vữa trát liên kết tốt.  

  Bề mặt phải đảm bảo phẳng để lớp vữa trát có chiều dày đồng đều.  

  Bề mặt phải đảm bảo cứng ổn định và bất biến hình.  

 Bề mặt trát phải đảm bảo sạch sẽ, nhám để cho lớp vữa trát bám chặt vào.  

Chuẩn bị mặt tường gạch : 

 Tường phải khô mới tiến hành chuẩn bị mặt trát 

 Xây mạch lõm sâu từ 1-1,5 cm, tạo nhám cho các bộ phận  

  Chặt gạch tạo phẳng  

 Vết lõm nhỏ hơn 4cm thì chèn lưới thép  1. Nếu vết lõm lớn hơn 7 cm thì 

xây chèn gạch sau đó đợi khô rồi mới trát . 

  Vệ sinh bề mặt trát cho hết rêu mốc, dầu mỡ, vào mùa hè tưới nước cho trần 

và tường trước khi trát 1-2 ngày.       

9.7.2.2.Vữa trát và phạm vi sử dụng:  

Vữa tam hợp:  

 Cát, vôi nhuyễn, xi măng thường dùng mác 25, 50, 75 là chủ yếu. Dùng để trát 

trần , trát tường ẩm ướt nhẹ. 

 Cách trộn : xi măng, cát trộn khô sau đó đổ nước vôi vào. 

 Vữa xi măng:  
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  Là hỗn hợp của cát ,xi măng và nước. Thường dùng mác 50, 75 trát khu vực 

tiếp xúc với nước, trát bể phốt, bể nước. Trộn tới đâu dùng đến đó. 

Vữa thạch cao: 

 Trộn 10 kg bột thạch cao cùng với 6-7 lít nước cho thành hỗn hợp sệt sau đó 

trộn cùng với cát. Thường dùng mác 25, 50 đông kết nhanh trộn đến đâu dùng đến 

đó .          

 Vữa thạch cao dùng để sản xuất các chi tiết trang trí, đế đèn, đế cột , trường 

hợp này không cho cát chỉ cho vữa thạch cao.  

9.7.2.3.Phương pháp trát: 

Các lớp trát: 

Trát dày từ 10-15 mm thì trát một lớp  

Trát dày từ 15-20 mm thì trát hai lớp 

Trát dày từ 20-30 mm thì trát ba lớp 

 Đặt mốc: 

 Ta phải đặt mốc cho bề mặt trát để đảm bảo độ phẳng bề mặt. Có các cách đặt 

mốc như sau: 

   Đặt mốc bằng đinh thép  

     Đặt mốc bằng cột vữa  

   Đặt mốc bằng các thanh gỗ 

   Đặt mốc cho trần 

 Cách trát : 

  Dụng cụ: bay, bàn xoa, thước, nivô, chổi...   

  Đặt mốc xong tiến hành trát , trát lớp chuẩn bị có tác dụng tăng cường sự liên 

kết bề mặt trát với lớp đệm trát bằng phương pháp vẩy bay, vẩy gáo thành lớp mỏng 

trên bề mặt tường hoặc trần cần xoa. 

  Trát lớp đệm khi lớp chuẩn bị đã đông cứng. 

  Vẩy nước trên bề mặt tường trước khi trát , trát bằng vẩy bay hoặc vẩy gáo 

tạo thành lớp. Dùng thước tầm tì vào các mốc nhưng không xoa. 

  Trát lớp mặt : Lớp mặt yêu cầu có độ gồ ghề bề mặt 2 mm đối với công trình 

yêu cầu cao, đối với công trình bình thường 3 mm. 
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  Chiều dày của lớp mặt 5-8 mm, tối đa 10 mm, vữa trát được trộn bằng cát mịn 

có độ sụt 7-10 cm. 

  Trát khi lớp đệm đã khô. Trát bằng phương pháp vẩy bay hoặc vẩy gáo dựa 

vào các mốc còn phẳng chờ se mặt rồi tiến hành xoa. 

  Xoa từ trên xuống, lúc đầu xoa rộng mạnh khi đã phẳng thì nhẹ hơn. 

  Trát từ góc ra trát từ trên xuống, từ góc này đến góc kia.       

9.8.An toàn lao động khi thi công phần thân & hoàn thiên: 

 Khi thi công nhà cao tầng ,việc cần quan tâm hàng đầu là biện pháp an toàn 

lao động. Công trình phải là nơi quản lý chặt chẽ số người ra vào công trường. Tất 

cả các công nhân đều phải được học nội quy. 

9.8.1.An toàn lao động trong công tác bê tông: 

9.8.1.1.Lắp dựng ,tháo dỡ dàn giáo: 

 Không sử dụng dàn giáo có biến dạng , rạn nứt , mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận 

neo giằng. 

Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình > 0,05 m khi xây và > 0.2 m khi  trát. 

 Các cột dàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định. 

Cấm xếp tải nên dàn giáo. 

 Khi dàn giáo cao hơn 6 m phải làm ít nhất hai sàn công tác :sàn làm việc bên trên 

,sàn bảo vệ dưới. 

 Sàn công tác phải có lan can bảo vệ và lưới chắn. 

 Phải kiểm tra thường xuyên các bộ phận kết cấu của dàn giáo. 

 Không dựng lắp , tháo gỡ hoặc làm việc trên dàn giáo khi trời mưa. 

9.8.1.2.Công tác gia công lắp dựng cốt pha: 

Ván khuôn phải sạch ,có nội quy phòng chống cháy , bố trí mạng điện phải phù 

hợp với quy định của yêu cầu phòng cháy. 

 Cốp pha ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc. 

Trước khi đổ bê tông các cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra cốp pha , hệ cây chống nếu 

hư hỏng phải sửa chữa ngay. 

9.8.1.3.Công tác ra công và lắp dựng cốp thép: 
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 Gia công cốt thép phải tiến hành ở khu vực riêng , xung quanh có rào chắn , biển 

báo. 

 Cắt , uốn ,kéo ,nén cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng. 

 Bàn gia công cốt thép phải chắc chắn. 

 Khi gia công cốt thép phải làm sạch gỉ ,phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân cho công nhân. 

 Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẩu ngắn hơn 30cm. Trước 

khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối 

buộc , hàn .Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an 

toàn. 

 Khi lắp dựng cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện .Trường hợp không cắt 

điện được phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép va chạm vào dây điện .d.đổ và đầm 

bê tông. 

 Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra lại việc ổn định của cốt pha và cây chống , sàn 

công tác , đường vận chuyển. 

Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào chắn và biển báo .Trường hợp 

bắt buộc có người đi lại ở dưới thì phải có những tấm che chắn ở phía trên lối đi đó 

.Công nhân làm nhiện vụ định hướng và bơm đổ bê tông cần phải có găng , ủng bảo 

hộ. 

 Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần : 

  Nối đất với vỏ đầm rung. 

  Dùng dây dẫn cách điện. 

  Làm sạch đầm. 

  Ngưng đầm 5 -7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30 - 35 phút.  

9.8.1.4.Bảo dưỡng bê tông: 

 Khi bảo dưỡng phải dùng dàn giáo ,không được dùng thang tựa vào các bộ phận 

kết cấu . 

Bảo dưỡng về ban đêm hoặc những bộ phận che khuất phải có đèn chiếu sáng . 

9.8.1.5.Tháo dỡ cốt pha: 

 Khi tháo dỡ cốt pha phải mặc đồ bảo hộ. 

 Chỉ được tháo dỡ cốp pha khi bê tông đạt cườg độ ổn định. 

 Khi tháo cốp pha phải tuân theo trình tự hợp lý. 
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 Khi tháo dỡ cốp pha phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu 

.Nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo ngay cho người có 

trách nhiệm. 

 Sau khi tháo dỡ cốp pha phải che chắn các lỗ hổng của công trình , không để 

cốp pha trên sàn công tác rơi xuống hoặc ném xuống đất. 

 Tháo dỡ cốp pha với công trình có khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu nêu trong thiết kế và chống đỡ tạm. 

9.8.2.Công tác xây: 

 Kiểm tra dàn giáo ,sắp xếp vật liệu đúng vị trí. 

Khi xây đến độ cao 1,5 m thì phải dùng dàn giáo. 

 Không được phép : 

  Đứng ở bờ tường để xây. 

  Đi lại trên bờ tường. 

  Đứng trên mái hắt. 

  Tựa thang vào tường để lên xuống. 

  Để dụng cụ ,hoặc vật liệu trên bờ tường đang xây. 

9.8.3.Công tác hoàn thiện: 

 Xung quanh công trình phải đặt lưới bảo vệ. 

 Trát trong ,trát ngoài, quét vôi phải có dàn giáo. 

 Không dùng chất độc hại để làm vữa. 

 Đưa vữa lên sàn tầng cao hơn 5 m phải dùng thiết bị vận chuyển hợp lý. 

Thùng xô và các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn. 

 

Chương 10 

Tổ chức thi công 

10.1. Lập tiến độ thi công 

Bảng danh mục công việc : 

Công tác chuẩn bị 

               móng 

1. Đào đất hố móng bằng máy 

2. Thi công ép cọc 

3. Đào đất hố móng bằng thủ công  
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4. Phá bê tông đầu cọc + lót móng 

5. GCLD cốt thép đài móng 

6. GCLD ván khuôn đài móng 

7. Đổ bê tông móng bằng bơm bt 

8. Tháo dỡ ván khuôn móng 

9. Lấp đất hố móng 

               thân 

10. Gia công lắp dựng cốt thép cột,ván khuôn cột 

11. Đổ bê tông cột  

12. Tháo dỡ ván khuôn cột  

13. Gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn 

14. Gia công lắp dựng cốt thép dầm sàn 

15. Đổ bê tông dầm sàn bằng bơm bt 

16. Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn 

17. Xây tường 

18. Lắp cửa 

19. Lắp điện nước 

20. Trát trong. 

21. Lát nền 

22. Sơn bả trong 

23. Xây tường mái 

24. Bê tông tạo dốc mái 

25. Bê tông chống thấm 

26. Lát gạch lỗ thông tâm 

27. Lát gạch Granit 

28. Lát ngoài 

29. Lắp kính 

30. Sơn bả ngoài 

31. Vệ xinh bàn giao. 

 10.1.1.Tính  toán nhân lựcphục vụ thi công (lập bảng thống kê): 

10.1.1.1. Phần móng: 

a. Chiều dài cọc 

Tổng số cọc là: n = 2.4.8+2.5.8 = 160(cọc) 

Tổng chiều dài cọc là: l = 160.21 =3360(m) 

b. Đào đất đài móng 

 Đào đất bằng máy: V1=894,2(m3) 

 Đào đất bằng thủ công: V1= 200 m3  

c. Khối lượng bê tông đầu cọc: 
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    V =11,36(m3) 

d. Bê tông lót móng: 

V= 38,628 (m3) 

e. Bê tông móng: 

V= 192,9 (m3) 

g. Cốt thép móng: 

m  = 1997,846(KG) = 2,0 (T) 

h. Ván khuôn đài móng: 

S =16(1,6+1,6).2.1,8+16(1,7+1,7).2.1,8+(9,6+9,6)2.1,8= 345,4(m2) 

i. Lấp đất: 

V=1196,1(m3) 

10.1.1.2. Cột trục A,D 

a. Khối lượng bê tông cột: 

+Khối lượng 1 cột 30x35 : V1= 0,3.0,35(3,9-0,5) =0,357(m3)  

+Khối lượng bê tông 1 lõi thang: V2= 0,22(2,5.2+1,9.2)3 = 5,8(m3) 

+Vậy tổng khối lượng bê tông lõi và cột là:  

 V= 32.0,357 +5,8 = 17,224(m3) 

b. Cốt thép cột: 

+Cốt thép 1 cột 30x30 là: m1= 2356(KG) 

+Cốt thép vách  là:  

                  m2 = 39,2x 7850
100

2
 = 6154 Kg = 6,15 (T) 

+Vậy khối lượng cốt thép cột và vách là:  

  m = 4.0,272+8.0,404 +6,15 = 10,5(T) 

c. Ván khuôn cột: 

+Diện tích ván khuôn 1 cột 30x35 : S1=4.0,5.3,2 = 6,4(m2) 

+Diện tích ván khuôn 1 vách : S2= 4.(8,8+8,2).3=204(m2) 

+Diện tích ván khuôn 1 lõi thang: S2=(4.4,5+6.1,8).3=86,4(m2) 

+Diện tích ván khuôn cột và lõi thang : 

  S = 4.6,4+204+86,4 = 373,6(m2) 

d. Ván khuôn dầm sàn: 

+Ván khuôn dầm: 

S1= 8.(2.0,5+0,22)+4(2.0,3+0,22)+2.5(2.0,3+0,22) = 153,16(m2) 

+Ván khuôn sàn: 

S2=(5,2+4,8.2).(3,6.6+4,5) =339,8(m2) 

+Tổng diện tích ván khuôn dầm sàn: 

S=S1+S2=153,16+339,8 =492,96(m2) 

e. Bê tông dầm sàn: 
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V= 17,6.0,5.0,3+26,1.4.0,3.0,22+12.3,6.0,3.0,2= 48,68(m3) 

g. Khối lượng cốt thép dầm sàn: 

+Khối lượng cốt thép dầm: m1= 2,47(T) 

+Khối lượng cốt thép sàn: m2= 2,66(T) 

+Tổng khối lượng cốt thép dầm sàn: m=m1+m2=2,47+2,66 =5,13(T) 

10.1.1.3.Cột trục C,D: 

a. Khối lượng bê tông cột: 

+Khối lượng 1 cột 40x55 : V1= 0,4.0,55.2,4 =0,616 m3 

+Khối lượng bê tông 1 lõi thang: V2=0,2(4,5.2+1,8.3).2,4 =6,9(m3) 

+Vậy tổng khối lượng bê tông lõi và cột là:  

    V= 4.0,416+8.0,616+6,9 = 33,8(m3) 

b. Cốt thép cột: 

+Cốt thép 1 cột 40x55 là: m1=436,28 (KG) 

+Cốt thép vách  là:  

                  m2 = 27,3x 7850
100

2
 = 4286 Kg = 4,3 (T) 

+Vậy khối lượng cốt thép tầng là:  

  m = 4.0,186+ +4,3 = 7,44(T) 

c. Ván khuôn cột: 

+Diện tích ván khuôn 1 cột 40x55 : S1=4.0,5.2,4 = 4,8(m2) 

+Diện tích ván khuôn 1 vách : S2= 4.(8,8+8,2).2,4=163,2(m2) 

+Diện tích ván khuôn 1 lõi thang: S2=(4.4,5+6.1,8).2,4=69,1(m2) 

+Diện tích ván khuôn cột và lõi thang : 

  S = +8.4,8+163,2+69,1 = 287,34(m2) 

d. Ván khuôn dầm sàn: 

+Ván khuôn dầm: 

S1= 8(2.0,5+0,22)+8.(2.0,4+0,22)+4(2.0,3+0,22)+2.5(2.0,3+0,22)  = 189,8(m2) 

+Ván khuôn sàn: 

S2=(8.3+6.2,8)6,7+4.3.7,8+7,8.2,8=388,8(m2) 

+Tổng diện tích ván khuôn dầm sàn: 

S=S1+S2=189,8+388,8 =578,6(m2) 

e. Bê tông dầm sàn: 

V= 4.7,8.0,5.0,22+8.6,7.0,4.0,22+12.6,7.0,3.0,22+2.19.0,3.0,22+388,8.0,1 

   = 54,85(m3) 

f. Khối lượng cốt thép dầm sàn: 

+Khối lượng cốt thép dầm: m1= 2,47(T) 

+Khối lượng cốt thép sàn: m2= 2,66(T) 

+Tổng khối lượng cốt thép dầm sàn: m=m1+m2=2,47+2,66=5,13(T) 
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1.4.1.5. Mái: 

+Bê tông tạo dốc: V= 22,8.22,8.0,1 = 52 (m3) 

+Bê tông chống thấm: V=22,8.22,8.0,04 = 20,8(m3) 

+Cốt thép chống thấm: m = 0,02.20,8 = 0,416(T) 

+Lát gạch lá nem 2 lớp: S = 22,8.22,8 = 520 (m2) 

1.4.1.6. Hoàn thiện: 

a. Xây tường: 

+Tầng 1: V= 56 (m3) 

+Tầng 2: V = 42 (m3) 

+Tầng 3: V= 35 (m3) 

b. Lắp cửa: 

+Tầng 1: F = 100 (m2) 

+Tầng 2: F=82(m2) 

+Tầng 3: F=68(m2) 

c. Lắp dựng vách ngăn:tầng 4 8 

+Mặt tiền : F1 = 189,3(m2) 

+Trong nhà : F2 = 110 

d. Trát trần, trát trong: 

Tầng 1 3 :  

+Trát trần: S1= Diện tích ván khuôn=508(m2) 

+Trát trong: S2=373,6+253 = 626,6(m2) 

+Trát trong+tr¸t trÇn=S1+S2=508+626,6 = 1134,6(m2) 

Tầng 4 8 :  

+Trát trần: S1= Diện tích ván khuôn=578,6(m2) 

+Trát trong: S2=287,34(m2) 

+Trát trong+tr¸t trÇn=S1+S2=578,6+287,34 = 866(m2) 

e. Lát nền: 

Diện tích lát nền  tầng 1 3 : S = 20,4.20,4 = 416(m2) 

Diện tích lát nền  tầng 4 8 : S = 22,8.22,8 = 520(m2) 

g. Trát ngoài :  

S = 881,3(m2) 

h. Sơn bả toàn bộ công trình: 

S =11165 (m2) 

chọn biện pháp kỹ thuật thi công cho các công việc chính 

Phần móng : 

công tác đào đất hố móng tiến hành bằng máy 

công tác ép cọc do máy móc đảm nhiệm 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             181           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

công tác gia công lắp dựng cốt thép và ván khuôn bằng thủ công 

đổ bê tông móng theo phương pháp thủ công 

lấp đất hố móng bằng thủ công 

phần thân : 

công tác gia công lắp dựng cốt thép và ván khuôn được thi công theo phương pháp thủ 

công  

công tác bê tông : 

         +  bê tông cột có khối lượng nhỏ do đó thi công theo phương pháp bán thủ 

          công dùng máy trộn bê tông ,bê tông được vận chuyển lên cao bằng thăng 

tải,hoặc cần trục,sau đó đổ bê tông thủ công. 

          + bê tông dầm sàn có khối lượng lớn , kích thước dầm sàn rộng nên thi công  

              cơgiới : dùng máy trộn bê tông , sau đó sử dụng máy bơm bê tông 

công tác xây và hoàn thiện thi công  theo phương pháp thủ công. 

xác định các thông số cho tiến độ 

thông số công nghệ gồm : 

+ tổ đào,lấp đất, sửa hố móng (3 tổ ): mỗi tổ 10 người 

+ tổ gia công lắp dựng cốt thép (2 tổ): mỗi tổ 10 người 

+ tổ gia công lắp dựng ván khuôn (2 tổ) : mỗi tổ 8 người 

+ tổ bê tông thủ công (3 tổ): mỗi tổ 10 người 

+ tổ xây ( 3 tổ ) : mỗi tổ 15 người 

+ tổ mộc lắp dựng cửa : 15 người 

+ tổ trát ,lát : 43 người 

+ tổ sơn : 15 người 

thông số không gian :  

+ phần móng : sau khi đào móng bằng máy - đào , sửa móng thủ công - đổ 

bê tông lót – lắp đặt cốt thép và ván khuôn đài - đổ bê tông đài – lấp đất hố 

móng 

+ phần thân : gia công lắp dựng cốt thép cột – gia công lắp dựng ván khuôn 

cột - đổ bê tông cột – gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn – gia công lắp 

dựng cốt thép dầm sàn – bơm bê tông dầm sàn – bảo dưỡng bê tông dầm sàn 

– xây tường – lắp cửa – trát trần ,tường – lát nền 

thông số thời gian gồm thời gian thi công công việc và thời gian đưa từng phần   

hay toàn bộ công trình vào hoạt động 

 xác định thời gian thi công và chi phí tài nguyên 

Thời gian thi công công việc xác định theo biểu thức : tij = 
i

ij

Na

L

.
 

trong đó : tij – thời gian thi công công việc ij (ngày) 
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                Lij – khối lượng lao động ( ngày công ) hoàn thành công việc 

                a – số ca làm việc trong ngày 

                Nij – số công nhân biên chế trong tổ đội 

Mức tiêu thụ vật liệu :  q = 
ij

ij

T

qV 0.
 

trong đó : q – mức tiêu thụ vật liệu trong ngày  

                 Vij – khối lượng công việc i thực hiện trên phân đoạn j 

                 Tij – thời gian thi công  

                 q0 - định mức vật liệu 

10.1.2. lập tiến độ ban đầu 

 Thành lập tiến độ. 

Sau khi đã xác định được biện pháp và trình tự thi công, đã tính toán được thời 

gian hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta có bắt đầu lập tiến độ. 

 Chú ý: 

Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp phải nghỉ việc 

(vì nó sẽ kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động). 

Số lượng công nhân thi công không được thay đổi quá nhiều trong giai đoạn thi 

công.  

 Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình công tác và 

sắp xếp cho các tổ đội công nhân cùng máy móc được hoạt động liên tục. 

 Điều chỉnh tiến độ. 

Người ta dùng biểu đồ nhân lực, vật liệu, cấu kiện để làm cơ sở cho việc điều 

chỉnh tiến độ. 

Nếu các biểu đồ có những đỉnh cao hoặc trũng sâu thất thường thì phải điều 

chỉnh lại tiến độ bằng cách thay đổi thời gian một vài quá trình nào đó để số lượng 

công nhân hoặc lượng vật liệu, cấu kiện phải thay đổi sao cho hợp lý hơn. 

Nếu các biểu đồ nhân lực, vật liệu và cấu kiện không điều hoà được cùng một 

lúc thì điều chủ yếu là phải đảm bảo số lượng công nhân không được thay đổi hoặc 

nếu có thay đổi một cách điều hoà. 

Tóm lại, điều chỉnh tiến độ thi công là ấn định lại thời gian hoàn thành từng 

quá trình sao cho: 

+ Công trình được hoàn thành trong thời gian quy định. 

+ Số lượng công nhân chuyên nghiệp và máy móc thiết bị không được thay đổi 

nhiều cũng như việc cung cấp vật liệu, bán thành phẩm được tiến hành một cách 

điều hoà. 

 Xác định các chỉ tiêu kinh tế ,kỹ thuật 

hệ số không điều hoà về biểu đồ nhân lực 
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k1 = 
tbA

Amax  trong đó :  

Amax – số công nhân cao nhất trên biểu đồ , Amax = 99 cn 

Atb – số công nhân trung bình trên biểu đồ , Atb = 
T

S
 = 

168

11486
 = 68,3 cn 

Với S – tổng số công nhân thực hiện xây lắp toàn bộ công trình ,S = 11486 cn 

                T – thời gian thi công công trình , T = 168 ngày 

 k1 = 
3,68

99
 = 1,495 

hệ số phân bố lao động không đều 

k2 = 
S

Sdu  trong đó :  

Sdu – phần diện tích biểu đồ vượt ra ngoài đường trung bình , Sdu = 2506 cn 

 S – tổng số công nhân thực hiện xây lắp toàn bộ công trình , S = 11486 cn 

  k2 = 
11486

2506
 = 0,152 

10.2.Thiết kế tổng mặt bằng thi công  

Mục đích tính toán. 

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ 

chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tượng chồng 

chéo khi di chuyển . 

-  Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh 

trường hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

- Để đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết 

bị được sử dụng một cách tiện lợi nhất. 

- Để cự ly vận chuyển là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất. 

- Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

 Cơ sở tính toán. 

Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định 

nhu cầu cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế . 

Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục vụ,  

kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công. 

10.2.1.Bố trí máy móc thiết bị trên mặt bằng. 

Xem bản vẽ mặt bằng thi công 

10.2.2.Thiết kế đường tạm trên công trường 

Xem bản vẽ mặt bằng thi công 

10.2.3 Thiết kế kho bãi công trường 
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Xi măng 

khối lượng xi măng dùng cho công tác xây tường ,trát tường ,lát nền 

Xây tường 

Khối lượng tường dày 200 : V1 = 56+42+35 = 133 m3 

Trát 

Diện tích trát tường : S1 = 626,6.3 + 287,34.4+275,6.4+881,3 = 5012 m2 

Diện tích trát trần  : S2 = 508.3+578,6.8 = 6152,8  m2 

Công tác lát gạch 

Diện tích lát gạch 30x30 : S1 = 416.3+520.8=5408  m2 

Diện tích lát gạch lá nem 20x20  : S2 = 520  m2 

tra định mức 1242/98 

 

 

 

 

Tên công tác  đơn vị Khối lượng (kg) định mức Nhu cầu vữa ( m3) 

Xây tường 200     m3 133 0,29 38.57 

Trát tường dày 15     m2 5012 0,017 85.2 

Trát trần dày 15     m2 6152.8 0,018 110.75 

Lát gạch 30x30     m2 5408 0,025 135.2 

Lát gạch lá nem     m2 520 0,05 26 

    395.72 

 

Nhu cầu xi măng cho công tác trên : 

Nguyên liệu đơn vị Khối lượng định mức Nhu cầu xi măng (kg) 

Vữa 75# m3 395.72 250 98930 

 

Khối lượng xi măng dùng cho công tác bê tông 

tổng khối lượng bê tông sử dụng trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình : 

Vbt = Vbt mãng + Vbt lót +Vbt cột +Vbt dÇm-sµn + Vbt mái = 

                              =(292,2 + 20,884) + (51,08.3 +33,8.4+27,23.4)+ 

                              +(48,15.3+54,85.8)+(52+20,8) = 1366,5 m3 

dùng bê tông M250 , độ sụt 6 – 8 cm , đường kính cốt liệu dmax = 20 mm 

tra định mức được nhu cầu về xi măng cho công tác bê tông như sau :  

Nguyên liệu đơn vị Khối lượng định mức Nhu cầu xi măng (kg) 

Bê tông M250 m3 1366,5 434 593061 
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Vậy tổng khối lượng xi măng cần để xây dựng toàn bộ công trình là : 

MXM = 98930 + 593061 = 691991 kg  692 tÊn 

Xác định lượng vật tư dự trữ :  

lượng vật tư dự trữ được xác định theo công thức : P = q.T 

trong đó : q – lượng vật tư sử dụng hàng ngày  

                q = k
it

Q
 với :Q – tổng khối lượng vật tư sử dụng trong thời gian thi 

c«ng(m3) 

                                ti  = 249 ngày ( tổng thời gian thi công ) 

                                k = 1,495 – hệ số sử dụng không điều hoà           

T – thời gian dự trữ vật liệu : T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 

      t1 – thời gian giữa 2 lần nhập vật liệu : t1 = 5 ngày 

      t2 – thời gian vận chuyển vật liệu từ kho đến công trình : t2 = 1 ngày 

      t3 – thời gian bốc xếp vật liệu tại hiện trường : t3 = 1 ngày 

      t4 – thời gian thí nghiệm phân loại  vật liệu : t4 = 1 ngày 

      t5 – thời gian dự trữ tối thiểu đề phòng bất trắc việc cung cấp vật liệu 

Đối với xi măng :    Q = 692 tấn 

                                    q = 1,495  
249

692
 = 4,15 tÊn/ngµy 

                                    T = 5 + 1 + 1 + 1 + 20 = 28 ngày 

Lượng xi măng dự trữ : P = 4,15.28 = 116,2 tấn 

Đối với thép :  

Q = 4,7 + (10,5+7).3 + (7,44+7,5).4+(5,28+7,5).4 +0,416 = 168,496  tÊn 

                              q = 1,495  
249

496,168
 = 1,01 tÊn/ngµy 

                              T = 5 + 1 + 1 + 1 + 25 = 33 ngày 

Lượng thép dự trữ : P = 1,01.33 = 33,33 tấn 

Đối với ván khuôn :  Q = 0,05 i

vk

n

i

S
1

 = 0,05{287,34+578,6.2,5} = 86,7 m3 

Xác định diện tích kho :         

diện tích kho tính theo công thức  : F =  
p

P
   

trong đó : P – lượng vật tư chứa trong kho ( tấn , m3) 

                 p – lượng vật tư chứa trong 1 m2 diện tích  

Đối với xi măng : p = 4 tấn/m2 

Đối với thép : p = 1,2 tấn/m2 

Đối với ván khuôn : p = 1,8 m3/m2 
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Kho chứa    LượngVL 

chøatrongkho 

p (tÊn/m2) 

     m3/m2 
F =  

p

P
  ( m2) 

 : hệ sốsd          

mặt bằng 

S = .F 

(m2) 

XM 116,2 4 29,05 1,5 43,58 

Thép 33,33 1,2 27,78 1,5 41,67 

Gỗ 86,7 1,8 48,17 1,2 57,8 

 

Kho khác 

- nhà bảo vệ : 24 m2 

- kho dụng cụ, máy móc : 48 m2 

- kho khác : 30 m2 

- bãi chứa gạch : 40 m2 

- bãi chứa cát : 30 m2 

- bãi chứa đá : 25 m2 

Tính toán số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường 

- số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công : theo biểu đồ nhân lực tại 

thời điểm cao nhất A =99người 

- số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ : 

B = m
100

A
 = 20

100

99
 = 20 người 

- số cán bộ nhân viên kỹ thuật :  

     C = 5
100

BA
 = 5

100

2099
 = 6 người 

- số cán bộ nhân viên hành chính :  

     D = 5
100

BA
 = 5

100

2099
 = 6 người 

- số cán bộ nhân viên phục vụ công cộng :  

     E = p
100

EDBA
 = 8

100

662099
 = 10 người 

Tổng số cán bộ công nhân viên trên công trường : 

N = 1,06(A+B+C+D+E) = 1,06(99+20+6+6+10 ) = 150 người 

10.2.4.Nhu cầu về nhà tạm công trường 

 

Loại nhà tạm Số người sử dụng       Tiêu chuẩn  Nhu cầu 

Phòng chỉ huy C+D = 6+6 = 12       4 m2/người 48 m2 

Nhà ăn  A = 99 40 –50 chỗ/người 50 chỗ 

Nhà y tế N = 150 10 chỗ/1000 người 2 chỗ 
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Nhà nghỉ 40%(A+B) = 48 1,5 m2/ng­êi 72 m2 

Nhà vệ sinh N = 150 2,5 m2/20 người 19 m2 

 

10.2.5. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt. 

Điện thi công. 

Máy trộn bê tông                        P =              6,0KW 

Máy vận thăng (2 máy)           P =              4,6KW 

Máy đầm dùi (2 máy)  P = 1,5x2 = 3,0KW 

Máy đầm bàn (2 máy)  P =    2x2 = 4,0KW 

Máy cưa    P =          3,0KW 

Máy hàn    P =          3,0KW 

Máy bơm nước   P =           1,5KW 

 Điện sinh hoạt. 

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện bảo 

vệ ngoài nhà. 

+ Điện trong nhà:  

TT Nơi chiếu sáng Định mức 

(W/m2) 

Diện tích 

(m2) 

P 

(W) 

1 Nhà chỉ huy - y tế 15 48 720 

2 Nhà bảo vệ 15 24 360 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 72 1080 

4 Nhà vệ sinh 3 30 90 

 

+ Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng  

1 Đường chính 6 x 100             =    600W 

2 Bãi vật liệu 15 x 100           =    1500W 

3 Các kho, lán trại 7 x 100             =    700W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 x 500             =    2.000W 

   

Tổng công suất dùng: 

  P = 3322

11

cos
.1,1 PKPK

PK
 

Trong đó: 

  + 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

  + cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị (lấy = 0,75) 

  + K1, K2, K3: Hệ số sử dung điện không điều hoà. 
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    ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 ) 

  + 321 ,, PPP là tổng công suất các nơi tiêu thụ. 

  Ptt = KW03,308,4.125,2.8,0
75,0

1,25.7,0
 

Công suất cần thiết của trạm biến thế:  S = KVA
P tt

9,42
7,0

03,30

cos
 

Nguồn điện cung cấp cho công trường lấy từ nguồn điện quốc gia đang tải trên 

lưới cho thành phố. 

Tính dây dẫn. 

Chọn dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp: S = 
uC

LP.
 

KWP 03,30   

 L: 180 m 

u : 5%      Tổn thất điện áp đối với đượng dây động lực. 

C = 57        Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng). 

  S = 297,18
557

18003,30
mm

x

x
 

Chọn dây:     Dây pha gồm 3 dây M14 

                   Dây trung tính 1 dây M11 

Dây có vỏ bọc PVC và phải căng cao h = 5m được mắc trên các sứ cách điện để 

an toàn cho người và thiết bị được an toàn. 

10.2.6. Nước thi công và sinh hoạt. 

+ Xác định nước dùng cho sản xuất:  

Lấy Qsx = 0,5 (L/s) 

+ Xác định nước dùng cho sinh hoạt. 

Dùng giữa lúc nghỉ ca, nhà chỉ huy, nhà nghỉ công nhân, khu vệ sinh.  

Qsh = )s/L(
3600.8

K.n.P
 

Trong đó: 

  P: Số công nhân cao nhất trên công trường (P = 100 người). 

  n: 20 l/người: tiêu chuẩn dùng nước của 1 người. 

  K : Hệ số sử dụng không điều hoà( K = 2,5) 

Qsh = )/(174,0
36008

5,220100
sL

x

xx
 

+ Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả. 

Theo quy định:    Qp.h = 5 L/s 

+ Lưu lượng nước tổng cộng. 



Trường ĐHdl hảI phòng                                              ***Đồ án tốt nghiệp  

Nhà Chung cư thu nhập thấp HOÀNG ANH                                             189           

SVTH: hà xuân triÒu_Líp: xd1202d 

Qp.h = 5 L/s > 1/2 (Qsx + Qsh ) = 1/2.(0,5 + 0,174) = 0,337 L/s  

Nên tính: 

 QT = [Qp.h + 1/2.(Qsx + Qsh)] K 

Trong đó: K = 1,05: Hệ số kể đến tổn thất nước trong mạng. 

     QT = (5 + 0,337)  1,05   = 5,604 L/s 

 Đường kính ống dẫn nước:  

D = 
1000.5,1.

604,5.4

1000..

.4

v

QT  =0,069 m = 69 mm 

Vận tốc nước trong ống có: D 75mm là: v = 1,5 m/s 

      Chọn đường kính ống  D = 75mm. 

10.3.An toàn lao động cho toàn công trường. 

Khi thi công để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho người và các phương tiện cơ 
giới ta cần tuân thủ các nguyên tắc: 
Phổ  biến quy tắc an toàn lao động đến mọi người tham gia trong công trường xây 
dựng . 
Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc, công nhân trong 
công trường, nhất là cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho người công nhân. 
Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các 
điều lệ, quy tắc,  kỹ thuật an toàn 
Biện pháp an toàn khi sử dụng máy:  

Thường xuyên kiểm tra máy móc, hệ thống neo, phanh hãm dây cáp, dây cẩu. 
Không được cẩu quá tải trọng cho phép. 
Các thiết bị điện phải có ghi chú cẩn thận, có vỏ bọc cách điện. 
Trước khi sử dụng máy móc cần chạy không tải để kiểm tra khả năng làm việc. 
Cần trục tháp, thăng tải phải được kiểm tra ổn định chống lật. 
Công nhân khi sử dụng máy móc phải có ý thức bảo vệ máy. 

Các biện pháp an toàn về tổ chức 

Do công trường xây dựng trong thành phố lên ta tiến hành xây dựng hành rào bằng 
gỗ ván có bọc tôn trước khi khởi công công trình. 
Vì công trình là nhà cao tầng lên nhất thiết phải có lưới chắn rác ở sàn tầng một, từ 
mặt sàn đưa ra các công sơn bằng gỗ có chiều dài 1,5m căng các lưới đan bằng dây 
dù dây đay, để chắn các rác vụn như gạch, mẩu gỗ cốp pha... rơi xuống. 
Phải có các loại biển báo trên công trường. 
Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy 
Trước khi bắt đầu làm việc phải thường xuyên kiểm tra dây cáp và dây cẩu đem 
dùng. Không  được cẩu quá sức nâng của cần trục, khi cẩu những nguyên vật liệu 
và trang thiết bị có tải trọng gần sức nâng của cần trục cần phải qua hai động tác: 
đầu tiên treo cần 20-30 cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục 
sau dó mới nâng lên ở vị trí cần thiết. Tốt nhất các thiết bị phải được thí nghiệm, 
kiểm tra trước khi sử dụng chúng và phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu 
cho phép. 
Người lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn.  
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Người lái cần trục khi cẩu hàng bắt buộc phải báo trước cho công nhân đang làm 
việc ở dưới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục phải do 
tổ trưởng phát ra. Khi cẩu các cấu kiện có kích thước lớn đội trưởng phải trực tiếp 
chỉ đạo công việc, các tín truyền đi cho người lái cẩu phải bằng điện thoại, bằng 
chuông điện hoặc bằng các dấu hiêu qui ước bằng tay, bằng cờ. Không cho phép 
truyền tín hiệu bằng lời nói. 
Các công việc sản xuất khác chỉ được cho phép làm việc những khu vực không nằm 
trong khu vực nguy hiểm của cần trục. Những khu vực làm việc của cần trục phải 
có rào ngăn đặt những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho người và xe cộ đi lại. 
Những tổ công nhân lắp ráp không được đúng dưới vật cẩu và tay cần của cần trục. 
Đối với thợ hàn cần có chuyên môn cao, trước khi bắt đầu công tác hàn cần kiểm 
tra hiệu chỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp điện và kết cấu cũng như độ bền 
chắc cách điện.  
Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí hàn. Thợ hàn trong 
thời gian làm việc ở những nơi ẩm ướt phải đi ủng cao su.  
Vệ sinh lao động 

Trong quá trình lao động, sản xuất ở các công trường xây dựng có nhiều yếu tố bất 
lợi tác dụng lên cơ thể con người, gây ảnh hưởng xấu đến sức khẻo và tâm lí người 
lao động, các yếu tố bất lợi này phần lớn do chính quá trình sản xuất gây ra như: 
bụi, tiếng ồn, hoá chất. Vì vậy có thể phòng bằng cách thực hiện tổng hợp các biện 
pháp kĩ thuật và tổ chức, nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, thực 
hiện các nội quy về vệ sinh lao động và vệ sinh cá nhân. 
Phòng chống bụi trên công trường:  
Bố trí những bãi vật liệu rời như : đá, cát, máy trộn vữa... ở xa chỗ làm việc khác và 
ở cuối hướng gió chủ đạo. 
Phun nước tưới ẩm vật liệu trong quá trình thi công sẽ phát sinh nhiều bụi như: tưới 
ẩm khi dỡ nhà cửa... 
 Che đậy kín những nơi phát sinh nhiều bụi 
Dùng các dụng cụ bảo hộ lao động như: khẩu trang, bình thở, mặt nạ, kính bảo vệ 
khi cần thiết 
Ngoài ra ta còn phải phòng trống tiếng ồn, rung động trên công trường xây dựng và 
phải tổ chức chiếu sáng trên công trường, nhằm đảo bảo sức khoẻ cho người lao 
động và an toàn công trường.   
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Chương 11 

Kết luận & kiến nghị 

12.1.Kêt luận 

 

Đồ án tốt nghiệp đại học là một công trình nghiên cứu khoa học của mỗi học 
viên tại các trường đại học, được tiến hành ở giai đoạn cuối khóa học dưới sự hướng 
dẫn của giáo viên. Đồ án tốt nghiệp bao gồm hai phần chính: phần thuyết minh và 

phần bản vẽ công trình . “ Thiết kế và tổ chức thi công toà nhà chung cư thu nhập 

thấp Hoàng Anh - Hải Phòng ” 

              Sau 15 tuần làm đồ án tốt nghiệp được sự hướng dẫn của thầy giáo Ths. 
NGÔ VĂN HIỂN và THS. LẠI VĂN THÀNH, bản thân em có những kiến thức 
chuyên môn về  Kết Cấu,Kiến Trúc và công nghệ Thi Công. 
Đồ án em trình bầy gồm 11 chương và lời nói đầu với phần kiến trúc, kết cấu cùng 
phần thi công và dự toán . 
Về kiến trúc em thể hiện  tổng mặt bằng, mặt bằng,mặt đứng cùng mặt cắt. 

Về kết cấu em đã thể hiện trong đồ án là phương pháp khung chịu lực dầm sàn toàn 

khối. Sàn em tính thép cho sàn tầng điển hình.Khung em tính cho khung điển hình 

K7 cùng với cầu thang bộ. 

Thi công đất em kết hợp vừa thi công cơ giới lẫn thủ công.Tiến độ em chỉ thể hiện 

được sơ đồ hình xiên.  

 Do thời gian có hạn nên em không thể hiện được được một số phương án tính kết 

cấu như Khung và vách cùng tham gia chịu lực,vách chịu lực.. 

Thi công em chưa trình bày được phương pháp cọc khoan nhồi. phần dự toán em 

chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ của công trình.      

12.2. Kiến nghị 

Sau 5 năm học tại trường đại học DL HP bản thân em có một vài kiến nghị với 

Khoa Công Trình và trung tâm GDTX nơi quản lý sinh viên hệ vừa học vừa làm. 

Đối với Khoa và tổ môn xây dựng dân dụng & công nghiệp, đề nghị các thầy cô 

trong quá trình giảng dạy tạo điều kiện cho sinh viên hệ vừa học vữa làm được 

ngiên cứu thục hành tại các phòng thí ngiệm của trường trong quá trình học tập để 

sinh viên có nhiều thực tiễn hơn trong thực tế . 

Đối với trung tâm GDTX các thầy cô cần quản lý các lớp vừa học vừa làm trặt chẽ 

hơn nữa trong qua trình học tập.Trên đây là những kiến nghị của em, bản thân em 

mong muốn các lớp khoá sau chúng em sẽ có những điều kiện học tập ngiên cứu 

tốt hơn. 
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